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    Đặt vấn đề 

Cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân ta đã ngày càng cải 

thiện, mô hình bệnh tật cũng thay đổi theo. Bên cạnh mô hình bệnh tật của các 

nước đang phát triển đó là: Suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng và bệnh 

nhiễm khuẩn, ở nước ta đã xuất hiện những bệnh khác như các nước phát triển 

đó là tỷ lệ các bệnh mãn tính không lây ngày càng gia tăng như đái tháo đường 

(ĐTĐ), thừa cân, béo phì, ung thư, tim mạch là những bệnh phát triển nhanh 

nhất hiện nay [26],[125]. 

Bệnh đái tháo đường-đặc biệt đái tháo đường type 2 (ĐTĐ2) là bệnh khá 

phổ biến, gặp hầu hết ở mọi quốc gia và mọi lứa tuổi với những mức độ khác 

nhau [118]. 

Tốc độ phát triển của bệnh đái tháo đường type 2 đang là vấn đề cấp bách 

của xã hội. Năm 1994, thế giới có 110 triệu người đái tháo đường; năm 1995 có 

135 triệu người; năm 2000 có khoảng 157,3 triệu người. Theo dự báo của Tổ 

chức Y tế Thế giới, năm 2010 số người mắc đái tháo đường trên toàn cầu sẽ là 

trên 3% dân số [151]. Trong đó, số người mắc đái tháo đường ở Châu á, Châu 

Phi sẽ tăng lên 2 tới 3 lần so với hiện nay. Vùng Tây á, số người mắc đái tháo 

đường tăng từ 3,6 triệu lên 11,4 triệu[138]. Vùng Đông á, số người mắc đái tháo 

đường sẽ tăng từ 21,7 triệu lên 44 triệu, vùng Đông Nam á sẽ là 8,6 lên 19,5 

triệu và khu vực Bắc á số người mắc đái tháo đường sẽ tăng từ 28,8 triệu lên 

57,5 triệu trong vòng 15 năm (từ 1995 tới 2010). Đặc biệt quan trọng là sự gia 

tăng mạnh số người mắc bệnh đái tháo đường ở nhóm tuổi lao động [154]. 

Việt Nam là một nước đang phát triển, có những thay đổi lớn về kinh tế, 

môi trường và các hình thái bệnh tật. Theo kết quả của một số cuộc điều tra năm 

1990, Hà Nội có tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường: 1,2%, tại Huế: 0,96% và tại 

Thành phố Hồ Chí Minh là 2,52 % [35]. Theo  Tạ Văn Bình và cs (2003), điều 

tra trên phạm vi toàn quốc, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường lứa tuổi 30-64, ở các 

thành phố là 4,4%, tỷ lệ chung cho cả nước là 2,3%, vùng đồng bằng ven biển-

2,2%, miền núi-2,1%; tỷ lệ rối loạn dung nạp glucose là 7,3% [8]. 



 

 

 

Có rất nhiều yếu tố nguy cơ làm gia tăng tốc độ bệnh đái tháo đường như 

yếu tố gen, yếu tố môi trường, chế độ dinh dưỡng, luyện tập, béo phì�Trong đó 

có những yếu tố rất khó can thiệp được như yếu tố gen, gia đình, chủng tộc 

nhưng ngược lại cũng có nhiều yếu tố hoàn toàn có thể kiểm soát được như chế 

độ ăn, luyện tập và thay đổi lối sống bằng nhiều biện pháp khác nhau như tuyên 

truyền, vận động...[11],[82],[115]. 

Chính sách chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân của Quốc tế và Quốc 

gia ngày càng chú trọng đến các mục tiêu toàn diện và bao trùm. Truyền thông 

giáo dục sức khoẻ (TTGDSK) là nội dung được xếp hàng đầu trong các nội dung 

chăm sóc sức khoẻ. Tổ chức Y tế Thế giới rất coi trọng truyền thông giáo dục 

sức khoẻ và đã nêu lên rất rõ mục tiêu của giáo dục sức khoẻ là cung cấp các 

kiến thức và kĩ năng giúp cho mọi người nhận rõ vấn đề sức khoẻ của mình và 

lựa chọn những biện pháp  giải quyết phù hợp với hoàn cảnh mỗi người. Song 

song với việc cung cấp các dịch vụ Y tế thì cung cấp kiến thức, hướng dẫn thực 

hành, giúp mọi người dân và cộng đồng nhận rõ vấn đề phòng chống bệnh và 

chủ động lựa chọn biện pháp giải quyết hoàn cảnh thực tế của mỗi người, mỗi 

cộng đồng đóng một vai trò vô cùng quan trọng [24],[25]. 

Tại Việt Nam, hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ được đẩy mạnh 

với nhiều hình thức, nhiều kênh, nhiều mô hình phong phú, sáng tạo ở các tuyến 

từ trung ương đến địa phương, góp phần giải quyết vấn đề sức khoẻ phù hợp với 

thực tế địa phương. Tuy nhiên, thực tiễn về công tác truyền thông giáo dục sức 

khoẻ phòng chống bệnh đái tháo đường trong những năm qua cho thấy hoạt động 

truyền thông giáo dục sức khoẻ  chưa xứng với tầm vóc và vai trò của nó. 

Được sự giúp đỡ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội phòng chống 

đái tháo đường Quốc tế (IDF), Dự án phòng chống đái tháo đường-Bệnh viện 

Nội tiết chọn tỉnh Thanh Hoá triển khai thí điểm các hoạt động phòng chống đái 

tháo đường ở cộng đồng. 

Để góp phần làm giảm tốc độ gia tăng của bệnh và làm chậm các biến 

chứng của bệnh đái tháo đường, công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ đóng 

một vai trò quan trọng nhằm làm thay đổi hành vi ở những người có nguy cơ  

mắc bệnh đái tháo đường, đồng thời giúp họ lựa chọn biện pháp thích hợp để 



 

 

 

phòng bệnh.  Chính vì lí do trên, đề tài nghiên cứu can thiệp tư vấn chế độ ăn, 

thực phẩm có bổ sung isomalt và luyện tập ở  người có nguy cơ đái tháo đường 

type 2 trong mô hình phòng chống bệnh đái tháo đường ở  tỉnh Thanh Hoá được 

tiến hành với mục tiêu như sau: 

Mục tiêu nghiên cứu: 

1. Mô tả một số chỉ tiêu sinh hoá máu, tình trạng dinh dưỡng và kiến thức, 

thái độ, thực hành về phòng chống đái tháo đường type 2 ở các đối tượng nghiên 

cứu tại cộng đồng tại phường Ba Đình, Phú Sơn, Ngọc Trạo thành phố Thanh 

Hoá. 

 2. Đánh giá hiệu quả can thiệp bằng tư vấn chế độ ăn, thực phẩm bổ sung 

isomalt và luyện tập ở những người có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2 

tại cộng đồng. 



 

  

Chương I 

Tổng quan 

1.1. Định nghĩa và chẩn đoán bệnh đái tháo đường 

1.1.1. Định nghĩa về bệnh đái tháo đường 

Theo WHO thì đái tháo đường (ĐTĐ) là “ Một hội chứng có đặc tính biểu 

hiện bằng tăng glucose máu do hậu quả của việc thiếu/ hoặc mất hoàn toàn 

insulin hoặc do có liên quan đến sự suy yếu trong bài tiết và hoạt động của 

insulin”[127]. 

Ngày nay, người ta cho rằng ĐTĐ là một rối loạn của hệ thống nội tiết; bệnh 

có thuộc tính là tăng glucose máu. Mức độ tăng glucose máu phụ thuộc vào sự 

mất toàn bộ hay một phần khả năng bài tiết hoặc khả năng hoạt động của insulin 

hoặc cả hai [72]. 

Hiệp hội ĐTĐ Hoa Kỳ đã đưa ra định nghĩa về ĐTĐ: “Là một rối loạn mạn 

tính, có những thuộc tính sau:  

(1) Tăng glucose máu. 

(2) Kết hợp với những bất thường về chuyển hoá carbohydrat, lipid và protein 

(3) Bệnh luôn gắn liền với xu hướng phát triển các bệnh lý về thận, đáy mắt, 

thần kinh và các bệnh tim mạch khác”. 

Tháng 1 năm 2003, các chuyên gia thuộc “Uỷ ban chẩn đoán và phân loại 

bệnh ĐTĐ Hoa Kỳ” lại đưa một định nghĩa mới về ĐTĐ “là một nhóm các bệnh 

chuyển hoá có đặc điểm là tăng glucose máu, hậu quả của sự thiếu hụt bài tiết 

insulin hoặc cả hai. Tăng glucose máu mạn tính thường kết hợp với sự huỷ hoại, 

sự rối loạn chức năng và sự suy yếu chức năng của nhiều cơ quan đặc biệt là mắt, 

thận, thần kinh, tim và mạch máu” [138],[139]. 

1.1.2. Chẩn đoán xác định đái tháo đường theo tiêu chuẩn hiện nay 

Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh ĐTĐ, Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ kiến nghị 

năm 1997 và được nhóm chuyên gia về bệnh đái tháo đường của Tổ chức Y tế 

Thế giới công nhận năm 1998, tuyên bố áp dụng năm 1999 có những tiêu chí 

sau: 



 

  

1. Có các triệu chứng ĐTĐ lâm sàng, mức glucose máu ở thời điểm bất kỳ 

11,1mmol/l(200mg/dl) 

2. Mức glucose máu lúc đói 7mmol/l(>126mg/dl) 

3.mức glucose máu 11,1mmol/l(200mg/dl) ở thời điểm 2 giờ sau nghiệm 

pháp dung nạp glucose bằng đường uống 75g đường (loại anhydrous) hoặc 82,5g 

đường (loại monohydrat). 

Như vậy sẽ có những người được chẩn đoán là ĐTĐ nhưng lại có glucose 

máu lúc đói bình thường. Trong những trường hợp đặc biệt này, người ta phải ghi 

rõ chẩn đoán bằng phương pháp cụ thể. Ví dụ: ĐTĐ2 (phương pháp tăng glucose 

máu bằng đường uống) [52],[72]. 

Bảng 1.1: Tóm tắt các tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường và tiền đái tháo 

đường type 2 [43],[105]. 

Đái tháo đường  

Đường huyết tương lúc đói 
7 mmol/l (126mg/dl)  
hoặc 

Sau 2 giờ làm nghiệm pháp*  11,1 mmol/l (200mg/dl) 

Rối loạn dung nạp glucose (IGT)  

Đường huyết tương lúc đói 
5,6-  ≤6,9 mmol/l l  
(110mg/dl - 125mg/dl) 

Sau 2 giờ làm nghiệm pháp  7,8 -  <11,1 mmol/l  
(140mg/l - 200mg/dl) 

Suy giảm dung nạp glucose lúc đói 
(IFG) 

 

Đường huyết tương lúc đói 5,6 mmol/l  -  ≤6,9 mmol/l 
(110mg/dl - 125mg/dl) 

Sau 2 giờ làm nghiệm pháp (nếu đo) <7,8 (140mg/dl ) 

*Lượng glucose huyết tương ở thời điểm 2 giờ sau nghiệm pháp tăng glucose máu 

đường uống  

1.1.3. Chẩn đoán tiền đái tháo đường (Prediabetes) 

Trước đây người ta hay dùng các thuật ngữ như “ ĐTĐ tiềm tàng”, “ ĐTĐ 

sinh hóa”, nhưng ngày nay tiền ĐTĐ được định nghĩa: “Là các trường hợp có 

tăng glucose hơn mức bình thường nhưng chưa đủ cao để chẩn đoán bị bệnh 



 

  

ĐTĐ�. Những trường hợp này chỉ được phát hiện khi tiến hành nghiệm pháp 

tăng glucose bằng đường uống hoặc đường tĩnh mạch [4],[155]. 

Các tác giả đưa ra hai khái niệm để chỉ các hình thái rối loạn chuyển hóa 

carbohydrat của cơ thể 

 Rối loạn dung nạp glucose (IGT), nếu mức glucose huyết tương ở thời 

điểm 2 giờ sau nghiệm pháp tăng glucose máu đường uống từ 7,8 mmol/l 

(140mg/dl) đến <11,0 mmol/l (198mg/dl) 

 Suy giảm dung nạp glucose máu lúc đói (IFG) nếu lượng glucose huyết 

tương lúc đói (sau ăn 8 giờ) từ 5,6mmol/l (100mg/dl) đến 6,9 mmol/l 

(125mg/dl) và lượng glucose huyết tương ở thời điểm 2 giờ sau nghiệm 

pháp tăng glucose máu đường uống <7,8 mmol/l (140mg/dl). 

1.2. Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh đái tháo đường 

1.2.1.Tình hình mắc bệnh đái tháo đường tại Việt nam 

ở Việt Nam, bệnh ĐTĐ cũng đang có chiều hướng gia tăng theo thời gian và 

mức độ phát triển kinh tế cũng như tốc độ đô thị hoá. Năm 1993, Mai Thế Trạch 

và cộng sự điều tra trên 5416 người từ 15 tuổi trở lên ở Thành phố Hồ Chí Minh, 

kết quả tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ là 2,52% [52].  

Phan Sĩ Quốc, Lê Huy Liệu và cộng sự đã điều tra ngẫu nhiên 4912 người từ 

15 tuổi trở lên sống ở hai khu vực nội thành và ngoại thành Hà Nội (1991), xác 

định bệnh theo các tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh ĐTĐ của tổ chức Y tế Thế giới 

năm 1985 cho  thấy tỷ lệ bệnh ĐTĐ chung ở Hà Nội là 1,1%, trong đó nội thành: 

1,44% và  ngoại thành là 0,63%; tỷ lệ giảm dung nạp glucose là 1,6% [35].  

Năm 2000, sau khi tiến hành điều tra ngẫu nhiên 2.017 người từ 16 tuổi trở 

lên sống ở Hà Nội, dựa theo tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh ĐTĐ của Tổ chức Y tế 

Thế giới năm 1998, Tạ Văn Bình và cộng sự đã xác định tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ 

chung ở Hà Nội là 3,62% [8],[19]. 

Năm 2001 cũng một nghiên cứu dịch tễ học bệnh ĐTĐ của Nguyễn Thị Kim 

Hưng và cs trên 2932 người tại thành phố Hồ Chí Minh, kết quả tỷ lệ bệnh ĐTĐ 

là 3,7%, RLDNG là 2,4%, rối loạn glucose máu lúc đói là 6,9% [23].  

Theo nghiên cứu của Nguyễn Lam và cộng sự về đặc điểm dịch tễ bệnh ĐTĐ 

tỉnh Tp. Vinh năm 2004, tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ là 1,49%, tỷ lệ RLDNG là 2,15%. 



 

  

Tỷ lệ người mắc bệnh ĐTĐ mới được phát hiện, chẩn đoán trong đợt điều tra là 

80,5% [29]. 

Một điều tra dịch tễ học bệnh ĐTĐ và các yếu tố nguy cơ tại 4 thành phố lớn 

của Việt Nam (Hải Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) do Bệnh 

viện Nội tiết thực hiện năm 2002,  2400 người  tuổi từ 30 - 64 được khám và làm 

nghiệm pháp dung nạp glucose. Kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ mắc ĐTĐ2 là 

4,9%, rối loạn dung nạp glucose là 5,9%, tỷ lệ người có rối loạn glucose máu lúc 

đói 2,8% và tỷ lệ đối tượng có các yếu tố nguy cơ bệnh ĐTĐ là 38,5%. Cũng qua 

số liệu điều tra cho thấy số bệnh nhân  ĐTĐ chưa được chẩn đoán là 44% [12]. 

1.2.2.Tình hình mắc bệnh đái tháo đường trên thế giới 

Theo WHO/WPRO, tỷ lệ ĐTĐ2  thay đổi giữa các vùng khác nhau từ 4% ở 

Việt Nam đến 30% ở Nauru [151]. Thậm trí ngay trong cùng một nước tỷ lệ này 

cũng khác nhau ở các vùng. Chẳng hạn như tỷ lệ mắc  ĐTĐ2  của thổ dân úc cao 

gấp 3- 4 lần người úc da trắng có nguồn gốc châu Âu hay trong một vài vùng 

thành thị ở Papua New Guinea tỷ mắc ĐTĐ2  cao gấp 10-15 lần so với vùng nông 

thôn. Tỷ lệ ĐTĐ2  cao nhất được phát hiện ở những người sống thuộc phạm vi 

quần đảo Thái Bình Dương và thổ dân úc, các nhóm dân sống trong khu vực này 

có nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ2  cao hơn người da trắng gốc châu Âu[131]. Nguy cơ 

chủ yếu gây nên ĐTĐ2 là do thay đổi lối sống- mà chủ yếu là do Âu hoá[142]. 

Ngay ở Nauru, ĐTĐ2 từ chỗ chưa bao giờ xuất hiện mà chỉ trong 50 năm với lối 

sống Âu hoá thì tỷ lệ người mắc bệnh lên tới 30%. Ngay ở Hoa Kỳ, sự đa dạng 

hoá về sắc tộc cũng là một yếu tố làm gia tăng nhanh tỷ lệ ĐTĐ2. Bệnh béo phì 

đang phổ biến cũng là nguyên nhân đóng góp cho sự gia tăng của bệnh. Gần đây, 

các tác giả khẳng định: Đặc điểm lớn nhất trong sinh lý bệnh ĐTĐ2 là sự tương 

tác giữa yếu tố gen và yếu tố môi trường trong cơ chế bệnh sinh [82],[88]. 

1.2.3. Một số nghiên cứu phòng bệnh đái tháo đường trên thế giới và ở 

Việt Nam 

Những nghiên cứu về dịch tễ học và những tiến bộ trong hiểu biết về  bệnh 

căn của bệnh ĐTĐ2 ngày nay đã chứng minh bệnh có thể ngăn ngừa được, khi 

can thiệp vào các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là sự thay đổi lối sống đã thu được 



 

  

những kết quả đáng khích lệ. Những can thiệp dự phòng cấp 1 được tập trung 

vào nhóm người có yếu tố nguy cơ, đặc biệt nhóm được xem là �Tiền đái tháo 

đường�. Đó là những người được chẩn đoán là, có rối loạn dung nạp glucose - 

IGT, hoặc suy giảm dung nạp glucose máu lúc đói -IFG. Tỷ lệ IGT vào khoảng 

từ 3% đến 10% ở các quốc gia châu Âu, từ 11% đến 20% các quốc gia châu Mỹ. 

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh ngay ở những giai đoạn này các tổn thương 

mạch máu nhỏ đã giống như của người mắc bệnh ĐTĐ2[135].  

 Nghiên cứu nước ngoài  

-Nghiên cứu phòng chống đái tháo đường ở Phần Lan (2001): với 523 

đối tượng được xác định là có rối loạn dung nạp glucose (IGT), BMI trên 25. 

Nghiên cứu được tiến hành ở 5 trung tâm từ năm 1993 đến 1998. Đối tượng được 

quản lý nghiêm ngặt bởi các chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia về giáo dục 

chế độ luyện tập. Mục đích của nghiên cứu là: 

- Giảm tối thiểu 5% cân nặng. 

- Lượng lipid được tiếp nhận vào cơ thể < 30%. 

- Lượng lipid bão hoà được tiếp nhận < 10% 

- Lượng chất xơ được tiếp nhận > 15g/1000 calo. 

- Luyện tập trung bình trên 30 phút/ngày. 

Kết quả: ở nhóm nghiên cứu, thời gian nghiên cứu trung bình là 3,2 năm, nếu 

duy trì được mức cân nặng giảm đi 4,7% so với nhóm chứng, các yếu tố nguy cơ 

tiến tới ĐTĐ2 giảm 58%, tỷ lệ tiến tới đái tháo đường giảm từ 23% xuống còn 

11% (p<0,001). Tuy nhiên có tới 1/3 số người không vượt được một tiêu chuẩn, 

cũng như không có ai đáp ứng đủ 5 tiêu chí đã đề ra ở trên [108]. 

Với kết quả nghiên cứu này, một lần nữa thêm một chứng cứ khoa học để 

khẳng định việc thay đổi lối sống là cần thiết và có giá trị phòng bệnh lớn hơn là 

người ta vẫn nghĩ. Mặt khác nghiên cứu cũng cho thấy những khó khăn trong 

việc thực hiện các biện pháp dự phòng chỉ có thể được khắc phục nếu làm tốt 

công tác giáo dục, tuyên truyền cho mọi người trong cộng đồng hiểu rõ và tự 

giác làm theo. 

-Nghiên cứu DaQing-Trung Quốc (1997) 



 

  

Là một nghiên cứu lớn, các đối tượng nghiên cứu được chẩn đoán sàng lọc 

bằng nghiệm pháp dung nạp glucose; sau đó được chia ra 4 nhóm lớn với những 

nội dung tiến hành khác nhau: 

- Nhóm thực hiện chế độ ăn đơn thuần. 

- Nhóm thực hiện chế độ luyện tập đơn thuần. 

- Nhóm kết hợp chế độ ăn và luyện tập. 

- Nhóm chứng: Ăn uống tự nhiên, luyện tập hay không là tuỳ mỗi cá nhân 

Kết quả sau 6 năm, tỷ lệ mắc bệnh ở các nhóm là: 

+ Nhóm có can thiệp (hoặc bằng chế độ ăn/ chế độ luyện tập, hoặc có phối 

hợp), tỷ lệ ĐTĐ2 từ 41-46 %. 

+ Nhóm chứng (không can thiệp) tỷ lệ ĐTĐ2 là 68%. Trong nghiên cứu này 

có 577 người thuộc dạng không béo. 

Người ta cũng thấy tỷ lệ từ IGT tiến triển đến ĐTĐ2 vào khoảng 10%/năm ở 

nhóm can thiệp, còn nhóm chứng vào khoảng 40%/năm. 

Nghiên cứu trên đây cho thấy hiệu quả can thiệp ở những người có nguy cơ 

ĐTĐ giảm đáng kể. Tuy nhiên, để có được thành công đó thì vấn đề can thiệp tại 

cộng đồng đòi hỏi phải can thiệp cùng một lúc với nhiều yếu tố khác nhau trong 

cùng một lúc [111],[150]. 

Nghiên cứu trong nước 

Năm 2002-2003, Bệnh viện Nội tiết tiến hành điều tra về tình hình bệnh ĐTĐ 

và yếu tố nguy cơ được tiến hành trên cả nước. Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam được 

chia ra làm 4 vùng sinh thái. Nghiên cứu cũng nhận được sự trợ giúp của các 

chuyên gia WHO trong các khâu thiết kế mẫu nghiên cứu, chọn mẫu, xử lý số 

liệu v.v� 

Tỷ lệ bệnh ĐTĐ, rối loạn dung nạp glucose và suy giảm dung nạp glucose 

máu lúc đói tại Việt Nam. 

Tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ của các khu vực đã được điều chỉnh theo cấu trúc tuổi 

của quần thể là: [14]. 

-Tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ toàn quốc là 2,7% (95% CI=3,1- 4,1). Tỷ lệ ĐTĐ ở nữ 

là 3,7% tỷ lệ tương ứng ở nam là 3,3%. 

-Vùng núi cao: Tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ 2,1% (thấp nhất 1,5% cao nhất 3,2%). 



 

  

-Vùng trung du: Tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ 2,2% (thấp nhất 1,8% cao nhất 3,6%). 

-Vùng đồng bằng và ven biển: Tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ 2,7% (thấp nhất 2,4% 

cao nhất 4,0%) 

-Vùng đô thị và khu công nghiệp: Tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ 4,4%. 

Kết quả của nghiên cứu này xấp xỉ tỷ lệ bệnh ĐTĐ khu vực nội thành của Hà 

Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, và thành phố Hồ Chí Minh (4,0%) năm 2001, với 

cùng đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Các khu vực miền núi và Tây 

Nguyên, đồng bằng và trung du có tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ tương ứng là 2.1%; 2,7% 

và 2,2% (Tỷ lệ thô tương ứng là 2,1%; 3,1% và 2,5%) tương đương hoặc tăng 

gấp đôi tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ thành phố 10 năm trước đây. 

Đặc biệt tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ ở nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ, tuổi từ 

30 đến 64 tuổi, chiếm tỷ lệ cao 10,5%. Tỷ lệ rối loạn dung nạp glucose là 13,8% 

[6]. 

Theo phân loại của Hiệp hội ĐTĐ Quốc tế và Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ 

mắc bệnh ĐTĐ của Việt Nam nằm trong khu vực hai (tỷ lệ 2%-4,99%) giống 

các nước khác trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia và thấp hơn 

các nước khu vực 3 (tỷ lệ 5%-7,99%) bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. 

Tỷ lệ rối loạn dung nạp glucose của bốn khu vực thành phố là 6,5%, đồng 

bằng 7,0%, miền núi 7,1% và trung du 8,3%. Không có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê giữa các khu vực (p=0,337). Tỷ lệ rối loạn dung nạp glucose của toàn 

quốc là 7,3% [30]. 

Tỷ lệ suy giảm dung nạp glucose máu lúc đói trong nghiên cứu này tương 

đối thấp, tỷ lệ tương ứng ở các vùng miền núi là 2,2%, đồng bằng 1,4%, trung du 

2,4% và thành phố là 1,8%; tỷ lệ chung của cả nước là 1,9%. Theo kết quả 

nghiên cứu này thì tỷ số giữa rối loạn glucose máu lúc đói và rối loan dung nạp 

glucose của Việt Nam là 1/3, trong khi ở nước ngoài thỉ tỷ số này là 1/2. Trong  

nghiên cứu này vẫn lấy tiêu chuẩn của năm 1998 để xác định có rối loạn dung 

nạp glucose máu lúc đói là ≥6,1-≤6,9 mmol/l. Nếu lấy tiêu chuẩn mới của IDF 

(≥5,6 -≤6,9 mmol/l) thì tỷ lệ này chắc sẽ cao hơn nhiều [11]. 

Kết quả này cũng phản ánh tình trạng chung của một nền kinh tế-xã hội 

đang có những thay đổi không đồng nhất. Tình trạng rối loạn dung nạp glucose 



 

  

máu lúc đói có thể sẽ tăng nhanh trong thời gian tới nếu chúng ta không có biện 

pháp phòng chống thoả đáng. Có lẽ tỷ lệ này sẽ tăng nhanh đặc biệt ở lứa tuổi 

học sinh trung học, song hành với tỷ lệ thừa cân và béo phì - các yếu tố nguy cơ 

được xem là nguồn bổ sung cho đội ngũ những người mắc bệnh ĐTĐ2 

[3],[5],13]. 

1.3. Các yếu tố nguy cơ bệnh đái tháo đường type 2  

1.3.1. Các yếu tố nguy cơ không thể can thiệp được 

 Tuổi thọ 

Yếu tố tuổi (đặc biệt là độ tuổi >50) được A.Timothy xếp lên vị trí đầu 

tiên trong số các yếu tố nguy cơ của bệnh ĐTĐ, nhất là bệnh ĐTĐ2 [76]. Khi cơ 

thể già chức năng tuỵ nội tiết cũng bị già theo và khả năng tiết insulin của tuỵ 

cũng bị giảm. Khi khả năng tiết insulin của tuỵ giảm thì nồng độ glucose máu có 

xu hướng tăng, nồng độ glucose máu tăng đồng thời giảm sự nhạy cảm của tế 

bào với các kích thích của insulin, giảm khả năng tiết insulin, khi tế bào tuỵ 

không còn khả năng tiết insulin đủ với nhu cầu cần thiết của cơ thể, glucose máu 

khi đói tăng và bệnh ĐTĐ thực sự xuất hiện [102],[111]. Qua nhiều nghiên cứu 

thấy tuổi có liên quan đến sự xuất hiện bệnh ĐTĐ2. Tuổi càng tăng, tỷ lệ mắc 

bệnh ĐTĐ và RLDNG càng cao. ở châu á bệnh ĐTĐ2 có tỷ lệ cao ở những 

người trên 30 tuổi, ở châu Âu bệnh thường xảy ra sau tuổi 50 chiếm tỷ lệ 85-

90% trong các trường hợp bệnh ĐTĐ [110]. Từ 65 tuổi trở lên, tỷ lệ mắc bệnh 

ĐTĐ lên tới 16% [114],[115],[116]. 

 Tiền sử gia đình có người bị bệnh đái tháo đường (yếu tố di truyền) 

Những đối tượng có mối liên quan huyết thống với người bị bệnh ĐTĐ như  

bố, mẹ hoặc anh chị em ruột bị bệnh ĐTĐ có nguy cơ bị bệnh ĐTĐ cao gấp 4-6 

lần người bình thường (gia đình không có ai mắc bệnh ĐTĐ). Đặc biệt là những 

người cả bên nội và ngoại đều có người mắc bệnh ĐTĐ. Hai trẻ sinh đôi cùng 

trứng, một người bị  bệnh ĐTĐ người kia sẽ bị xếp vào nhóm đe doạ thực sự bị 

bệnh ĐTĐ, con cái có cả bố và mẹ mắc bệnh ĐTĐ thì 40% có nguy cơ bị mắc 

bệnh ĐTĐ [115]. 

Di truyền đóng vai trò rất quan trọng trong bệnh ĐTĐ týp 2. Khi cha hoặc mẹ 

bị bệnh ĐTĐ thì đứa trẻ có nguy cơ bị bệnh ĐTĐ là 30%. Khi cả hai cha mẹ đều 



 

  

bị bệnh thì nguy cơ này tăng lên là 50%. Sự trùng hợp bệnh ở những người sinh 

đôi cùng trứng là 90% [121]. 

Trong họ hàng cấp đầu tiên với người bệnh ĐTĐ2 (anh em sinh đôi không 

cùng trứng), khả năng phát triển bệnh ĐTĐ2 là 20-40%, tỷ lệ này lớn hơn rất 

nhiều so với 5% trong quần thể dân cư [115]. 

Tỷ lệ mắc bệnh và tuổi mắc bệnh ĐTĐ thay đổi theo sắc tộc, Tây Âu tỷ lệ 

mắc bệnh ĐTĐ týp 2 ở người da vàng cao hơn người da trắng từ 2-4 lần, tuổi 

mắc bệnh ở dân da vàng trẻ hơn, thường trên 30 tuổi, người da trắng thường trên 

50 tuổi [117]. 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Thịnh và Đoàn Duy Hậu, tiền sử gia đình 

có người bị bệnh ĐTĐ có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 19,5 lần so với người 

không có tiền sử gia đình mắc bệnh ĐTĐ [49]. 

 Chủng tộc 

Tỷ lệ bệnh ĐTĐ1 phụ thuộc vào từng chủng tộc, dân tộc khác nhau. Trong 

cơ chế bệnh sinh của ĐTĐ1 có vai trò của yếu tố di truyền. Nhiều nghiên cứu 

thấy rằng hệ gen nhạy cảm HLA-DR3 chỉ xuất hiện ở người da trắng và hệ gen 

nhạy cảm HLA-DR4 xuất hiện ở mọi nhóm dân tộc, những chủng tộc có di 

truyền HLA-DR3 hoặc HLA-DR4 cao thì ở đó tỷ lệ mắc ĐTĐ1cao. Người 

Scandinavia có tỷ lệ mắc ĐTĐ1 cao nhất, chiếm 20% tổng số người bị ĐTĐ, 

Nam Châu Âu: 13%, Hoa Kỳ: 8%, Trung Quốc và Nhật Bản: 1% [56],[66]. 

Tỷ lệ ĐTĐ2 gặp hầu hết ở các dân tộc với tỷ lệ và mức độ hoàn toàn khác 

nhau, phụ thuộc vào đặc tính dân tộc, tỷ lệ mắc rất thấp và gần như không có ở 

người Eskimo và Melanesia ở Papua Tân Guiniea, nơi có lối sống truyền thống 

[61]. ĐTĐ2 chiếm một tỷ lệ khá cao: 30% ở người Indian gốc Pima và Nauruau. 

ở các dân tộc khác nhau, chức năng hoạt động của các tế bào  khác nhau dẫn 

tới vấn đề kháng insulin khác nhau gây nên nhưng thay đổi trong việc tạo thành 

glucose ở gan, trong đó sự kháng insulin lại liên quan mật thiết đến vấn đề béo 

phì. Chức năng bình thường hoặc bất thường của tế bào  tuyến tuỵ có liên quan 

mật thiết tới việc không kháng hoặc kháng insulin [60]. 

 



 

  

1.3.2. Các yếu tố có thể can thiệp được 

 Thay đổi lối sống 

Quá trình đô thị hoá có vai trò quan trọng trong sự gia tăng tỷ lệ bệnh 

ĐTĐ đặc biệt là ĐTĐ2, do đô thị hoá đã chuyển dần từ lối sống, thói quen ăn 

uống truyền thống sang một kiểu sống, thói quen ăn uống hiện đại. Khi ăn 

uống không hợp lý (số năng lượng đưa vào nhiều hơn số năng lượng cần thiết 

cho hoạt động của cơ thể) dẫn đến sự mất cân bằng nghiêng về dư thừa năng 

lượng, kết hợp với lối sống tĩnh tại, ít hoạt động sẽ thúc đẩy nhanh quá trình 

tiến triển của béo phì, làm tăng nhanh tỷ lệ ĐTĐ2 [63]. Vai trò của quá trình 

đô thị hoá được biểu hiện rõ nét trong các nghiên cứu về cư trú: những người 

thiểu số và các dân di cư người Indian gốc Pima, người Nauruan, người Mỹ 

gốc Nhật, người Mỹ gốc Mêxico cư trú đều có tỷ lệ ĐTĐ cao hơn so với 

những người cũng như vậy nhưng lại sống ở môi trường có lối sống truyền 

thống [133,[134]. 

Nhiều công trình nghiên cứu dịch tễ học cho biết những người có thói quen 

dùng nhiều đường saccarose sẽ có nguy cơ bị ĐTĐ. Tuy nhiên, vấn đề ăn đường 

nhiều gây ĐTĐ còn nhiều tranh cãi, nhưng những nghiên cứu ở California đã 

chứng minh ở chuột nếu được nuôi với một chế độ ăn giàu chất béo và chất 

đường sẽ gây tăng tính đề kháng với insulin, là một triệu chứng xuất hiện trước 

khi mắc ĐTĐ thực sự. Tình trạng ăn quá nhiều chất béo, ít chất sơ đã được nhiều 

tác giả chứng minh là những yếu tố nguy cơ gây bệnh ĐTĐ ở người [75],[109]. 

Những người có thói quen sử dụng nhiều rượu thì có nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ lớn 

hơn những người sử dụng ít và điều độ [99]. 

Tỷ lệ ĐTĐ2 sẽ tăng phổ biến hơn khi có sự thay đổi về lối sống kết hợp với 

tính nhạy cảm di truyền. Tỷ lệ bệnh ĐTĐ2 ở người ấn Độ cao hơn rất nhiều khi 

họ sống ở vùng Nam Phi, Fiji, Maurritus, Singapore, Anh, Australia so với tỷ lệ 

lưu hành bệnh của những người định cư nơi bản xứ [131]. Tỷ lệ ĐTĐ của người 

Trung Quốc sống ở Trung Quốc là 2,5%, người Trung Quốc sống ở Singapore là 

4-8% và sống ở Maurritus là 15% [88],[100]. 

 

 



 

  

 Thai sản. 

* ĐTĐ thai nghén: là trường hợp phụ nữ lúc mang thai bị bệnh ĐTĐ. Thể 

ĐTĐ này liên quan đến vai trò của kháng thể kháng insulin và sự biến đổi 

các hormon hoặc các rối loạn chuyển hoá khi có thai, là nguyên nhân của 

các biến chứng lúc đẻ, tăng nguy cơ phát triển thành ĐTĐ sau đẻ. ĐTĐ thai 

nghén thường được phát hiện vào tuần thứ 24 của thai, do giai đoạn này tăng 

nhu cầu insulin của thai và của mẹ để đưa glucose ở máu vào tế bào, tạo 

năng lượng cho thai nhi và mẹ nhu cầu insulin có thể tăng gấp 2-3 lần bình 

thường. Giai đoạn này, cơ thể mẹ cũng sản xuất ra các nội tiết tố có tác dụng 

kháng insulin. Nếu cơ thể mẹ không đáp ứng được nhu cầu insulin cộng với 

tính kháng insulin của các hormon được tiết ra, bệnh ĐTĐ sẽ xuất hiện. 

Những dân tộc có tỷ lệ mắc ĐTĐ2 cao thì cũng có tỷ lệ ĐTĐ thai nghén cao, 

ở dân tộc khác nhau tỷ lệ ĐTĐ thai nghén cũng khác nhau [59].  

* Tiền sử sinh con nặng trên 4 kg: Phụ nữ sinh con với cân nặng lúc sinh 

>4 kg từ lâu đã được xem như một yếu tố nguy cơ ĐTĐ đối với cả người mẹ và 

con. Đứa trẻ có cân nặng quá 4kg khi sinh ra thường là những đứa trẻ mà ở giai 

đoạn bào thai chúng phải nằm trong môi trường mẹ bị ĐTĐ hoặc ĐTĐ lúc có 

thai. Tăng glucose máu của mẹ sẽ kích thích sự trưởng thành của tế bào , tăng 

sinh đảo tuỵ dẫn đến tăng tiết insulin ngay từ khi còn ở giai đoạn bào thai. 

Những trẻ này thường có tình trạng béo phì lúc nhỏ, giảm dung nạp Glucose và 

ĐTĐ khi lớn tuổi [60]. 

 Tiền sử giảm dung nạp glucose 

Những người có tiền sử giảm dung nạp glucose thì khả năng tiến triển thành 

bệnh ĐTĐ rất cao [135]. Tỷ lệ giữa ĐTĐ và RLDN glucose là một chỉ số của 

giai đoạn dịch bệnh tiềm tàng (Epidemic Stage) trong dân số. Độ lưu hành của 

tiền sử giảm dung nạp glucose là một yếu tố dự đoán sự gia tăng hay giảm của 

ĐTĐ2 [145]. Những người giảm dung nạp glucose máu nếu biết sớm chỉ cần can 

thiệp bằng chế độ ăn và luyện tập thì sẽ ít có nguy cơ chuyển thành bệnh ĐTĐ 

thực sự, như vậy tỷ lệ bệnh ĐTĐ có thể khống chế được [70],[89]. 

 



 

  

 Tăng huyết áp 

Tăng huyết áp (THA) và béo phì được coi là một trong những nguy cơ 

phát triển thành bệnh ĐTĐ. Khoảng 30-50% bệnh nhân ĐTĐ có tăng huyết áp 

[79], ở bệnh nhân THA tồn tại cả 2 mức độ tăng insulin và kháng insulin [64]. 

Theo Grale Lee, 50% số người ĐTĐ1 và hầu hết bệnh nhân ĐTĐ2 bị THA. Tỷ lệ 

THA ở người bệnh ĐTĐ2 cao hơn rất nhiều so với người bình thường. THA có 

thể xuất hiện trước hoặc sau khi có ĐTĐ lâm sàng, tỷ lệ THA ở bệnh nhân ĐTĐ2 

đều tăng theo tuổi đời, tuổi bệnh, BMI, nồng độ glucose máu và một số biến 

chứng tim mạch hoặc biến chứng thận. Vấn đề THA ở bệnh nhân ĐTĐ còn 

nhiều tranh cãi, THA là biến chứng của ĐTĐ hay ĐTĐ xuất hiện sau THA?  

[93]. 

Nghiên cứu của Cao Mĩ Phượng và cs tại Trà Vinh, nghiên cứu Nguyễn 

Đức Công và cs cho thấy: Tiền ĐTĐ là yếu tố nguy cơ và quan trọng đối với 

bệnh  nhân tăng huyết áp, trong đó vai trò của triglycerid góp phần gia tăng bệnh 

[16],[15],[41]. 

Nguyễn Thị Nhạn (2004) khi xem xét một số trường hợp ĐTĐ có tăng 

huyết áp ở 33 bệnh nhân được chọn tình cờ thấy 85,71% trường hợp THA được 

phát hiện cùng thời khi phát hiện ĐTĐ, biến chứng vi mạch và rối loạn lipid 

cũng cao hơn ở người có THA đơn thuần [38]. 

 Thừa cân, béo phì 

Mối liên quan tương đồng giữa béo phì và ĐTĐ đã được John công bố từ 

năm 1929 và kể từ đó đến nay đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh béo phì là 

một nguy cơ hàng đầu trong quá trình phát triển bệnh ĐTĐ, đặc biệt là ĐTĐ2 

[106]. Năm 1985 béo phì đã được Tổ chức Y tế thế giới ghi nhận là một trong 

những yếu tố nguy cơ của ĐTĐ không lệ thuộc insulin (ĐTĐ2)[74]. ở người béo 

phì, lượng lipid phân phối ở bụng nhiều dẫn đến tỷ lệ VB/VM phát triển hơn 

bình thường. Béo bụng có liên quan chặt chẽ với hiện tượng kháng insulin do 

thiếu hụt sau thụ thể trong tác dụng của insulin. Béo sẽ đưa đến sự thiếu insulin 

tương đối do giảm số lượng thụ thể ở tổ chức cần insulin. Do tính kháng insulin 

cộng với sự giảm tiết insulin dẫn tới sự giảm tính thấm của màng tế bào với 

glucose ở tổ chức cơ và lipid, ức chế quá trình photphorin hoá và oxy hóa 



 

  

glucose, làm chậm quá trình chuyển hydratcacbon thành lipid, giảm tổng hợp 

glycozen ở gan, tăng tân tạo đường mới và ĐTĐ xuất hiện [63]. Theo Mokdad 

AH: béo phì (trên 120% trọng lượng cơ thể lý tưởng) là một yếu tố nguy cơ lớn 

đối với sự phát triển của bệnh ĐTĐ2, quan hệ giữa ĐTĐ2 và béo phì rất phức tạp, 

những người có tố bẩm di truyền với ĐTĐ rất dễ bị bệnh ĐTĐ, nếu họ có số cân 

nặng cao quá mức bình thường. ở  Mỹ 20% số người có BMI lớn hơn 34 kg/m2 

và 5% số người có BMI từ 23 tới 25 kg/m2 bị mắc bệnh ĐTĐ [117]. 

 Rối loạn chuyển hoá Lipid và các Lipoproteine 

Theo Nicollerat JA (2000) thành phần lipid ở bệnh nhân ĐTĐ tuỳ thuộc phần 

lớn vào cân bằng chuyển hoá và chức năng thận[119]. 

Lipoproteine (a) {Lp(a)] do Berg phát hiện từ 1963 là một lipoproteine có liên 

quan đến 2 tiến trình trong sự xảy ra tai biến tim mạch: hình thành xơ vữa và 

huyết khối. Theo Giullausseau P.L (1992) nồng độ Lp(a) 0,3g/l tìm thấy ở 33% 

bệnh nhân ĐTĐ (trong khi 20% ở nhóm chứng). Legrelle M. (1994), khảo sát 

Lp(a) ở 131 bệnh nhân ĐTĐ cho thấy có một liên quan giữa cân bằng glucose 

máu và Lp(a) ở bệnh nhân ĐTĐ, nhưng không có liên quan về nguyên nhân trực 

tiếp giữa Lp(a) và biến chứng mạch máu lớn của ĐTĐ [62],[108]. 

 Hoá chất 

Nhiều loại thuốc và độc chất có khả năng phát triển bệnh ĐTĐ thứ phát 

do tác dụng độc với tế bào  của tuỵ như: dùng nhiều Cortisone, độc chất 

Vacor  Nitroxamine... đều độc với tế bào . 

Theo Goudot C(1993), [77] thuốc lá là một yếu tố viêm tắc động mạch chi dưới, 

nhất là phần động mạch gần gốc. Ngay cả hút thuốc lá trung bình (15 điếu/ngày) 

làm tăng gấp đôi nguy cơ viêm tắc động mạch chi dưới (Kannel W.B. 1985, 

Widmer L.K. 1981, Kallero K.S 1981, Hughson W.G. 1978, Jonason T. 1985. 

Nghiên cứu của Beach cho thấy ĐTĐ phối hợp một tần suất gia tăng viêm tắc 

động mạch chi dưới so với lô chứng dựa trên sự hút thuốc lá, HDL-C, HA tâm 

thu, và chỉ số BMI [118]. 

Có nhiều yếu tố được coi là nguy cơ bệnh ĐTĐ2, tuy vậy cho đến nay vẫn 

chưa có tiêu chuẩn cụ thể nào để xác định một người có nhiều yếu tố nguy cơ 



 

  

hay với người kia có ít yếu tố nguy cơ hoặc không có yếu tố nguy cơ, vì trên thực 

tế một người được coi là hoàn toàn không có yếu tố nguy cơ gì lại có thể mắc 

bệnh ĐTĐ và ngược lại một người có mắc nhiều yếu tố nguy cơ thì không bị 

mắc bệnh[147]. 

Bệnh ĐTĐ tuy chưa xác định được chắc chắn là bệnh di truyền nhưng người 

ta thấy bệnh có yếu tố gia đình, liên quan nhiều đến chủng tộc và dân tộc. Mặt 

khác sự xuất hiện của bệnh hay không còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố môi 

trường, mức sống, lối sống� 

1.3.3. Các yếu tố nguy cơ đái tháo đường type 2 tại cộng đồng 

Theo nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước các yếu tố sau đây được xem là 

yếu tố nguy cơ ĐTĐ2 tại cộng đồng:[9],[72],[98]. 

 Tiền sử  gia đình ĐTĐ ( VD: bố, mẹ, anh chị em bị ĐTĐ ) 

 Thừa cân( BMI≥25) 

 Thói quen ít vận động 

 Chủng tộc, dân tộc( VD: Mỹ gốc phi, Mỹ la tinh, Mỹ thổ dân, Mỹ gốc ¸ 

và đảo Thái Bình Dương) 

 Đã được chẩn đoán rối loạn dung nạp glucose máu và suy giảm dung nạp 

glucose máu lúc đói. 

 THA≥140/90 ở người trưởng thành 

 Rối loạn chyÓn hoá lipid: HDL C<0.9 mmol/l và/hoặc TG≥2,82 mmol/lọ 

 Tiền sử  ĐTĐ thai nghén hoặc sinh con to 

 Hội chứng  buồng trứng đa nang 

1.4. Vai trò thay đổi lối sống trong dự phòng bệnh đái tháo đường 

1.4.1.Vai trò dinh dưỡng trong việc phòng bệnh đái tháo đường type 2 

 Khuyến cáo về dinh dưỡng 

Người bình thường, được khuyến cáo nên dùng một tỷ lệ glucose vừa phải 

và giảm năng lượng chất béo trong khẩu phần xuống dưới 25% của tổng lượng 

calo. Đối với người Việt Nam ở giai đoạn hiện tại chất béo có thể còn phải thấp 

hơn, thường từ 15-20%. Lời khuyên này cũng được dành cho người bị bệnh ĐTĐ 

nhưng có một vài thay đổi. Đó là vì đường có thể là một phần của tổng lượng 



 

  

carbohydrat trong khẩu phần ăn hàng ngày, nhưng phải được sử dụng trong 

phạm vi chế độ ăn kiêng. Chất béo ít được khuyến cáo vì lượng chất béo ăn vào 

phụ thuộc vào sở thích cá nhân và các mục tiêu mong muốn về đường, lipid, phụ 

thuộc vào mục tiêu thay đổi cân nặng [11],[125]. 

 Dinh dưỡng đối với người bệnh ĐTĐ và dự phòng ĐTĐ2 

Dinh dưỡng có thể được xem như là một biện pháp điều trị và dự phòng tiền  

ĐTĐ2. Trong thực tế dinh dưỡng là một trong ba biện pháp nhằm dự phòng sự 

tiến triển bệnh ĐTĐ2 (chế độ dinh dưỡng, luyện tập và thuốc). Mục đích chủ yếu  

dinh dưỡng hợp lý là góp phần duy trì nồng độ glucose và nồng độ lipid máu ở 

giới hạn bình thường. 

Đối với những người tiền ĐTĐ2 nhiều khi chỉ cần áp dụng chế độ dinh 

dưỡng hợp lí và luyện tập thì đã có thể góp phần đẩy lùi được sự tiến triển của 

bệnh ĐTĐ2. Chế độ dinh dưỡng hợp lý là: 

- Duy trì glucose máu ở mức bình thường 

- Kiểm soát được mức lipid tốt nhất 

- Khẩu phần ăn vẫn đảm bảo cung cấp năng lượng để: 

+ Duy trì sự sống 

+ Đủ nhu cầu dinh dưỡng  

+ Khôi phục sức khoẻ 

- Phòng ngừa tiến triển của bệnh và các biến chứng có thể sảy ra 

Giảm cân nặng là mục tiêu ưu tiên để phòng chống ĐTĐ2, tuy nhiên điều 

này phụ thuộc vào mỗi cá thể. Giảm cân nặng sẽ tăng độ nhạy của insulin và có 

thể giúp gan sản xuất glucose bình thường. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu cân 

nặng trung bình giảm 10-15% trọng lượng cơ thể thì sẽ làm giảm các nguy có 

hại cho sức khoẻ của 90% người béo phì, và nếu giảm 5-10 kg có thể đủ cải thiện 

nồng độ glucose máu. Nhưng đôi khi việc thay đổi glucose máu không giống 

nhau vì ĐTĐ2 vừa có kháng insulin và vừa có suy giảm bài tiết insulin 

[124],[129]. 

Một vấn đề cần được lưu tâm nữa là việc chia nhỏ các bữa ăn trong ngày, 

thường chia 5-6 bữa nhỏ thay vì ăn 3 bữa như người bình thường. Các bữa phụ 



 

  

thường ăn vào những giờ làm việc cho nên cần nghiên cứu loại thức ăn tiện lợi, 

đáp ứng nhu cầu năng lượng và điều kiện làm việc của công chức là một ưu tiên 

hàng đầu [31],[71]. 

1.4.2. Một số thực phẩm có chỉ số glucose máu thấp trong việc điều trị 

bệnh đái tháo đường 

1.4.2.1.Diễn biến glucose máu sau ăn ở người bình thường và bệnh nhân 

đái tháo đường type 2 

Trong cơ thể con người có hai hệ thống hocmon có tác dụng đối lập để duy 

trì sự hằng định của nồng độ glucose nội mô: đó là hệ thống làm tăng glucose 

máu và làm giảm glucose máu. ở người bình thường hai hệ thống này cân bằng 

nhau nhằm đảm bảo duy trì nồng độ glucose máu nằm trong giới hạn bình 

thường kể cả lúc đói và sau ăn. Nhìn chung, ở những người bị ĐTĐ2, thường có 

rối loạn không đồng nhất glucose máu do giảm nhạy cảm với insulin ở gan, cơ, 

mô mỡ và suy giảm chức năng tế bào beta là thay đổi  sự bài tiết insulin[52]. 

 Diễn biến glucose máu ở người bình thường 

Trong điều kiện sinh lí bình thường khi nồng độ insulin máu hạ thấp, khả 

năng gắn của insulin vào các thụ thể lại tăng và ngược lại khi nồng độ insulin 

máu tăng thì khả năng gắn vào các thụ thể lại giảm. ở người bình thường, nồng 

độ glucose máu lúc đói trung bình 4,0-5,6 mmol/l. Nồng độ glucose bắt đầu tăng 

10 phút sau ăn do kết quả hấp thu glucid. Nồng độ glucose máu sau ăn phụ thuộc 

nhiều vào sự bài tiết insulin và glucagon của tuỵ nội tiết và sự chuyển hoá 

glucose ở gan và mô ngoại vi [128]. 

Nhạy cảm của insulin trên các cá thể khác nhau cũng khác nhau. Bình thường 

độ nhạy cảm này không bị giảm đi theo tuổi với các điều kiện có tăng cường 

hoạt động thể lực, đặc biệt là các cơ vân. Ngược lại, khi nghỉ ngơi thì sự nhạy 

cảm của insulin bị thuyên giảm- dù là người trẻ [57]. 

Thời gian đạt đỉnh cao nồng độ glucose phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm 

cả thời gian, số lượng và thành phần bữa ăn. ở người bình thường, đỉnh cao nhất 

của glucose máu là sau 60 phút sau ăn, nhưng không vượt qua ngưỡng 7,8 

mmol/l và trở về nồng độ bình thường sau 2 giờ. Cho dù nồng độ glucose có trở 



 

  

về bình thường sau 3 giờ thì việc hấp thu glucid vẫn còn tiếp tục cho đến ít nhất 

5-6 giờ sau đó [17]. 

 Diễn biến glucose máu bệnh nhân đái tháo đường type 2. 

ở người bệnh ĐTĐ2 đỉnh tiết insulin bị chậm trễ và không đủ để kiểm soát 

glucose máu sau ăn. Một đặc điểm của người ĐTĐ2 là luôn bị mất pha sớm của 

sự bài tiết insulin, và có sự tăng tiết ở pha thứ 2 nhưng sự tăng tiết đó lại không 

phù hợp với sự tăng glucose máu [130]. Nghiên cứu sự thay đổi theo thời gian 

lượng insulin máu trong nghiệm pháp tăng glucose máu bằng đường uống ở bệnh 

nhân ĐTĐ2 cho thấy khả năng đáp ứng insulin ở phút thứ 60-120 cao hơn người 

bình thường, nhưng tại pha sớm, sau 30 phút thì nồng độ insulin máu ở người 

ĐTĐ2 lại thấp hơn. Tương tự với nghiệm pháp tăng glucose máu đường tĩnh 

mạch, pha bài tiết sớm insulin trong 8 phút đầu bị mất. Như vậy việc mất pha 

sớm của insulin là đặc điểm riêng biệt mà chúng ta thấy ở người bị ĐTĐ2. Sự bất 

thường trong bài tiết insulin và một số hocmon khác trong sinh lí bệnh ĐTĐ2 dẫn 

đến rối loạn chuyển hoá glucose như tăng sản xuất glucose ở gan, giảm khả năng 

tiếp nhận glucose ở mô, cơ... đã làm gia tăng và kéo dài nồng độ glucose máu 

sau ăn so với người bình thường. Do vậy glucose máu sau ăn thường tăng 13-

19,4mmol/l ở những người bị ĐTĐ2 [52]. 

Nếu làm nghiệm pháp dung nạp glucose máu lúc đói bằng đường uống chúng 

ta sẽ thấy rõ hơn sự diễn biến của glucose máu sau khi cho uống 75g đường 

glucose ở người bình thường, trong nửa giờ đầu glucose máu tăng khoảng 7,5 

mmol/l sau đó giảm nhanh và thường trở lại bình thường ở 5 mmol/l sau 2 giờ 

bởi hiện tượng tăng bài xuất insulin do glucose máu tăng. ở bệnh nhân ĐTĐ, 

trong nửa giờ đầu mức glucose trong máu tăng vượt quá 8,0 mmol/l và có thể đạt 

giá trị trên 11,1 mmol/l sau 2 giờ kết hợp với sự xuất hiện của đường niệu. 

Glucose máu giảm rất chậm và chỉ trở lại bình thường sau 3-4 giờ hoặc lâu hơn 

nữa [13]. 

Chẩn đoán bệnh ĐTĐ sẽ rất dễ dàng và không cần phải tiến hành nghiệm 

pháp tăng glucose máu ở các trường hợp bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng điển 

hình kết hợp với glucose máu khi đói tăng cao và glucose niệu dương tính. Với 



 

  

các trường hợp kết quả glucose máu ở giới hạn cao của người bình thường hoặc 

nghi ngờ bệnh ĐTĐ thì phải tiến hành nghiệm pháp tăng glucose máu. 

1.4.2.2. Chỉ số glucose máu 

Các loại thức ăn mặc dù có lượng glucid bằng nhau nhưng sau khi ăn sẽ tăng 

glucose máu với mức độ khác nhau. Khả năng làm tăng glucose máu sau khi ăn 

được coi là chỉ số glucose máu (GI- glucose index) của loại thức ăn đó. Cho đến 

nay, đã có nhiều nghiên cứu về mối liên quan giữa chỉ số glucose máu của thức 

ăn và bệnh ĐTĐ. Thức ăn có chỉ số glucose máu thấp được xem như là một yếu 

tố để đề phòng và điều trị tốt bệnh ĐTĐ. Thực phẩm có chỉ số glucose thấp sẽ có  

tác dụng cải thiện glucose máu trong thời gian dài. Người ta cho rằng, thực phẩm 

có chỉ số glucose cao sẽ làm tăng yếu tố nguy cơ cho bệnh ĐTĐ do 2 cách như 

sau: 

 Thứ nhất, cùng với một tổng lượng glucid cho thực phẩm có chỉ số glucose 

cao, sẽ làm tăng nồng độ glucose máu cao hơn và làm tăng nhu cầu insulin hơn 

so với thực phẩm có chỉ số glucose thấp, tình trạng tăng nhu cầu insulin này kéo 

dài sẽ làm kiệt sức tế bào tuyến tuỵ, ảnh hưởng đến khả năng dung nạp glucose.  

Thứ hai, khẩu phần ăn có chỉ số glucose cao có thể làm tăng tình trạng kháng 

insulin. Chỉ số glucose máu của thực phẩm được coi là một  chỉ tiêu cần thiết để 

chọn thực phẩm cho người bệnh đái tháo đường [33],[104]. 

1.4.2.3. Định nghĩa 

Theo Jenkins và cộng sự thì: Chỉ số glucose máu của một thực phẩm nào đó 

là tỷ lệ % giữa mức glucose máu 3 giờ sau khi ăn thực phẩm đó so với mức 

glucose máu 3 giờ sau khi ăn của một thực phẩm được coi là chuẩn. (Chỉ số 

glucose  máu của bánh mỳ trắng được coi là 100%) [152]. 

Các loại glucid phức hợp có nhiều tinh bột tưởng rằng sẽ ít gây tăng glucose 

sau khi ăn so với glucid đơn giản nhưng sự thật lại không phải hoàn toàn như 

vậy. Chỉ số glucose máu của thực phẩm không tính trước được dựa vào sự phức 

hợp của thành phần glucid mà còn phụ thuộc vào thành phần chất xơ, quá trình 

chế biến, tỷ số giữa amylose và amylopectin. Có tác giả cho rằng, hàm lượng 

chất xơ có thể coi là chỉ điểm thay thế cho chỉ số glucose máu của thực phẩm. 

Các thực phẩm nhiều chất xơ, đặc biệt là loại hoà tan, có chỉ số glucose máu 



 

  

thấp. Schulze đã có kết luận rằng glucid của thực phẩm có vai trò quan trọng hơn 

là tổng lượng của nó [104]. 

1.4.2.4. Phương pháp đo chỉ số glucose máu và phân loại 

Trong nhiều năm gần đây, phương pháp đo chỉ số glucose máu của thực phẩm 

sau ăn (glucose index- GI) nhằm giúp lựa chọn loại glucid cho bệnh nhân ĐTĐ. 

Các loại glucid không giống nhau về mức độ gia tăng lượng glucose trong máu 

sau ăn [153]. 

Phương pháp chuẩn của đánh giá chỉ số glucose máu thực phẩm của Jenkins 

và cộng sự đưa ra là phương pháp thực nghiệm được tiến hành trong phòng thí 

nghiệm trên 10 đối tượng khoẻ mạnh, được định lượng glucose máu lúc đói, sau 

đó được ăn thực phẩm nghiên cứu, và định lượng glucose máu và các thời điểm 

15, 30, 45, 60, 90 và 120 phút sau ăn. Chỉ số glucose máu được tính toán dựa vào 

sự gia tăng diện tích dưới đường cong của glucose máu sau ăn một loại thực 

phẩm có chứa 50g glucid so với sự gia tăng diện tích dưới đường cong của 

glucose máu sau khi uống một thực phẩm chuẩn (50g glucose hoặc bánh mỳ 

trắng). Lợi điểm chính của lựa chọn các glucid có chỉ số glucose máu (GI) thấp 

nhằm giữ lượng glucose máu sau ăn càng thấp càng tốt. Các nghiên cứu cũng 

cho thấy rằng GI không khác nhau ở mỗi cá thể và cũng không khác nhau giữa 

nam và nữ [57], [153]. 

Chỉ số glucose máu thực phẩm được phân ra 4 loại sau:[69] 

+Thực phẩm có chỉ số glucose máu rất thấp: <40 

+ Thực phẩm có chỉ số glucose máu thấp: 40-55 

+ Thực phẩm có chỉ số glucose máu trung bình: 56-69 

+ Thực phẩm có chỉ số glucose máu cao: ≥70 

1.4.2.5. Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ số glucose máu của thực phẩm 

 Đặc điểm chỉ số glucose máu của thực phẩm 

- Chỉ số glucose máu (GI) của một glucid có thể tăng khi nó được ăn riêng rẽ 

hoặc sẽ giảm khi dùng nhiều thức ăn hỗn hợp. 

- GI của thức ăn sẽ thay đổi theo cách chế biến và thời gian chế biến khác nhau 

- Một số thực phẩm có GI thấp nhưng lại chứa nhiều chất béo 

 ý nghĩa của chỉ số glucose máu thấp 



 

  

- Làm tăng nhẹ mức glucose máu sau ăn và giúp giảm cân 

- Cải thiện sự nhạy cảm insulin của cơ thể, có thể kiểm soát được bệnh ĐTĐ 

- Cung cấp năng lượng từ từ cho cơ thể 

- Giữ cơ thể no lâu hơn 

Nghiên cứu của Komindre và cs tại Thái Lan trên bệnh nhân ĐTĐ2 được 

nhận chế độ ăn có tỷ lệ các chất sinh nhiệt P:L:G =12:30:58 kết hợp với việc lựa 

chọn các thực phẩm có chỉ số glucose máu thấp (ví dụ: bánh mỳ từ đậu đen) đã 

cho thấy chỉ số glucose máu đã giảm xuống có ý nghĩa sau 4 tuần ăn chế độ trên 

[140]. 

1.4.2.6. Chỉ số glucose máu của một số loại thực phẩm 

Để có được một khẩu phần ăn có GI thấp, có  thể đạt dược bằng nhiều cách. 

Thay thế năng lượng từ glucid bằng năng lượng từ protein hoặc chất béo, hay 

thay glucid có nguồn GI cao bằng loại có nguồn GI thấp hoặc có thể kết hợp cả 3 

cách trên [101],[132]. 

Loại thức ăn có chỉ số glucose máu cao không có nghĩa là người ĐTĐ 

không được ăn. Vấn đề chủ yếu là bữa ăn hỗn hợp có đủ chất đạm-béo-bột và 

chất xơ với khối lượng và tỷ lệ hợp lý. Trên thực tế chỉ có thử glucose máu sau 

ăn 1-2 giờ cho phép đánh giá mức độ tăng glucose máu với từng nhóm thức ăn 

đối với mỗi người riêng biệt và người bệnh có thể tự kiểm tra mức glucose máu 

của mình [104],[152]. (Bảng 1.2) 

1.5. Các chất đường ngọt thay thế và đường isomalt 

Trong vài thập niên qua, số lượng thực phẩm và đồ uống có năng lượng thấp, 

thực phẩm không có đường và không có chất béo đã tăng lên rất nhiều. Những 

thực phẩm này hoàn toàn có thể sản xuất được vì có các chất ngọt năng lượng 

thấp và thành phần thay thế chất béo cũng đã được phát triển và được phép sử 

dụng trên người. 

Thật ra chất ngọt có hàm lượng calo thấp đã có từ những năm 1878, nhưng 

vào thời điểm phát minh ra ra saccarin, khi vấn đề thừa cân béo phì  và các bệnh 

rối loạn chuyển hoá khác chưa phát triển “khủng khiếp” như ngày nay. Chính vì 

thế những thực phẩm có hàm lượng calo thấp  mới trở thành phổ biến nhằm góp 

phần hạ thấp tỷ lệ glucose và chất béo trong khẩu phần ăn. 



 

  

Bảng 1.2: Bảng chỉ số glucose máu của một số loại thực phẩm 

Nhóm thực phẩm Tên thực phẩm Chỉ số glucose máu 

Bánh mỳ trắng 100 Bánh mỳ 

Bánh mỳ toàn phần 99 

Gạo trắng 83 

Lúa mạch 31 

Bột dong 95 

Lương thực 

Gạo giã dối 72 

Chuối 53 

Táo 53 

Dưa hấu 72 

Cam 66 

Xoài 55 

Nho 43 

Mận 24 

Quả 

Anh đào 32 

Khoai lang 54 

Khoai sọ 58 

Sắn (khoai mì) 50 

Cà rốt 49 

Củ từ 51 

Rau, củ 

Khoai bỏ lò 135 

Lạc 19 

Đậu tương 18 

Đậu 

Hạt đậu 49 

Sữa gầy 32 

Sữa chua 52 

Sữa 

Kem 52 

Đường Đường 86 

Bánh bích quy Bánh bích quy 50-65 

1.5.1. Yêu cầu của thực phẩm thay thế 

Thách thức lớn nhất là phải tạo ra các sản phẩm chứa ít đường, chất béo và 

năng lượng trong khi vẫn cung cấp cho người tiêu dùng hương vị quen thuộc và 



 

  

mong muốn như thực phẩm bình thường. Chất đường trong thực phẩm đạt tiêu 

chuẩn phải đầy đủ các yêu cầu sau: vị ngọt, cấu trúc (tính chất kết tinh), chất 

độn, tạo màu, điểm đóng băng thấp, làm mềm và ẩm. Cho đến nay người ta chưa 

đủ khả năng để tạo ra một chất mà lại có đầy đủ các tính chất này, để khắc phục 

người ta dùng phương pháp tổng hợp đa thành phần và dùng phương pháp pha 

trộn một số chất ngọt mạnh để tạo một chất ngọt có độ năng lượng thấp. Phương 

pháp này nhằm lợi dụng ưu điểm của mỗi thành phần làm ngọt để đạt được 

hương vị mà nếu chỉ có một chất ngọt duy nhất thì không thể có được. Ví dụ, để 

chế tạo một chất ngọt năng lượng thấp có thể kết hợp bởi 2 loại chất ngọt có vị 

ngọt nhanh, ngắn và chất khác tạo ra vị ngọt chậm nhưng kéo dài. Các hỗn hợp 

chất ngọt hiện nay thường được dùng trong kẹo cao su, bánh nhồi ăn liền, các 

hỗn hợp sữa, hỗn hợp trong các đồ uống carbonat và nước trái cây rất thông dụng 

ở châu Âu và Canada. Người ta cũng dự báo rằng chất ngọt đa thành phần năng 

lượng thấp sẽ được sản xuất nhiều hơn là tìm kiếm một chất ngọt đa thành phần 

năng lượng thấp sẽ được sản xuất nhiều hơn là tìm kiếm một chất ngọt năng 

lượng thấp đơn độc [152]. 

Bảng 1.3. Vai trò của các đường và các chất béo trong thực phẩm 

Đường cung cấp Chất béo cung cấp 
- Vị ngọt 

- Cấu trúc 

- Chất độn/ tăng thể tích 

- Tạo màu 

- Điểm đóng băng thấp 

- Làm mềm và ẩm 

- Mang hương vị/tăng vị 

- Cảm giác ngậy, béo miệng 

- Tạo nhũ tương 

- Làm mất mùi 

- Bền vững với nhiệt 

- Làm ẩm và mềm 

- Tiền chất của hương vị 

 

Cho đến nay tuy đã có nhiều nghiên cứu, nhưng người ta vẫn chưa có thể 

tạo ra một chất ngọt có đầy đủ các tính chất trên. Để khắc phục nó, họ cần phải 

dùng phương pháp tổng hợp đa thành phần để tạo ra chất dinh dưỡng mới thay 

thế. 

 

 



 

  

1.5.2. Một số đường có năng lượng thấp đã và đang được sử dụng 

Bảng 1.4. Một số đường có năng lượng thấp đang được sử dụng 

Chất thay thế đường có năng lượng thấp Độ ngọta 

Hiện có ở Mỹ 

Acesulfam K 

Aspartam 

Saccharin 

Mannitol 

Sorbitol 

Xylitlo 

Fructose tinh thể 

Glycyrrhizinb 

Thaumtinb 

Isomalt 

Maltitol 

 

200 

180 – 220 

300 – 500 

0.5 

0.54 – 0.7 

1 

1.2 – 1.8 

50 – 100 

2000 – 3000 

0.45 – 0.65 

0.85 – 0.954 

Đang được phát triển hoặc đang được xét duyệt theo quy chế ở Mỹ 

Alimat 

Cyclamat 

Thuỷ phân tinh bột hydro hoá 

Lactitol 

Các đường L 

Steviosol 

Sucralose 

2900 

30 

0.7 – 0.9 

0.4 

< 1 

80 

600 

a. Giá trị độ ngọt là giá trị gần đúng so với độ ngọt gần đúng của saccarose lấy bằng 1  

b. Được phê chuẩn cho ở Mỹ như một hương liệu và ở ngoài nước Mỹ như một chất làm 

ngọt [58]. 

1.5.2.1. Acesulfam K 

 Chuyển hoá: Các nghiên cứu về chuyển hoá sử dụng cả người và động vật đã 

chỉ ra rằng acesufam K không được chuyển hoá và không tích lũy trong cơ thể. 

Nó được hấp thu vào máu sau khi ăn và bị thải nhanh chóng ở dạng không thay 

đổi qua thận và nước tiểu. Vì nó không được chuyển hoá nên không có giá trị 

dinh dưỡng và cũng không có tác động nào đối với glucose, cholesterol, glycerol 

toàn phần hay tự do trong máu. 



 

  

  Tính an toàn: Chưa có một báo cáo nào lo ngại về tính an toàn của 

acessulfam K. Thuốc đã được thử nghiệm trên động vật thực nghiệm từ khi thụ 

thai và trong suốt thời kì con cái của chúng. Không có  tác dụng có hại nào ghi 

nhận thậm chí ở liều 1000 lần cao hơn thu nhập tối đa dự tính trong thức ăn của 

người. 

Acesulfam K được chứng minh và công nhận là an toàn cho tất cả mọi đối 

tượng trong quần thể. 

1.5.2.2. Aspartam 

 Đặc tính sử dụng: Aspartam là một chất tổng hợp cấu tạo từ 2 acid amin 

aspatic và phenylalaninat. Nhưng vì  ngọt hơn saccarose 180 – 200 lần nên chỉ 

sử dụng với một lượng rất ít vì thế nó cung cấp rất ít năng lượng. Aspartam được 

phát minh vào năm 1965 và được FAD phê chuẩn như một chất ngọt làm gia vị 

vào tháng 7 năm 1974. 

Aspartam khi bị tác động bởi nhiệt độ cao, pH cao và môi trường lỏng thì 

methanol, một sản phẩm phụ của phân huỷ aspartam, sẽ bị tích luỹ đến liều gây 

độc. Cấu trúc của aspartam tương tự với glutamat, là chất gây độc thần kinh, tổn 

thương não, chậm phát triển trí tuệ và rối loạn chức năng nội tiết. Tính an toàn 

của aspartam đến nay vẫn còn tranh cãi, Nehrling đã có nghiên cứu và kết luận 

2,7g aspartam/ngày không ảnh hưởng đến kiểm soát glucose máu. 

  áp dụng: mặc dù vị ngọt của aspartam xuất hiện chậm nhưng kéo dài 

theo thời gian và vững bền ở các thực phẩm khô, nhưng bị phân huỷ bởi nhiệt độ 

cao và dạng lỏng thì methanol, một sản phẩm phụ sẽ tích luỹ và gây độc 

 Mặc dù đã có kết luận rằng không có bằng chứng lo ngại về các sản phẩm 

chứa aspartam, nhưng bất kỳ ai thấy có phản ứng phụ khi dùng aspartam cần 

phải được kiểm tra y tế và hết sức thận trọng khi dùng aspartam. 

 Chuyển hoá: Aspartam được chuyển hoá trong đường tiêu hoá  

 Tính an toàn: Vẫn đang là nghi vấn gây nên tổn thương não do tích luỹ 

methanol, làm chậm phát triển trí tuệ và rối loạn chức năng nội tiết. 

1.5.2.3. Saccharin 

 Đặc tính và sử dụng 

 Saccharin là một chất bột tinh thể trắng được tổng hợp từ toluen, ngọt hơn 

saccarose khoảng 300 lần, tồn tại ở 3 dạng: muối natri, muối calci và acid. 



 

  

 áp dụng: Nó là chất làm ngọt tuy nhiên có dư vị đắng. Saccharin có tác 

dụng hiệp đồng với các chất làm ngọt khác như aspartam. Saccharin bền vững 

với nhiệt độ. 

 Chuyển hoá: Saccharin không được chuyển hoá và được bài tiết ở dạng 

không thay đổi, chủ yếu bởi thận, qua nước tiểu. 

 Tính an toàn: Tính an toàn của saccharin đến nay vẫn còn tranh cãi, năm 

1977 saccharin bị cấm sử dụng vì bị nghi ngờ có liên quan đến ung thư bàng 

quang ở chuột. Tuy nhiên, đến năm 1985 Hiệp hội dinh dưỡng và hiệp hội Đái 

tháo đường Mỹ đã tuyên bố rằng  saccharin không gây ra bất kỳ nguy cơ nào về 

sức khoẻ. 

1.5.3. Đường Isolmalt  

Isolmalt được phát hiện từ năm 1960, theo định nghĩa hoá học là sản phẩm họ 

polyol, chất rượu nhiều lần. Cấu trúc gần giống các chất bột đường được tạo 

thành từ đường saccarose bằng phản ứng hydro hoá, là sản phẩm đường thay thế 

duy nhất bắt nguồn từ saccarose, thành phần hóa học gồm hai đường rượu 

disaccharide đó là glucose-mannitol và glucose-sorbitol [58]. 

Isomalt được sản suất qua 2 giai đoạn. Đầu tiên, đường saccarose được enzim 

hoá, sắp xếp lại liên kết giữa glucose và fructose trong phân tử saccarose, giảm 

mạch disaccharide (6-0-alpha-D-glucopyranosido-D-fructose) chuyển thành 

isomaltulosse, sau đó isomaltulosse thuỷ phân nhờ xúc tác ngược kim loại, phần 

fructose tách làm hai phần, một nửa chuyển thành sorbitol và một nửa thành 

mannitol, vì thế isomalt có hai công thức sau: 

- (6- 0-alpha-D-glucopyranosido-D-sorbitol) (1,6 GPS) 

- (6-0-alpha-D-glucopyranosido-D-mannitol-dihydrate) (1,6 GMP dihydrase) 

Isomalt màu trắng, trong suốt như pha lê gồm 5% kết tinh, không mùi, có vị 

ngọt giống như đường, nhưng ít ngọt hơn đường (độ ngọt 0,45-0,65 so với 

saccarose là 1. Trong dung dịch 10%, độ ngọt của nó chỉ chiếm 50-60% đường 

saccrose. Mặc dù có độ ngọt thấp, nhưng khi kết hợp với các chất đường khác, ví 

dụ như đường saccarose sẽ làm độ ngọt tăng lên để đạt được độ ngọt khác nhau 

[58]. 

 



 

  

 

Sơ đồ 1.1. Quá trình tổng hợp đường isomalt 



 

  

Liên kết hóa học của isomalt bền vững hơn đường saccarose, chịu được 

nhiệt và không bị phá vỡ hoặc mất đi khi độ ngọt bị đun nóng. Hơn nữa, isomalt 

lại hút rất ít nước nên không bị ẩm ướt. Do tính ưu việt này nên các nhà sản xuất 

kẹo cứng chịu nhiệt cao. Isomalt sẽ bị phân huỷ chậm trong miệng vì thế độ ngọt 

của nó kéo dài lâu hơn so với các loại đường khác [68]. 

Ngoài ra, giống như các loại đường rượu khác, phần glucid tiêu hoá rất 

chậm và cũng chỉ tiêu hoá một phần ở ruột, ở phần thấp của ống tiêu hoá, phần 

không hấp thu được sẽ bị tiêu huỷ bởi các trực khuẩn đại tràng. So với đường 

saccarose, khả năng hấp thu của isomalt giảm mạnh chỉ 20%, tiêu hoá 20-75%, 

giá trị năng lượng của isomalt chỉ bằng 1/2 so với đường saccarose. 

Dựa vào các nghiên cứu khoa học, các thực nghiệm sinh hoá, Hiệp hội an 

toàn thực phẩm Hoa Kì qui định giá trị năng lượng của isomalt cho các sản phẩm 

là 2Kcal/g. Cộng đồng châu Âu, năm 1990, đã thống nhất giá trị năng lượng cho 

tất cả đường rượu là 2,4 Kcal/g, nhưng Nhật Bản lại cho rằng giá trị năng lượng 

của isomalt chỉ có 1,9 Kcal/g. Như vậy, dù có kết luận khác nhau về giá trị năng 

lượng nhưng các tác giả cũng khẳng định là isomalt là loại đường có chỉ số 

glucose máu thấp. Nghiên cứu trường Đại học Sydney cho thấy, chỉ số glucose 

máu của isomalt là 2�1, chỉ số insulin của isomalt là 8�5. 

Các nghiên cứu cũng chỉ rõ, sau khi ăn đường isomalt ở người bình thường 

và người bị mắc bệnh ĐTĐ, glucose máu và insulin tăng ít, tăng từ từ và tăng 

không có ý nghĩa thông kê, đặc biệt sự tăng này rất thấp so với đường saccarose 

hoặc glucose, fructose. Nghiên cứu của Kawai năm 1985 và Liao năm 2001 

[114] trên người bình thường và bệnh nhân ĐTĐ2 khi cho uống 50g đường 

isomalt và saccarose thấy rằng: glucose máu và mức insulin sau khi cho uống 

đường isomalt không tăng so với ngưỡng và tăng thấp hơn có ý nghĩa so với 

đường saccarose. Không những thế, sau khi uống đường isomalt, cũng không 

thấy làm tăng nồng độ triglycerid, cholesterol toàn phần, LDL-C một cách có ý 

nghĩa thống kê. 

Isomalt có giá trị năng lượng thấp cũng là một lợi ích giúp kiểm soát cân 

nặng ở người thừa cân-béo phì. Vì thế isomalt thích hợp cho bệnh nhân ĐTĐ. 



 

  

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng, với 30g/ngày lượng isomalt có thể thúc đẩy 

làm tăng vi khuẩn có ích trong ruột già như các chủng Bifidobacterium, isomalt 

có tác dụng như prebiotic. Giống như chất xơ, isomalt bị phá huỷ bởi vi khuẩn 

trong ruột già và tạo chuỗi ngắn acid béo (SCFA) và tạo khí. SCFA có thể làm 

giảm độ acid trong ruột già, điều này có lợi cho biểu mô ruột [67]. 

Isomalt được đánh giá là an toàn đối với sức khoẻ con người, nghiên cứu 

của Kawai và cộng sự cho thấy rằng với liều 50g isomalt, không phát hiện thấy 

triệu chứng gì của rối loạn tiêu hoá như nôn, ỉa chảy....Ngày nay isomalt đang 

được sử dụng như là một chất tạo ngọt thay thế cho đường trong các sản phẩm, 

thực phẩm như bánh, kẹo. ở Mỹ, isomalt được sử dụng từ những năm 1990 với 

nhiều sản phẩm như kẹo cứng, chocolates, kẹo chewing gum, thuốc ho và thuốc 

ngậm họng...Từ đầu những năm 80 isomalt đã xuất hiện ở châu Âu và đến nay 

được sử dụng rộng rãi trên 70 nước toàn thế giới [78]. 

Isomalt và hai đồng phân của nó ổn định ở acid và enzym thuỷ phân. Vì vậy 

liên kết disacharide không thể tách dễ dàng và nó không bị lên men bởi các vi 

khuẩn miệng và acid không được tạo ra hoặc tạo ra rất  ít có tác dụng phòng sâu 

răng. Dựa vào ưu điểm này của isomalt người ta đã sản xuất ra kẹo cao su, kem 

đánh răng để phòng sâu răng [32],[75]. 

1.5.4. Lợi ích đường isomalt trong việc bảo vệ sức khoẻ con người [58]. 

 Lợi ích của đường isomalt với phòng chống bệnh ĐTĐ2 

Isomalt là chất tạo ngọt thay thế đường được uỷ ban chuyên gia về phụ 

gia thực phẩm của WHO/FAO đánh giá là an toàn. Năm 1996, Codex đưa 

Isomalt vào danh mục các phụ gia thực phẩm được phép sử dụng, không cần có 

giới hạn.  

 Hấp thu và chuyển hóa:  

Nhiều nghiên cứu về isomalt cho các kết quả tương tự nhau:  

1/ So với đường kính khả năng hấp thu sinh học của isomalt trên hệ thống 

ruột non bị giảm rất mạnh. Khả năng hấp thu của Isomalt là 20 %, tiêu hoá 20-

75%, phần lớn isomalt được tiêu hóa trong đại tràng, nơi mà quá trình lên men 

được hoàn thành;  



 

  

2/ isomalt có giá trị năng lượng thấp:  Dựa vào các nghiên cứu khoa học, 

các thực nghiệm sinh hoá, Hiệp hội Mỹ.... qui định giá trị năng lượng của 

Isomalt là 2 Kcal/g, chỉ bằng nửa so với đường kính và tinh bột [91]. 

 Isomalt tốt cho kiểm soát cân nặng, thừa cân-béo phì:   

Isomalt có giá trị năng lượng thấp đó cũng là những lợi ích giúp kiểm soát 

cân nặng, và thừa cân - béo phì.  Người ta thường cảm thấy hơi no bụng sau khi 

uống đường isomalt, dẫn đến ăn ít hơn, và chúng còn tham gia đốt cháy chất béo 

trong cơ thể, như vậy cân nặng cơ thể sẽ giảm đều đặn. 

 Isomalt và bệnh ĐTĐ   

Bệnh ĐTĐ đang gia tăng nhanh chóng ở nhiều nước trên thế giới, và tại Việt 

Nam mà sự gia tăng của bệnh thừa cân-béo phì, là nguyên nhân chính. Chế độ ăn 

đóng vai trò trọng tâm trong dự phòng và điều trị bệnh ĐTĐ. Các chuyên gia 

dinh dưỡng và bệnh ĐTĐ gần đây đã nhấn mạnh nhiều đến vai trò của các thực 

phẩm có chỉ số glucose máu thấp trong kiểm soát bệnh ĐTĐ. Isomalt một loại 

đường có chỉ số glucose máu thấp. Các nghiên cứu khác nhau cho thấy, chỉ số 

glucose máu của isomalt dao động từ 2-9%[143]. 

Các nghiên cứu còn chỉ rõ, người ĐTĐ sau khi ăn đường isomalt thì glucose 

máu và insulin tăng ít, từ từ và thấp hơn nhiều so với sử dụng đường hấp thu 

nhanh như glucose, sucrose. Nghiên cứu lâm sàng chia nhóm ngẫu nhiên có đối 

chứng, với tiêu thụ 6g isomalt/bữa x 4 bữa = 24g/ngày, sau 12 tuần, đã làm tăng 

có ý nghĩa chỉ số HbA1C và glucose máu giảm 12 �7% trên bệnh nhân ĐTĐ2 

(Wallace & Matthews, 2000) [91],[101]. 

 Isomalt có tác dụng giảm bệnh mạch vành tim ở người bệnh ĐTĐ 

 Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy, giảm nồng độ glucose gắn 

Hemoglobin (HbA1C) là  làm giảm được yếu tố nguy cơ cho các biến chứng của 

bệnh nhân ĐTĐ và bệnh mạch vành tim, và những người ĐTĐ có nguy cơ mắc 

bệnh tim nhiều hơn. Khi nồng độ glucose máu giảm nhờ việc tiêu thụ đều đặn 

isomalt sẽ dẫn tới giảm nồng độ HbA1C ở bênh nhân ĐTĐ [141]. Các nghiên 

cứu chiều dọc cho thấy việc kiểm soát nồng độ glucose máu bằng isomalt dẫn tới 

ngăn ngừa tiến triển bệnh ĐTĐ nhiều hơn và sự xuất hiện bệnh mạch vành  tim ở 

bệnh nhân ĐTĐ giảm từ 15-30% [67]. 



 

  

 Isomalt tốt cho hệ tiêu hóa 

 Do tính chất dễ lên men bởi vi khuẩn chí trong lòng ruột, isomalt là loại 

glucid tiêu hóa chậm, rất quan trọng cho sức khỏe con người. Những loại glucid 

như vậy góp phần tạo sự phát triển của vi khuẩn có lợi và môi trường acid. Sự lên 

men của các glucid không có khả năng tiêu hóa tạo điều kiện cho các vi khuẩn 

có ích và ưa acid phát triển tốt.  Ngoài ra, 90% isomalt không tiêu hóa đi vào đại 

tràng được hấp thu dần dần, là rất quan trọng cho việc duy trì nhu động ruột, tốt 

cho chống tạo bón, và sự khỏe mạnh của đại tràng [68]. 

 Isomal tốt cho phòng ngừa sâu rằng:  

Isomalt  và hai đồng phân của nó ổn định ở môi trường axit và enzym thuỷ 

phân. Vì liên kết disacharide trong isomalt không thể tách dễ dàng nên nó không 

bị lên men bởi các vi khuẩn miệng và không tạo ra hoặc tạo ra rất ít acid do đó 

có tác dụng phòng sâu răng. Dựa vào ưu điểm này của Isomalt người ta đã sản 

xuất kẹo cao su, kem đánh răng để phòng râu răng [140]. 

 Isomalt là chất tạo vị ngọt thay thế đường an toàn:  

 Ngày nay Isomalt đang được sử dụng như là một chất tạo vị ngọt thay thế 

cho đường trong các sản phẩm thực phẩm như kẹo, bánh. Isomalt là chất tạo vị 

ngọt thay thế đường được uỷ ban chuyên gia về phụ gia thực phẩm của 

WHO/FAO (1987) đánh giá là an toàn. Năm 1996, Codex đưa isomalt vào danh  

1.6. Sản phẩm có đường isomalt sử dụng trong nghiên cứu 

Bảng 1.5. Giá trị dinh dưỡng của một vài sản phẩm có đường isomalt 

Giá trị dinh dưỡng/ 100g sản 
phẩm 

Bánh Hura-light 
isomalt 

Bột dinh dưỡng 
Netsure-light 

isomalt 

Sữa Quasure-
light isomalt 

Năng lượng (Kcalo/100g) 427,8 442,7 421,8 

Carbonhydrat (g%) 60,6 67,9 62.3 

Lipid (g%) 17,8 14,6 13,8 

Ptotein (g%) 6,31 9,83 8,95 

Saccarose (g) 17,4 22,6 16,8 

Isomalt (g) 23,2 23,2 23,2 

Chỉ số glucose máu 27,6 25,8 26,4 



 

  

Trong hai bữa phụ dùng sản phẩm có đường isomalt -một loại đường có chỉ 

số glucose máu thấp-hiện đang được sử dụng ưa chuộng cho những người mắc 

bệnh ĐTĐ: bánh ngọt (bánh Hura Light), sữa (Quasure Light), do Công ty bánh 

kẹo Biên Hoà sản xuất với sự tư vấn của Viện Dinh Dưỡng quốc gia [32],[33]. 

Tháng 12 năm 2005, Nguyễn Thị Lâm và cs đã tiến hành nghiên cứu: ‘‘Xác 

định chỉ số glucose máu của một số sản phẩm dinh dưỡng có sử dụng đường 

isomalt’’ với mục đính so sánh chỉ số glucose máu của sản phẩm dinh dưỡng có 

đường isomalt và đường glucose cho kết quả như sau:[33],[34]. 

1.6.1. Diễn biến glucose máu của đối tượng sau khi ăn bánh hura-light, 

bột Dinh dưỡng Netsure-light, và bánh mì tươi  có sử dụng đường isomalt so 

với uống đường glucose. 

- Glucose máu của đối tượng  sau khi uống đường glucose và  sau ăn 

bánh Hura-light có sử dụng đường isomalt:  

Trên cùng một nhóm đối tượng, nghiên cứu đã tiến hành 2 đợt thử nghiệm: ăn 

bánh Bánh Hura-light có đường isomalt và uống đường glucose; với tổng số 154 

mẫu máu được phân tích glucose máu cho thấy sau khi uống 50g glucose, mức 

glucose máu tăng nhanh sau 15 phút (từ 5,4mmol/l lúc đói lên 6,8 mmol/l rồi 

tiếp tục tăng lên 8,0mmol/l ở thời điểm 45 và  60 phút (tăng lên 8,0 mmol/l), hạ 

dần xuống ở thời điểm 90 phút (lúc này đã hạ xuống tới 6,0mmol/l), và đến thời 

điểm 120 phút trở về mức 4,6mmol/l gần với lượng đường máu lúc đói (sau khi 

ăn 10 giờ:5,4mmol/l). Nhưng ở nhóm ăn bánh Hura-light có sử dụng đường 

Isomalt thì diễn biến của glucose máu không lên cao nhiều như uống đường 

glucose.  

Sau khi ăn 82,5g bánh Hura-light có sử dụng đường Isomalt, mức glucose 

máu chỉ tăng rất nhẹ từ 5,3 mmol/l lên 6,2mmol/l (sau 15 phút), tăng rất ít lên 

6,4 mmol/l sau 30 phút và duy trì ở mức 5,8 mmol/l sau 60 phút, và 5,6 mmol/l 

sau 90 phút và sau 120 phút mới hạ về mức 4,8mmol/l . Qua việc so sánh như 

trên cho thấy việc ăn bánh Hura-light có đường isomalt đã góp phần kiểm soát 

mức glucose máu sau khi ăn rất tốt, không làm tăng glucose máu sau ăn và cũng 

không gây hạ nhanh mức glucose máu.  



 

  

Biểu đồ 1.1: So sánh glucose máu sau ăn bánh huraligh có đường isomalt và 

uống glucose 

Đồ thị  biểu biễn glucose máu của đối tượng sau khi ăn 82,5g bánh Hura-

light có sử dụng đường isomalt so với glucose máu sau uống 50g đường glucose. 

Qua đồ thị trên cho thấy sau uống 50g đường glucose: Mức glucose máu tăng 

nhanh sau 30�, tiếp tục tăng và hạ dần ở 90�, tới 120� trở về gần lượng đường 

máu lúc đói. Còn sau khi ăn bánh Hura-light có isomalt: glucose máu chỉ tăng 

rất nhẹ và duy trì sau đó trở về gần lượng đường máu bình thường sau 90 phút. 

Như vậy bánh Hura-light có isomalt làm tăng rất nhẹ và  từ từ glucose máu sau 

khi ăn, góp phần ổn định glucose máu[22],[34].  

Biểu đồ 1.2: So sánh glucose máu sau ăn bột dinh dưỡng Netsure-light có 

đường isomalt và uống glucose 

Đồ thị biểu đồ 1.2 biểu diễn glucose máu của đối tượng sau khi ăn 73g bột dinh 

dưỡng Netsure-light có sử dụng đường isomalt so với glucose máu sau uống 50g  

Đồ thị 1:  Glucose máu sau ăn bánh Hura-light 

có đường Isomalt so với uống glucose
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đường glucose. Qua biểu đồ 1.2 cho thấy sau uống 50g đường glucose: Mức 

glucose máu tăng nhanh sau 30, tiếp tục tăng và hạ dần ở 90�, tới 120� trở về 

gần lượng đường máu lúc đói. Còn sau khi ăn bột dinh dưỡng Netsure-light có 

isomalt: glucose máu chỉ tăng rất nhẹ sau 30 phút sau ăn và duy trì sau đó trở 

về gần lượng đường máu bình thường sau 90 phút. Như vậy bột dinh dưỡng 

Netsure-light có isomalt làm tăng rất nhẹ và  từ từ glucose máu sau khi ăn, góp 

phần ổn định glucose máu.  

1.6.2. Chỉ số glucose máu của bánh Hura-light và bột dinh dưỡng 

Netsure-light có đường isomalt. 

Chỉ số GI của bánh hura-light và bột DD Netsure-light

100

27.6

25.8
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Biểu đồ 1.3: Chỉ số glucose máu của bánh Hura-light và bột dinh dưỡng 

Netsure-light có đường isomalt. 

Các loại thức ăn mặc dù có lượng glucid bằng nhau nhưng sau khi ăn sẽ 

làm tăng glucose máu với mức độ khác nhau. Khả năng làm tăng glucose máu 

sau khi ăn được gọi là chỉ số glucose máu của loại thức ăn đó. Chỉ số glucose 

máu được coi là một chỉ tiêu có lợi để lựa chọn thực phẩm. Theo Jenkins và cộng 

sự: Chỉ số glucose máu là mức glucose máu sau khi ăn một lượng thức ăn nhất 

định nghiên cứu so sánh với mức glucose máu sau khi ăn một lượng thức ăn 

được coi là chuẩn (đường glucose, hay bánh mỳ trắng) là 100%. 

Từ diện tích tăng lên dưới đường cong (IAUC) của glucose máu của nhóm 

uống glucose và nhóm ăn bánh Hura-light, bột dinh dưỡng Netsure-light có sử 

dụng đường isomalt tính được chỉ số glucose máu của Hura-light là 27.6; bột 

dinh dưỡng Netsure-light là 25.8. Theo Bảng chỉ số glucose máu quốc tế do tạp 

chí dinh dưỡng lâm sàng Mỹ phát hành từ 1995-2002. Bảng này chứa khoảng 



 

  

600 thực phẩm. Theo chỉ số glucose máu, các thực phẩm được chia làm 3 nhóm: 

Nhóm thực phẩm có chỉ số glucose máu thấp  (GI:55%), thực phẩm cùng với GI 

trung bình (GI=56-69%) và thực phẩm với GI cao (GI:70%)[58],[104]. Như vậy 

Hura-light, bột dinh dưỡng Netsure-light, và bánh mì tươi có sử dụng đường 

isomalt được xếp vào nhóm thực phẩm có chỉ số glucose máu thấp. Chỉ số 

glucose máu của các thực phẩm nêu trên cũng thấp hơn của một số thực phẩm 

thông thường như: Chỉ số glucose máu của bánh mì trắng là 99%, Bánh bột gạo 

87%, cơm vừa chín 74%, ...).  Trong dinh dưỡng lâm sàng, thực phẩm có chỉ số 

glucose máu thấp là một trong những tiêu chí có lợi để lựa chọn thực phẩm cho 

bệnh nhân đái tháo đường, vì các thực phẩm này sẽ không làm tăng glucose máu 

nhiều sau ăn, điều này sẽ giúp ngăn ngừa các biến chứng gây ra do glucose máu 

cao ở bệnh nhân đái tháo đường, và cả ở những người có rối loạn dung nạp 

glucose máu.  Như vậy bánh Hura-light, Bột dinh dưỡng Netsure-light có sử 

dụng đường isomalt được hấp thu chậm, và từ từ đã không làm tăng glucose máu 

nhiều sau ăn có thể sử dụng cho người bị bệnh đái tháo đường, và rối loạn dụng 

nạp đường máu, cũng như các đối tượng khác như: Thừa cân, béo phì, tăng lipid 

máu, và cả những người không thích ngọt.  

Một nghiên cứu khác của Nguyễn Thị Hồng Diễm (2006) [22] trong luận 

văn tốt nghiệp cao học với đề tài ‘‘ Diễn biến glucose máu sau ăn bánh sử dụng 

đường isomalt và bánh sử dụng đường saccarose trên người bình thường và ở 

bệnh nhân ĐTĐ2’’ tác giả cho thấy: 

 Glucose máu sau ăn bánh hura-light có đường isomalt và bánh hura 

có đường saccarose ở nguời khoẻ mạnh 

Bảng 1.6. cho thấy glucose máu trung bình của nhóm người khoẻ mạnh sau 

khi ăn bánh Hura-light và bánh Hura. Tại các thời điểm glucose máu sau ăn 

bánh Hura đều cao hơn so với bánh Hura-light, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

ở thời điểm 30, 60, 90, 120 phút sau ăn. Đỉnh đáp ứng glucose sau ăn của Hura-

light và Hura sau 30 phút tương ứng là 6,13 và 7,15mmol/l. Bánh Hura-light sau 

120 phút glucose máu trở về với ngưỡng ban đầu nhưng bánh Hura thì vẫn chưa 

về sát ngưỡng  

 



 

  

Bảng 1.6. Glucose máu sau ăn bánh hura-light có đường isomalt và bánh 

hura có đường saccarose 

Glucose máu sau ăn bánh (mmol/l) 
Thời gian sau ăn bánh 

(Phút) 
Bánh hura-light có 

đường isomalt 
Bánh hura có đường 

saccarose 
Lúc đói 5,09 � 0,4 4,61 �  0,3 

15 6,09 � 0,8 6,08  �  0,9 

30 6,13*� 1,0 7,15*t  �  0,7 

45 5,87 � 1,2 6,73*t �  0,8 

60 5,25*� 1,0 6,3*t �  0,9 

90 5,16*� 0,9 6,09 � 1,0 

120 4,57*� 0,5 5,35 �  0,7 

  

*p< 0,05,t test: So sánh glucose máu sau ăn hai bánh ở hai thời điểm. 

*t p<0,05, t test: So sánh glucose máu sau ăn bánh hura tại một thời điểm với lúc đói. 
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Biểu đồ 1.4. Sự gia tăng glucose máu sau ăn bánh Hura-light và bánh 

Hura so với ngưỡng lúc đói ở bệnh nhân ĐTĐ2. 

Kết quả nghiên cứu trình bày ở biểu đồ 4.4 cho thấy sự gia tăng glucose 

máu tại mỗi thời điểm so với mức lúc đói của hai loại bánh. Biên độ tăng cao 

nhất là sau 60 phút, ở tất cả các thời điểm biên độ tăng của bánh Hura-lightcó 

đường isomalt đều thấp hơn bánh Hura có đường saccarose. 

Qua hai nghiên cứu của Nguyễn Thị Lâm về chỉ số glucose máu của bánh 

Hura-light và bột sữa Quasure-light và nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng Diễm 

về glucose máu sau ăn bánh sử dụng đường isomalt và bánh sử dụng đường 

saccarose trên người bình thường và ở bệnh nhân ĐTĐ2 đã cho thấy rằng khả 

năng sử dụng bánh Hura-light và sữa Quasure-light cùng với chế độ ăn giảm 

năng lượng cho những người bị tiền ĐTĐ có thể sẽ kiểm soát tốt glucose máu. 



 

  

Nghiên cứu của Jennie Brand- Miller năm 2003 [101] trên người bình 

thường và bệnh nhân ĐTĐ2 khi cho uống 50g đường isomalt và saccarose thấy 

rằng: glucose máu và mức insulin sau khi cho uống đường isomalt không tăng so 

với ngưỡng và tăng thấp hơn có ý nghĩa so với đường saccarose. 

Từ những nghiên cứu trên nhóm nghiên cứu càng khẳng định vai trò của 

đường isomalt và đặc biệt hai loại sản phẩm bánh Hura-light và sữa Quasure-

light.  

 Tính ưu việt của các sản phẩm có đường isomalt 

-Rễ ràng sử dụng: sản phẩm bánh được sử dụng vào bữa ăn phụ lúc 15g là 

lúc mọi người đang làm việc tại công sở hoặc đang giờ làm việc, nhưng không 

ảnh hưởng đến thời gian lao động, mọi người xung quanh. Sản phẩm sữa dùng 

vào thời điểm 21g cũng rất tiện lợi khi pha chế, không đòi hỏi chế biến mất 

nhiều thời gian,sức lực. 

-Chi phí không cao: so với các sản phẩm sữa và bánh thông thường khác thì 

bánh 2500/chiếc và sữa 5000đ/túi cho một lần sử dụng không phải là quá cao so 

bánh và sữa thông thường khác. 

-Bảo quản đơn giản, để ở nhiệt độ bình thường trong thời gian cho phép 

không làm hư hại sản phẩm,  các phụ gia thực phẩm được phép sử dụng, không 

có giới hạn [58]. 

1.7. Vai trò  luyện tập đối với người bệnh đái tháo đường 

Không nên xem nhẹ lợi ích của luyện tập đối với bệnh nhân ĐTĐ2. Mặc dù 

nên áp dụng luyện tập một cách rộng rãi, nhưng cũng cần thực hiện các nguyên 

tắc thích hợp để tránh làm cho biến chứng bệnh nặng thêm. Nhiều nghiên cứu đã 

cho thấy sự cải thiện rõ rệt các chỉ số lâm sàng trong bệnh ĐTĐ[107]. 

 Kiểm soát glucose máu 

Người ta thấy nồng độ glucose huyết tương ở bệnh nhân ĐTĐ2 giảm ngay cả 

sau một buổi luyện tập đơn thuần. Hầu hết các nghiên cứu đều cho rằng luyện 

tập có tác động tích cực đáng kể đối với người bị rối loạn dung nạp glucose hoặc 

người bệnh ĐTĐ có nồng độ glucose máu lúc đói <200mg/dl (<11,1mmol/l). 

Các nghiên cứu này cũng cho rằng luyện tập có ảnh hưởng tích cực đối với sự 

kháng insulin. Theo các điều tra đã được công bố, luyện tập  giúp kiểm soát 



 

  

nồng độ glucose huyết tương theo một cách tích cực khác, đó là tăng các thụ thể 

insulin ở hồng cầu và bạch cầu đơn nhân. Tuy nhiên, các nghiên cứu này không 

đề cập đến sự tăng “gắn kết insulin” ở hồng cầu và bạch cầu đơn nhân làm giảm 

nồng độ glucose máu [102],[107],[108]. 

 Lợi ích đối với tim mạch 

Đa số nguyên nhân gây tử vong ở bệnh nhân ĐTĐ2 có liên quan với các bệnh 

tim mạch như xơ vữa động mạch, đột quỵ và các bệnh khác. 

Tương tự như vậy, tỷ lệ bệnh ĐTĐ có liên quan đến sự khoẻ mạnh của tim 

phổi như đã được chứng minh trong nghiên cứu của Sawada và CS ở nam giới 

Nhật Bản. Theo nghiên cứu này, sự khoẻ mạnh của tim phổi là một yếu tố nguy 

cơ quan trọng đối với bệnh ĐTĐ2. Vì vậy, tăng cường sức khoẻ hệ tim mạch hô 

hấp có thể làm giảm nguy cơ mắc ĐTĐ2[21]. 

Kháng insulin cũng được coi là một yếu tố nguy cơ quan trọng báo trước của 

bệnh lý mạch vành. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy luyện tập làm các cơ quan này 

khoẻ mạnh hơn và có hiệu quả tích cực với các yếu tố nguy cơ như tăng huyết 

áp, béo phì và rối loạn chuyển hoá[102]. 

 Lợi ích về tâm lý :Luyện tập và cải thiện sự khoẻ mạnh thể chất có liên 

quan với giảm lo âu, cải thiện tâm trạng và tăng tính tự tin, tăng cảm giác khoẻ 

mạnh và nâng cao chất lượng sống [107]. 

1.8. Truyền thông thay đổi hành vi 

Truyền thông giáo dục sức khỏe là một môn khoa học nhằm nghiên cứu, tác 

động vào cá thể hoặc cộng đồng l�m thay đổi những hành vi có hại cho sức 

khỏe con người và tìm cách vận động cộng đồng tham gia phòng chống những 

tác hại có ảnh hưởng đến sức khỏe con người [24],[25]. 

1.8.1. Quá trình thay đổi hành vi: 

 Giai đoạn 1: chưa quan tâm đến thay đổi hành vi mới. 

 Giai đoạn 2: Quan tâm để thay đổi hành vi. 

 Giai đoạn 3: Chuẩn bị thay đổi hành vi mới 

 Giai đoạn 4: Thực hiện thay đổi hành vi cũ bằng hành vi mới. 

 Giai đoạn 5: Duy trì hành vi đã thay đổi 

 



 

  

1.8.2. Các yếu tố thay đổi hành vi 

+Yếu tố cá nhân: 

 Nhận thức: nguyên nhân và quá trình dẫn đến vấn đề sức khỏe đó 

 Hiểu rõ: các hành vi không có lợi và những hành vi có lợi cho sức khỏe 

 Nhận thức về nguy cơ: bản thân mình có nguy cơ mắc nếu vẫn duy trì hành 

vi cũ (không có lợi) 

 Nhận thức về giải pháp: Chấp nhận hành vi mới (có lợi) và quyết tâm thực 

hiện hành vi mới. 

+ Yếu tố cộng đồng, xã hội: 

 Hỗ trợ của cộng đồng, môi trường xã hội cải thiện 

 Tự tin vào việc thay đổi hành vi 

 Tính hiệu quả là duy trì hành vi mới và chia sẻ kinh nghiệm. 

+ Yếu tố cung cấp dịch vụ (tư vấn, kỹ thuật, cung cấp phương tiện, thuốc ...) 

Thuận tiện (sẵn có): đáp ứng được mọi nơi, mọi lúc. 

Hấp dẫn về hình thức, nội dung và phù hợp với tuổi, giới 

Giá cả phải chăng để mọi đối tượng đều có thể chấp nhận được 

1.8.3. Truyền thông trực tiếp, bản chất của truyền thông trực tiếp. 

 Những lợi thế của truyền thông trực tiếp 

Có mối quan hệ giữa người cung cấp thông tin và đối tượng; 

Cho phép thu được ý kiến phản hồi từ đối tượng; 

Độ tin cậy cao; 

Rất có lợi trong làm việc nhóm; 

Các thông điệp có thể thay đổi kịp thời để đáp ứng nhu cầu của đối tượng và 

phù hợp với cá nhân; 

Là cơ hội lý tưởng để chia sẻ kiến thức, kĩ năng, giải quyết vấn đề, dễ đi đến 

thỏa thuận và lập kế hoạch hành động; 

Chuyển tải thông điệp một cách tế nhị, không hù dọa, cứng nhắc và phù hợp 

với đặc trưng văn hóa, môi trường xã hội của đối tượng; 

Dễ đưa ra quy trình phù hợp, dễ theo dõi, giám sát đánh giá sau khi truyền 

thông. 



 

  

 

  Cung cấp các dịch vụ cộng đồng xã hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2. Tác động của các yếu tố làm thay đổi hành vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Sơ đồ 1.3. Mô hình can thiệp vào quá trình thay đổi hành vi 

(Nguồn: Tài liệu tập huấn kĩ năng truyền thông- Trung tâm truyền thông giáo 

dục sức khoẻ Trung ương- năm 2006) 

Các yếu tố tác động Quá trình thay đổi hành vi Thông tin gi̧ o dục và truyền 
thông thay đổi hành vi 

- Cung cấp dịch vụ 
- Cá nhân 
- Gia đình 
- Cộng đồng, xã hội 

- Cá nhân 
- Gia đình 
- Cộng đồng, xã hội 

- Cá nhân 
- Cộng đồng, xã hội 
 

Duy trì hành 
vi mới 

Thực hiện thay 
đổi hành vi 

Chuẩn bị thay đổi hành vi 

Quan tâm thay đổi hành vi 

Chưa quan tâm thay đổi hành vi 

 

* Thông tin 
* Truyền thông 
* GDSK 
* Thực hành 

* Truyền thông 
* GDSK 
* Khuyến khích 
động viên 
 

* Thông tin 
* Truyền thông 
* GDSK 

-Thông tin 
-Tuyên truyền 

Nghiêm 
trọng 

Hiểu rõ 

Nhận 
thức 

Nhận thức 
 được nguy cơ 

Thuận tiện 
sẵn có 

Hấp  
dẫn 

Giá cả 
phải 

chăng 

Duy trì 
hành vi mới 

Củng cố 
lòng tin 

Môi trường 
thực hiện 

Hành vi mong muốn 



 

  

 Các kĩ năng truyền thông trực tiếp 

- Kĩ năng giới thiệu 

  Mục đích: Sử dụng kĩ năng giới thiệu trong truyền thông trực tiếp là để  

thông báo cho đối tượng biết mục đích chính của buổi thảo luận và xây dựng   

mối quan hệ thân thiện giữa truyền thông viên và đối tượng. Thực hiên kĩ  năng 

này vào đầu buổi thảo luận; 

- Kĩ năng phát hiện vấn đề 

Mục đích: Sử dụng kĩ năng phát hiện vấn đề trong truyền thông trực tiếp là 

giúp cho người làm truyền thông tìm hiểu đối tượng về những điểm tốt mà họ đã 

làm được và những vấn đề sức khỏe còn tồn tại. Trên cơ sở đó có quyết định cần 

giáo dục, tác động vấn đề nào để giúp họ thay đổi hành vi. 

-Kỹ năng động viên, khuyến khích 

    Mục đích: Sử dụng kỹ năng động viên khuyến khích là khen ngợi kịp thời 

và động viên đúng lúc khi đối tượng đã thực hiện những điều tốt. Đưa ra những 

lời khuyên và tạo niềm tin tưởng nếu làm theo lời khuyên sẽ có lợi cho họ, 

khuyến khích đối tượng tiếp tục duy trì những hành vi tốt; 

- Kĩ năng giải thích 

Mục đích: Sử dụng kỹ năng giải thích là để giúp đối tượng hiểu rõ hơn về 

hành vi mới mà họ sẽ làm theo để có lợi cho sức khỏe và tạo ra sự đồng thuận để 

đối tượng tự giác thực hiện; 

- Kỹ năng kiểm tra tiếp thu kiến thức 

Mục đích: Sử dụng kĩ năng tiếp thu kiểm tra kiến thức là để đánh giá 

nhanh với sự chính xác về tiếp thu kiến thức, thái độ hưởng ứng và kỹ năng thực 

hành của đối tượng [37]. 

1.9. Tình hình bệnh ĐTĐ tại Thanh Hoá 

Thanh Hoá là một tỉnh thuộc khu bốn cũ với dân số 3,7 triệu người, bao gồm 

27 huyện thị với 10 dân tộc khác nhau, bao gồm 2 vùng địa lí đồng bằng và miền 

núi. Thành phố Thanh Hoá có xấp sỉ gần một triệu dân, chủ yếu là công chức, 

buôn bán nhỏ, thợ thủ công, công nhân. Cho đến nay Thanh Hoá vẫn là tỉnh 

nghèo, một phần kinh phí do trung ương cấp. 



 

  

Trung tâm Nội tiết tỉnh được thành lập từ năm 2001, trên cơ sở Trung tâm 

phòng chống bướu cổ cũ. Trung tâm có chức năng khám điều trị bệnh nội tiết và 

dự phòng bệnh bướu cổ, ĐTĐ. Từ năm 2005, với sự giúp đỡ của Bệnh viện Nội 

tiết trung ương và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm Nội tiết đã được 

trang bị nhiều thiết bị chẩn đoán, xét nghiệm phục vụ khám và điều trị bệnh 

ĐTĐ như: máy định lượng HbA1c, định lượng sinh hoá máu... Bước đầu đã đánh 

giá tỷ lệ ĐTĐ tỉnh là:3.8%, tỷ lệ rốiloạn glucose máu là: 10,01%.    

Tuy vậy, do thiếu kinh phí và nhân lực nên hoạt động phòng chống ĐTĐ 

nhìn chung chưa thực hiện gì đáng kể. Đa phần mới chỉ tập chung hướng dẫn 

khám và điều trị. Chưa có phòng tư vấn, chưa có bác sỹ chuyên khoa dinh 

dưỡng... Việc phối hợp với Trung tâm TTGDSK về phòng chống ĐTĐ cũng chưa 

được triển khai nên công tác tư vấn về dinh dưỡng và luyện tập hầu như chưa 

được chú trọng. 

Tại thành phố Thanh Hoá nói chung và các trạm Y tế phường nói riêng 

công tác dự phòng bệnh ĐTĐ và chuyển hoá cũng không có gì tiến triển hơn. 

Các cán bộ Y tế phường còn rất lúng túng khi tiến hành thử glucose máu bằng 

máy cá nhân, hầu như nhân viên Y tế ở đây chưa tham gia bất kì một lớp tập 

huấn nào về kĩ năng phòng chống bệnh ĐTĐ. 

 



 

  

Chương 2 

đối tượng và Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Là những người đang sống tại 3 phường Ngọc Trạo, Phú Sơn và Ba Đình 

thành phố Thanh Hoá tuổi từ 30-65, không mắc bệnh cấp tính, chưa được chẩn 

đoán và điều trị bệnh ĐTĐ. 

2.2. Thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu triển khai tháng 11 năm 2006 và kết thúc tháng 9 năm 2007. 

- Nghiên cứu sàng lọc tiến hành tháng 11/2006 đến 2/2007 

- Nghiên cứu cắt ngang tiến hành 4/2007 

- Nghiên cứu can thiệp trong 4 tháng: 

+ N0 là thời điểm bắt đầu can thiệp (tháng 6/2007) 

+ N4 là thời điểm can thiệp sau 4 tháng (tháng 9/2007) 

2.3. Địa điểm nghiên cứu 

Thanh Hoá là một tỉnh trong những điểm đã được  WHO và Bệnh viện Nội 

tiết Trung ương lựa chọn tiến hành thí điểm triển khai quản lí phòng và điều trị 

bệnh ĐTĐ năm 2005. Nghiên cứu này chỉ lựa chọn triển khai tại 3 phường Ngọc 

Trạo, Ba Đình, Phú Sơn Thành phố Thanh Hoá. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

2.4.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu được áp dụng mô hình nghiên cứu can thiệp, trước- sau có đối 

chứng được chia làm 2 giai đoạn 

- Giai đoạn 1: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 

 Được tiến hành để đánh giá, xác định các đối tượng là tiền ĐTĐ bằng cách 

sàng lọc đối tượng bước đầu phát hiện có yếu tố nguy cơ, sau đó thăm khám lâm 

sàng, xét nghiệm glucose máu tĩnh mạch và nghiệm pháp tăng đường máu để 

chẩn đoán tiền ĐTĐ. Cân đo chỉ số nhân trắc, kiến thức, thực hành về phòng 

chống bệnh ĐTĐ và thói quen dinh dưỡng luyện tập. 

- Giai đoạn 2:  Nghiên cứu can thiệp 

 các đối tượng được chẩn đoán tiền ĐTĐ2 ở 03 phường Ngọc Trạo, Phú Sơn, 

Ba Đình được chia làm hai nhóm: 

+ Nhóm đối chứng: Phường Ba Đình (n=43), nhóm này không được khuyến 

cáo gì mặc dù hàng tháng vẫn được theo dõi cân nặng, glucose máu. 

+ Nhóm can thiệp: Phường Ngọc Trạo và Phú Sơn (n=52 hàng tuần được tư 

vấn về ăn uống, luyện tập, xét nghiệm máu mao mạch. Hàng tháng cân đo, xét 

nghiệm máu tĩnh mạch. 



 

  

Sơ đồ nghiên cứu 

 

 

Phát phiếu tự điền 
các YTNC 

Sàng lọc các đối tượng có 
YTNC qua phiếu tự điền 

Khám lâm sàng, xét nghiệm máu 

Glucose máu 

≤ 5,6 mmol/L 
Glucose máu 
≥11,1 mmol/L 

 

Glucose máu 
≥ 5,6 và ≤ 6,9 mmol/L 

Bình thường ĐTĐ Nghiệm pháp 
tăng glucose 

Tiền ĐTĐ2 Không đưa vào 
nghiên cúu 
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Tư vấn chế độ 
ăn,  luyện tập 

Không 
 khuyến cáo 

Định kì xét nghiệm glucose máu, cân nặng... 

 Đối chứng 
n=43  

Can thiệp 
n=53 

Đối chứng 
n=43 

Đối chứng 
n=43 

Can thiệp 
n=53 

Quần thể nghiên cứu 
- Tuổi: 30-64 
- Chưa được chẩn đoán ĐTĐ 



 

  

2.4.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu 

2.4.2.1. Sàng lọc bước đầu phát hiện đối tượng nguy cơ ĐTĐ 

- Tiêu chuẩn lựa chọn : 

+ Tuổi 30-65 tuổi, cư trú tại địa phương 

+ Không bị bệnh ĐTĐ và các bệnh mãn tính khác 

- Các bước tiến hành :  

Bước 1 : Chọn tổ dân phố 

Mỗi phường sẽ chọn một hoặc hai tổ dân phố theo phương pháp ngẫu 

nhiên đơn 

Bước 2. Lập danh sách và phát phiếu tự đánh giá (Phiếu tự đánh giá xin 

mời xem chi tiết ở phần phụ lục2) 

Phiếu điều tra đã được thiết kế sẵn có ghi đầy đủ các thông tin cần thiết 

như ngày tháng năm sinh, cân nặng, chiều cao, tiền sử sinh con, tăng huyết áp... 

cho đối tượng đọc và điền vào phiếu điều tra, sau đó thu lại toàn bộ số phiếu, 

phân loại đối tượng có nguy cơ và tiến hành sàng lọc phát hiện ra các đối tượng 

có nguy cơ tiền ĐTĐ để  đưa vào nghiên cứu. 

Bước 3. Thu phiếu tự đánh giá  

Phân tích số liệu và chọn đối tượng có yếu tố nguy cơ để tiến hành khám. 

Bước 4. Gửi giấy mời và hẹn ngày khám và phỏng vấn [50]. 

2.4.2.2. Nghiên cứu  mô tả cắt ngang để xác định đối tượng tiền ĐTĐ2 

 Cỡ mẫu 

n  = Z2
1-/2  p ( 1-p) / d2   x DE 

Trong đó: 

n :   Cỡ mẫu nghiên cứu 

Z 1-/2  = 1.96 tương ứng độ tin cậy  95%   

p :  Tỷ lệ nguy cơ mắc tiền ĐTĐ trong  cộng đồng (p = 10%) 

d :  Độ chính xác tuyệt đối, lấy bằng  0.03 

DE: hệ số điều chỉnh,  lấy =3 

Cỡ mẫu nghiên cứu theo tính toán là 1200 đối tượng cần nghiên cứu 

[27],[46],[50],[122]. 

 Chọn mẫu: 



 

  

- Từ những phiếu thăm dò phát cho người dân trong cộng đồng được các 

CTV thu lại và lựa chọn ra các đối tượng có yếu tố nguy cơ để thăm khám phỏng 

vấn và xét nghiệm nhằm phát hiện ra những đối tượng bị tiền ĐTĐ2 

- Tiêu chuẩn lựa chọn : 

+ ít vận động 

+ Tiền sử cha, mẹ, anh, chị em ruột bị ĐTĐ 

+ Đã được chẩn đoán rối loạn chuyển hoá lipid 

+ Đã được chẩn đoán rối loạn glucose máu lúc đói 

+Nữ giới : đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kì 

- Tiêu chẩn loại trừ: 

+ Đã chẩn đoán ĐTĐ 

+ Đã chẩn đoán tăng huyết áp 

+ Hiện đang bị bệnh mãn tính hoặc cấp tính : Lao phổi, hen phế quản, 

Basedow.. 

2.4.2.3. Nghiên  cứu can thiệp 

Cỡ mẫu nghiên cứu  
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Giả sử tỷ lệ hiểu biết của người có YTNC về dinh dưỡng và luyện tập 

trước can thiệp là 45% (P1), khả năng can thiệp làm thay đổi hành vi về dinh 

dưỡng và luyện tập với P2-P1=30% có nghĩa khoảng 75% đối tượng có nguy cơ 

hiểu biết đúng về dinh dưỡng và luyện tập phòng chống bệnh ĐTĐ sau khi được 

can thiệp. Cỡ mẫu cần thiết cho mỗi nhóm có ý nghĩa ở mức 5% (Z1–/2=1,96) 

và cơ hội phát hiện sự khác biệt thực sự nếu có là 80% (Z1– = 0,84). Số đối 

tượng ít nhất cho mỗi nhóm để phát hiện sự khác biệt trên được tính theo công 

thức dưới đây là 41 đối tượng cho một nhóm nghiên cứu. Tổng cộng hai nhóm 

nghiên cứu này sẽ là 82 trường hợp [47],[50],[122]. 

 Chọn mẫu can thiệp 

- Chọn phường: Trong 3 phường được khám phát hiện đối tượng có 

YTNC  bao gồm: Ba Đình, Ngọc Trạo, Phú Sơn nghiên cứu này chọn Ba Đình là 



 

  

nhóm đối chứng và Phú Sơn, Ngọc Trạo là nhóm can thiệp theo phương pháp 

chọn chủ đích với số người có YTNC ở Ba Đình =43, Ngọc Trạo và Phú Sơn 

n=52. 

- Chọn đối tượng nghiên cứu: Chọn có chủ đích tất cả các đối tượng đã 

được khám xác định là tiền ĐTĐ2 tại 03 phường nói trên với tiêu chuẩn sau: 

 Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng can thiệp 

Đối tượng được chọn là những đối tượng được chẩn đoán chắc chắn là tiền 

ĐTĐ2 đó là những đối tượng bị rối loạn dung nạp glucose máu và suy giảm dung 

nạp glucose máu lúc đói, thoả mãn tiêu chuẩn xét nghiệm như sau: 

-Rối loạn dung nạp glucose máu: 

+ Glucose máu mao mạch ≥5,6-≤6,9 mmol/l 

+Glucose máu làm nghiệm pháp tăng glucose máu sau hai giờ từ ≥7,8 mmol/l 

- 11,1mmol/l. 

-Suy giảm dung nạp glucose máu lúc đói: 

+ Glucose máu tĩnh mạch ≥5,6-≤6,9 mmol/l 

+Glucose máu làm nghiệm pháp tăng glucose máu sau hai giờ từ 7,8 mmol/l  

 Tiêu chuẩn loại trừ 

+ Người bệnh bị ĐTĐ hay các bệnh nội tiết khác như tăng năng giáp� 

+ Tiền ĐTĐ2 có biến chứng như: tăng huyết áp, có biến chứng 

+ Bị các bệnh mãn tính như: Hen phế quản, HIV/AIDS 

+ Đang bị bệnh cấp tính sốt, viêm phổi, bệnh tim mạch. 

2.4.2.4. Nghiên cứu về hiểu biết, thái độ, thực hành về ĐTĐ, khẩu phần 

ăn 24 giờ qua và tần xuất tiêu thụ thực phẩm 

- ở các đối tượng đã được đưa vào nghiên cứu can thiệp.  

- Khảo sát các chỉ số định tính và định lượng kiến thức, thái độ, thực hành về 

dinh dưỡng, luyện tập và phòng chống bệnh ĐTĐ: phỏng vấn trực tiếp theo mẫu 

bộ câu hỏi thiết kế sẵn. (Phụ lục 3 và 4) 

- Khẩu phần ăn: điều tra khẩu phần bằng phương pháp hỏi ghi 24 giờ qua. 

(Phụ lục 6) 

- Tần xuất tiêu thụ thực phẩm: hỏi trong 1 tháng qua. (Phụ lục 7) 



 

  

2.5. Tổ chức nghiên cứu can thiệp 

2.5.1. Chuẩn bị vật liệu nghiên cứu can thiệp 

- Máy đếm bước: Máy đếm bước Walkman có thể đo được mức tiêu thụ 

năng lượng, khoảng thời gian và số Km đi được, đồng thời máy có headphone để 

nghe nhạc FM hoặc chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam. Máy do hãng 

Abotte tại Hà Nội tài trợ. 

- Sản phẩm isomalt bao gồm có bánh Huralight isomalt, bột dinh dưỡng 

Netsure-light, đường isomalt và sữa Marklight sẽ được nhà sản xuất Bibica Biên 

Hoà Đồng Nai bán tại chỗ với giá rẻ hơn giá thị trường. 

- Tài liệu giảng dạy do nhóm tư vấn biên soạn và trực tiếp giảng dạy cho 

các đối tượng Y,BS tham gia dự án. Tài liệu truyền thông do WHO giúp đỡ kinh 

phí và Trung tâm Nội tiết in ấn. 

- Các biểu mẫu ghi chép về cân nặng, glucose máu, biểu mẫu phát cho đối 

tượng nghiên cứu ở nhóm can thiệp ghi chép về đường máu mao mạch và theo 

dõi số Km đi bộ, năng lượng tiêu hao của mỗi người sau một lần đi bộ. 

- Khẩu phần ăn được xây dựng dựa trên BMI và được tư vấn cho từng đối 

tượng tham gia nhóm can thiệp. 

2.5.2. Thành lập ban chỉ đạo 

- Ban chỉ đạo được thành lập với sự tham gia của Trung tâm Nội tiết, Trung 

tâm TTGDSK, Phòng Y tế thành phố và cán bộ Trạm Y tế 3 Phường Ba Đình, 

Ngọc Trạo Phú Sơn. 

- Ban chỉ đạo sẽ cử ra một đội bao gồm: 01 BS Trung tâm Nội tiết, 02 BS 

Trung tâm truyền thông và mỗi Trạm Y tế Phường có 2 nhân viên Y tế tham dự. 

- Tại mỗi phường bầu 01 nhóm trưởng là đối tượng tham gia nghiên cứu để 

nhắc nhở, động viên anh chị em tham gia các hoạt động của từng nhóm. 

2.5.3. Xây dựng nội dung can thiệp 

2.5.3.1.Xây dựng tài liệu truyền thông về kĩ năng phòng chống bệnh 

ĐTĐ và tiền ĐTĐ 

Tài liệu truyền thông về phòng bệnh ĐTĐ do Bệnh viện Nội tiết cung cấp, 

chủ yếu dựa vào tài liệu hướng dẫn tuyến cơ sở thực hiện do WHO giúp đỡ biên 

soạn. Tranh và apphíc được WHO giúp đỡ kinh phí và Trung tâm Nội tiết Thanh 



 

  

Hoá xây dựng, in ấn. Tài liệu tư vấn trực tiếp do các nhóm tư vấn biên soạn và 

trực tiếp giảng dạy cho các cộng tác viên 

2.5.3.2. Xây dựng chế độ ăn 

 Nguyên tắc 

- Đủ chất đạm-béo-bột đường-vitamin-muối khoáng và nước với khối 

lượng hợp lí; 

- Duy trì được hoạt động thể lực bình thường hàng ngày; 

- Duy trì cân nặng ở mức lý tưởng; 

- Không làm tăng các yếu tố nguy cơ như rối loạn lipid máu, tăng huyết 

áp, suy thận�. 

- Phù hợp với tập quán ăn uống của địa phương, dân tộc; 

- Đơn giản và không quá đắt tiền; 

- Không làm thay đổi quá nhanh và nhiều cơ cấu cũng như là khối lượng 

của các bữa ăn. 

 Mục đích xây dựng chế độ ăn 

- Duy trì tình trạng dinh dưỡng thích hợp để đảm bảo: Sức khoẻ tốt, sự 

phát triển tốt và duy trì tổ chức cơ của cơ thể. 

- Duy trì cân bằng chuyển hoá, tránh các triệu chứng tăng glucose máu. 

Trong tiền ĐTĐ không có một công thức tính chế độ ăn chung cho tất cả 

các bệnh nhân, vì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Người béo hay gầy, 

lao động thể lực hoặc không lao động và còn phụ thuộc vào kinh tế của từng 

bệnh nhân. 

 Nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng 

Bảng 2.1. Nhu cầu năng lượng cho đối tượng nghiên cứu tại cộng đồng [31] 

Mức lao động Nam Nữ 

Võa 30 Kcal/kg thÓ träng/ngµy 25 Kcal/kg thÓ träng/ngµy 

Tĩnh tại 35 Kcal/kg thể trọng/ngày 30 Kcal/kg thể trọng/ngày 

Nặng 45 Kcal/kg thể träng/ngµy 40 Kcal/kg thể träng/ngµy 

Khi cần tăng thể trọng: cho thêm 300-500 Kcal/ngày 

Khi cần giảm thể trọng: trừ đi 1000 Kcal/ngày 



 

  

 Tỷ lệ các chất sinh năng lượng trong chế độ dinh dưỡng của đối 

tượng nghiên cứu [31],[134],[148]. 

Tỷ lệ P:L:G là 20:25:55 

* Protein:  Lượng protein lý tưởng là 0,8g/kg/ngày đối với người lớn.  

* Lipid: Tỷ lệ lipid không quá 25% tổng số Kcal; trong đó chất béo bão 

hoà nên dưới 10%, phần còn lại là chất béo không bão hoà, acid béo không no 

một nối đôi 10-15%, acid béo không no nhiều nối đôi <10% tổng năng lượng 

của khẩu phần ít cholesterol, nên dưới 300mg/ngày. Việc kiểm soát chất béo 

cũng giúp cho ngăn ngừa xơ vữa động mạch. 

* Glucid: Tỷ lệ glucid chấp nhận được là 50-60% tổng số năng lượng. Sử 

dụng các glucid phức hợp như gạo, khoai củ, hết sức hạn chế đường đơn.  

Xây dựng thực đơn cho đối tượng nghiên cứu và một số thực phẩm 

thay thế : Xây dựng thực đơn dựa vào nguyên tắc trên khi xây dựng thực đơn 

hoàn chỉnh dựa vào đặc điểm của từng cá thể như : BMI, tình trạng dinh dưỡng 

 Các bước tiến hành : 

- Tính tổng năng lượng trong một ngày ; 

- Phân bố thức ăn theo tỷ lệ % của năng lượng và qui ra gam thức ăn ; 

- Phân chia thức ăn theo bữa chính và bữa phụ ; 

- Chọn thực phẩm theo mùa của địa phương đảm bảo tính sẵn có [7],[31]. 

 Cách thức ăn 

- Các đối tượng nhóm can thiệp được tư vấn ăn cụ thể theo thực đơn có các 

bữa phụ. 

- Thực phẩm thay đổi hàng ngày để bữa ăn đa dạng. 

 Phân bố bữa ăn trong ngày của bệnh nhân ĐTĐ 

Giờ ăn: Chia nhỏ 5 bữa ăn trong ngày dựa trên tổng số năng lượng của cả 

ngày (theo tỷ lệ 1-3-1-3-1/10): 

Bữa sáng 10% 

Bữa trưa: 30% 

Bữa phụ buổi chiều: 15%  (Dùng thực phẩm có bổ sung đường isomalt) 

Bữa tối: 30% 

Bữa phụ vào buổi tối: 15% (Dùng thực phẩm có bổ sung đường isomalt) 



 

  

(Xây dựng chi tiết thực đơn cho các đối tương nghiên cứu được trình bày  ở 

phần phụ lục 1) 

- Phương thức cung cấp sản phẩm isomalt cho đối tượng nghiên cứu 

Sản phẩm bánh Huralight, bột dinh dưỡng Netsure-Light, hàng ngày được 

bán cho đối tượng nghiên cứu tại Trạm Y tế phường Ngọc Trạo và Phú Sơn, kết 

hợp với kiểm soát máu định kì hàng tuần và tư vấn sức khoẻ và dinh dưỡng. Các 

bữa ăn phụ được cộng tác viên giám sát qua bộ câu hỏi và tư vấn sức khoẻ, chế 

độ ăn hàng ngày cũng được các cộng tác viên (CTV) giám sát thường qui theo 

qui định một tuần 3 lần vào bữa ăn chính tại nhà. 

2.5.4.3. Xây dựng chế độ luyện tập 

   Quy định chung 

ở nghiên cứu này chỉ áp dụng một phương pháp chung cho chế độ luyện 

tập là đi bộ. Mỗi người tham gia nhóm nghiên cứu được cán bộ Y tế hướng dẫn 

và cung cấp một máy đếm bước đi bộ. Hàng ngày vào  các buổi sáng sớm các 

đối tượng nghiên cứu can thiệp tập trung mọi người cùng đi bộ. 

+ Giảm xem tivi, giảm chơi trên máy vi tính, nghỉ trưa <30 phút/ngày. 

+ Đi bộ tăng dần theo mức độ từ thấp đến cao [133]. 

Quy định cụ thể 

- Yêu cầu bắt buộc đối với mọi người nhóm can thiệp phải thường xuyên 

luyện tập hàng ngày. Trong trường hợp bị bệnh cấp tính (sốt..) khi nghỉ tập phải 

được phép của cán bộ dự án. 

- Số thời gian đi bộ tối thiểu 45 phút trong một ngày 

- Thời gian tập trung tại điểm xuất phát hàng ngày (Trạm Y tế phường, hoặc 

UBND phường) vào lúc 5g30 sáng hàng ngày. 

- Ngoài các phương tiện phục vụ đi bộ như giày... thì người đi bộ phải mang 

bút và sổ ghi chép (đã được cấp  phát) để ghi chép mức tiêu hao năng lượng và số 

bước đã đi trong một lần dựa vào máy đếm tốc độ và thời gian đi bộ của máy 

đếm số km và năng lượng tiêu hao của máy Walkman do hãng Abotte tại Việt 

Nam cung cấp miễn phí. 

 (Mức tiêu hao năng lượng cụ thể theo từng mức độ luỵên tập được trình bày 

ở phần phụ lục 8) 



 

  

2.5.4. Tập huấn cho các cán bộ tham gia dự án 

- Tổ chức tập huấn trước can thiệp cho CTV kiến thức TTGDSK về dinh 

dưỡng-luyện tập hợp lý và một số kiến thức cơ bản về ĐTĐ (nguyên nhân, biểu 

hiện, hậu quả và chế độ ăn-luyện tập để phòng chống bệnh ĐTĐ...). 

- Hướng dẫn CTV sử dụng tốt các tài liệu (do  Dự án nghiên cứu biên soạn, in 

ấn cung cấp) và các kiến thức đã được tập huấn kỹ năng TTGDSK về phòng chống 

bệnh ĐTĐ cho cộng đồng bằng nhiều hình thức khác nhau. Hướng dẫn các CTV ghi 

chép các biểu mẫu phục vụ cho nghiên cứu. 

- Hướng dẫn kĩ năng truyền thông trực tiếp (tư vấn) cho nhóm can thiệp 

để giúp họ có kiến thức theo dõi diễn biến, luyện tập, sinh hoạt và nghỉ ngơi hợp 

lý. Tư vấn về chế độ ăn hợp lí cho từng đối tượng can thiệp. 

- Hướng dẫn cách tổ chức các buổi trình diễn cho đối tượng có nguy cơ 

được tham gia tập luyện, lựa chọn thức ăn, hướng dẫn họ xây dựng thực đơn  

theo thực đơn mẫu. 

- CTV thường xuyên giám sát, hướng dẫn, kiểm tra những người có nguy 

cơ ĐTĐ để họ thực hiện chế độ ăn giảm muối, hạn chế lipid động vật, giảm chất 

bột khẩu phần, tăng rau quả giầu Vitamin C, Vitamin A và Vitamin E 

2.5.5. Thực hiện can thiệp trong 4 tháng 

- Xây dựng phòng tư vấn về dinh dưỡng, luyện tập cho các đối tượng nguy 

cơ ngay tại phường. Hàng tuần, 01 cán bộ Trung tâm nội tiết tỉnh và 01 cán bộ 

Trung tâm TTGDSK tỉnh và 01 cán bộ Y tế phường phối hợp tư vấn và giám sát 

tại phường theo lịch với thời gian 2 ngày/ tuần trong 4 tháng liên tục. 

- Tổ chức để Y tế tổ dân phố và CTV sử dụng tốt biểu bảng theo dõi đối 

tượng nguy cơ ĐTĐ (Theo dõi luyện tập, ăn uống, tình hình sức khoẻ cho nhóm 

nguy cơ. Các chỉ tiêu theo dõi được cập nhật hàng ngày- Phụ lục 9 và 10) 

- CTV phân chia đối tượng theo từng khu vực để giám sát, theo dõi đối 

tượng nghiên cứu, mỗi CTV giám sát 15-20 đối tượng.   

-Xây dựng tài liệu truyền thông (tờ rơi, tranh, apphíc, sổ tay tuyên truyền 

phòng chống bệnh ĐTĐ) và phát cho từng đối tượng nhóm can thiệp. 

- Xây dựng bài tập mẫu (thời gian, số bước đi, khoảng cách giữa các bước 

trong một lần luyện tập và cách sử dụng máy đếm bước đi, khoảng cách và năng 



 

  

lượng tiêu hao) cách ghi chép số liệu đi bộ phù hợp với yêu cầu của từng nhóm 

đối tượng, tổ chức huấn luyện cho CTV, đối tượng nghiên cứu. CTV giám sát sự 

luyện tập của các đối tượng nghiên cứu. 

- Hỗ trợ trạm Y tế xã trong việc đào tạo cán bộ để triển khai thực hiện tốt 

các kỹ năng phát hiện sớm, quản lý, chăm sóc, xử trí diễn biến thường gặp ở 

bệnh ĐTĐ   

- Giáo dục cho người có nguy cơ ĐTĐ tự giác đến cán bộ y tế để theo dõi 

sức khoẻ định kỳ, trong đó chú trọng các biến chứng của bệnh. 

2.5.6. Theo dõi, giám sát hỗ trợ 

 Theo dõi chế độ ăn: Sản phẩm bổ sung isomalt như bánh và sữa được dự 

án bán giá rẻ cho các đối tượng can thiệp. Hàng tuần khi các đối tượng đến 

phòng tư vấn để tư vấn chế độ ăn đồng thời kết hợp nhận bánh và sữa. Các bữa 

ăn chính được CTV đến tận nhà kiểm tra và theo dõi. CTV sẽ ghi kết quả theo 

dõi vào biểu mẫu đã được thiết kế sẵn. 

 Theo dõi luyện tập: Nghiên cứu đưa ra những qui định cho mọi đối tượng 

ở hai phường Ngọc Trạo và Phú Sơn hàng sáng cứ vào lúc 5g30 tập trung tại 

Trạm Y tế phường và cùng nhau đi bộ với sự hướng dẫn của CTV và cán bộ Y tế. 

Hàng sáng, sau khi đi bộ các đối tượng tự ghi chép số liệu đã đi vào biểu mẫu do 

CTV hướng dẫn và hàng tuần đem nộp lại cho CTV tại các buổi tư vấn. 

 Theo dõi glucose máu: Hàng tuần được đo glucose máu mao mạch vào 

lúc đói và 2g sau ăn (một lần/tuần) kết hợp với cân nặng hàng tháng để CTV 

đánh giá tình trạng ăn uống, luyện tập và có phương pháp điểu chỉnh kịp thời chế 

độ ăn. 

 Giám sát các CTV thực hiện các buổi tư vấn và hướng dẫn nhóm can 

thiệp luyện tập và ăn uống. 

 Thời điểm đánh giá: Đánh giá định kỳ hàng tháng. Nhóm can thiệp: 

Hàng tháng được tư vấn, khám bệnh: đo HA, cân nặng, glucose máu tĩnh mạch 

1lần/tháng. Hàng tuần được tư vấn về dinh dưỡng, luyện tập tại ngay cơ sở y tế 

phường. Trên cơ sở đó lựa chọn và điều chỉnh các biện pháp can thiệp để phù 

hợp và bền vững tại cộng đồng, do chính cộng đồng tham gia thực hiện. Nhóm 



 

  

đối chứng hàng tháng cũng được cân nặng, đo HA, xét nghiệm glucose máu 

nhưng không được tư vấn về dinh dưỡng và luyện tập. 

 Nghiên cứu cắt ngang định kỳ hàng tháng: Nhằm xác định tỷ lệ hiện 

mắc, tỷ lệ mắc mới, tỷ lệ biến chứng, tỷ lệ phục hồi, tỷ lệ thất bại, KAP về ĐTĐ, 

tần xuất tiêu thụ thực phẩm của đối tượng nghiên cứu. Từ đó đánh giá hiệu quả 

của các biện pháp can thiệp đối với từng chỉ số được kiểm tra trong nghiên cứu 

này qua công thức: 

CSHQ(A) (%)=P1-P2/P1x100; CSHQ(B) (%)=P1-P2/P1x100[50]. 

Chỉ số hiệu quả(CSHQ) thực sự của can thiệp được tính bằng chỉ số hiệu 

quả của nhóm can thiệp (CSHQ(A)), trừ đi chỉ số hiệu quả của nhóm chứng, hay 

còn gọi là giá trị dự phòng (CSHQ(B)). 

P1 = tỷ lệ % của chỉ số nghiên cứu vào thời gian trước can thiệp.  

P2 = tỷ lệ % của chỉ số nghiên cứu vào thời gian trước can thiệp. 

2.6. Phương phápthu thập số liệu 

Một số qui ước về thuật ngữ 

- Người có thói quen ăn rau, mỡ, đồ ngọt� là những người thích ăn rau, 

mỡ, đồ ngọt liên tục từ 4-7 ngày/ tuần; 

- Người có thói quen uống rượu là người thường xuyên uống rượu mỗi 

ngày 50ml; 

- Ngưòi có thói quen hút thuốc là người hút thuốc thường xuyên, liên tục, 

mỗi ngày hút >10 điếu. 

2.6.1. Tiền ĐTĐ2 

Tiền ĐTĐ2 bao gồm những người hoặc bị rối loạn dung nạp glucose máu 

hoặc bị suy giảm dung nạp glucose máu lúc đói được chẩn đoán khi: [98]. 

- Glucose máu tĩnh mạch lúc đói (sau ăn tối thiểu 8g): ≥5,6 và ≤6,9 mmol/l. 

- Glucose máu tĩnh mạch 2g sau khi làm nghiệm pháp ≥5,6 và ≤ 11,1 mmol/l. 

2.6.2. Tuổi đối tượng 

Các đối tượng có năm sinh từ 1941 đến năm 1976 

2.6.3. Cân nặng 

- Trang bị: Cân bàn, bảng và quả cân để chuẩn cân 

- Trình tự cân:  



 

  

+ Loại cân: Loại cân sử dụng là cân điện tử Seca do Australia sản xuất và 

được UNICEF viện trợ cho Viện Dinh Dưỡng. 

+ Cân: Đặt cân lên mặt phẳng chắc chắn, điều chỉnh cân về 0, yêu cầu đối 

tượng bỏ giầy, mũ, quần áo nặng và bất kỳ vật gì trong túi. Đối tượng đứng lên 

cân, nhìn về phía trước, 2 tay để dọc thân mình. Điều tra viên đọc kết quả, ghi số 

đo, chính xác đến 0,1kg. 

2.6.4. Chiều cao 

- Sử dụng thước đo chiều cao 

- Trình tự đo:  

+ Yêu cầu đối tượng bỏ  mũ, nơ ... ra khỏi đầu 

+ Đối tượng đứng bằng bàn chân, 2 gót chân áp sát nhau và sát vào bệ sau 

của thước, mắt nhìn thẳng, các mốc chÈm vai, mông, gót áp sát vào mặt tường 

đo, hai tay thả lỏng tự nhiên. 

+ Đọc số đo trên cột thước thẳng với mũi tên trên tay đo, ghi số đo chính 

xác đến 0,5cm. 

2.6.5. Vòng bụng 

- Sử dụng : Thước dây không co giãn; 

- Trình tự đo: Số đo này đo ở điểm hẹp nhất trong khoảng cạnh dưới bờ 

sườn và mào xương chậu. Người đo đứng phía trước đối tượng và để thước ở chỗ 

hẹp nhất nằm trong khoảng bờ sườn dưới và mào xương chậu, phải để thước nằm 

ngang quanh lưng, nếu không có chỗ hẹp rõ ràng, đo trực tiếp trên da ở điểm 

giữa bờ sườn dưới và mào chậu (không đo trên quần áo). Đối tượng để 2 tay dọc 

bên mình (lòng bàn tay hướng vào trong) và thở ra, lấy số đo chính xác tới 

0,1cm. 

2.6.6. Lấy máu xét nghiệm và phương pháp xét nghiệm glucose máu 

a/ Đường máu lúc đói: Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán ĐTĐ là nồng độ 

đường huyết tương lúc đói (không ăn qua đêm hoặc ít nhất sau 8 giờ không ăn). 

b/ Nghiệm pháp tăng đường máu  (Oral Glucoza Tolerance Test) - 2 mẫu:   

* Chuẩn bị đối tượng : 

- Không thực hiện nghiệm pháp khi đang có bệnh cấp tính, mãn tính. 



 

  

- Không dùng các thuốc như Corticoid, Thiazid, chẹn Beta giao cảm, 

thuốc ngừa thai có Ostrogen, các acidnicotinic... 

- Không vận động quá sức trước khi làm nghiệm pháp, tối trước ngày làm 

nghiệm pháp không ăn sau 20 giờ. 

* Kỹ thuật : Lấy máu ở thời điểm 0 phút để định lượng đường máu, rồi 

cho đối tượng uống 75g đường glucoza với 250-300 ml nước trong 5 phút. Sau 

đó lại lấy máu ở thời điểm 120 phút để định lượng đường máu. 

* Đánh giá kết quả của nghiệm pháp tăng đường máu (dựa vào tiêu chuẩn 

năm 1998-OMS). 

Bảng 2.2: Các giá trị chẩn đoán đái tháo đường và rối loạn glucose 

máu [151]. 

Đái tháo đường  

Đường huyết tương lúc đói 
7 mmol/l (126mg/dl)  
hoặc 

Sau 2 giờ làm nghiệm pháp*  11,1 mmol/l (200mg/dl) 

Rối loạn dung nạp glucose (IGT)  

Đường huyết tương lúc đói 
5,6-  ≤6,9 mmol/l l  
(110mg/dl - 125mg/dl) 

Sau 2 giờ làm nghiệm pháp  7,8 -  <11,1 mmol/l  
(140mg/l - 200mg/dl) 

Suy giảm dung nạp glucose lúc 

đói (IFG) 

 

Đường huyết tương lúc đói 5,6 mmol/l  -  ≤6,9 mmol/l 
(110mg/dl - 125mg/dl) 

Sau 2 giờ làm nghiệm pháp (nếu đo) <7,8 (140mg/dl ) 

2.6.7. Các chỉ tiêu về lipid máu 

Lipid máu được định lượng tại Bệnh viện Nội tiết Thanh Hoá, đây là tỉnh 

điểm phòng chống ĐTĐ được BVNT và WHO giúp đỡ. 

* Định lượng Cholesterol toàn phần: phương pháp Trinder (1969) với kit 

dung dịch chuẩn Cholesterol reagent của hãng Boerhinger. * Định lượng 

Cholesterol–HDL(Cholesterol-High Density Lipoprotein): theo phương pháp 

Burstien với kit dung dịch chuẩn của hãng Boerhinger. 

HDL-C trong huyết thanh được định lượng bằng phương pháp khử tạp trực 

tiếp theo hai bước: 



 

  

+ Bước1: Loại bỏ các thành phần Chylomicrons, LDL-C; VLDL-C bằng 

các phản ứng enzym đặc hiệu. 

+ Bước 2: Những chất Cholesterol còn lại trong đó có thành phần của 

HDL-C được xác định bằng phản ứng enzym với 1 cơ chất đặc biệt 

* Định lượng Cholesterol-LDL được tính theo công thức: 

    Triglycerid 

LDL-C  =  Cholesterol TP - [----------------  + HDL-C] (mmol/l) 

  2,2 

Tính tỷ số: Cholesterol TP/ HDL-C (dựa vào kết quả định lượng 

Cholesterol TP và HDL-C). 

* Định lượng Triglyxerid: theo phương pháp Wahlefeld với kit dung dịch 

chuẩn của hãng Boerhinger. 

* Đánh giá rối loạn lipid máu theo tiêu chuẩn của Trinder - 1969. 

Bảng 2.3. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả xét nghiệm lipid máu[144]. 

Tên xét nghiệm Đơn vị Bình thường Bệnh lý 

Cholesterol toàn phần 

Triglycerid 

HDL- Cholesterol 

LDL- Cholesterol 

mmol/l 

mmol/l 

mmol/l 

mmol/l 

3,6 - 5,7 

0,45 - 1,9 

>0,9 

<3,3 

 5,7 

> 2,0 

< 0,9 

 3,4 

2.6.8. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng dựa vào chỉ số BMI 

BMI được tính theo công thức: 

                              Cân nặng(kg)           

 BMI =     ------------------------  

              [Chiều cao(m)] 2   

Chỉ tiêu phân loại béo phì dựa vào khuyến nghị của cơ quan khu vực 

Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WPRO) và Hội nghiên cứu béo 

phì Quốc tế phối hợp với Viện nghiên cứu Bệnh đái tháo đường quốc tế (IDI). 



 

  

Bảng 2.4. Phân loại thừa cân và béo phì ở người trưởng thành châu ¸ 

dựa trên chỉ số BMI và số đo vòng eo-WHO-2000 [139]. 

Phân loại 
BMI của người châu Âu 
(WHO, 1998) 

BMI của người châu ¸ 

(IDI and WPRO,2000) 

Thiếu cân <18,5 <18,5 

Bình thường 18,5-24,9 18,5-22,9 

Thừa cân 25 23,0 

Tiền béo phì 25,0-29,9 23,0-24,9 

Béo phì độ I 30,0-34,9 25,0-29,9 

Béo phì độ II 35,0-39,9 30,0 

Béo phì độ III 40  

Để phân loại thừa cân, béo phì đã được lựa chọn phân loại BMI của 

người châu ¸. 

2.7. Các chỉ số về kiến thức, thái độ thực hành (KAP) 

2.7.1. Kiến thức 

a/Phương pháp phỏng vấn:  

- Bộ câu hỏi được thiết kế sẵn điều tra viên phải ghi chính xác câu trả 

lời của đối tượng, không gợi ý dẫn đến sai lạc kết quả điều tra 

- Phải nắm chắc ý nghĩa của từng câu hỏi trong bộ câu hỏi, cách thức 

phỏng vấn và điền bộ câu hỏi cho đúng tránh hiểu sai và điền không đúng dẫn 

đến sai lệch kết quả điều tra. Do vậy điều tra viên cần nắm chắc ý nghĩa và 

cách điền của từng loại câu hỏi: đóng, mở, vừa đóng vừa mở.  

b/Cách đánh giá: 

*Có kiến thức 

- Trả lời đúng về nơi khám và phát hiện bệnh từ khi đi khám ban đầu. 

- Trả lời đúng về khả năng điều trị và  mục đích điều trị bệnh ĐTĐ khi 

chẳng may khi bị mắc bệnh ĐTĐ. 

- Hiểu được các biến chứng do ĐTĐ gây ra. 

- Hiểu đúng về các yếu tố nguy cơ bệnh ĐTĐ và phương pháp phòng 

bệnh. 

*Không có kiến thức 

Trả lời không đầy đủ về các kiến thức trên. 



 

  

2.7.2. Thái độ và niềm tin 

* Có niềm tin 

Không phàn nàn gì khi có người nhà hay bản thân bị bệnh, khắc phục khó 

khăn động viên người bệnh. Không cản trở hôn nhân với con em người bị bệnh 

ĐTĐ. Tin rằng khi bị bệnh ĐTĐ bệnh hoàn toàn có thể điều trị được tuy không 

khỏi nhưng hoàn toàn có thể sống chung với bệnh và giảm biến chứng nếu như 

phối hợp tích cực giữa chế độ dinh dưỡng + luyện tập + thuốc. 

* Không có niềm tin: Không tin tưởng vào phương pháp nào, không 

muốn tham gia luyện tập, ăn uống tuỳ tiện. 

2.7.3. Thực hành 

- Dinh dưỡng: Có hiểu biết về dinh dưỡng và sử dụng dinh dưỡng hợp lý 

góp phần cải thiện bệnh. Khi được hướng dẫn người bệnh áp dụng chế độ ăn như 

đã được hướng dẫn hàng ngày. 

- Luyện tập: Có luyện tập thể dục đều đặn và đủ thời gian để bảo vệ sức cá 

nhân, biết lợi ích tập thể dục đối với việc phòng bệnh ĐTĐ. Tham gia đều đặn 

luyện tập theo hướng dẫn và tự giác luyện tập sau khi được hướng dẫn. Ghi chép 

đầy đủ các số liệu vào biểu mẫu đã được phát. 

- Tự theo dõi glucose máu hàng ngày: Kiểm tra glucose máu lúc đói và 

sau ăn hai giờ. 

- Tham gia đầy đủ các buổi nói chuyện, tư vấn tại cộng đồng.(Phụ lục 5) 

2.8. Các biện pháp khống chế sai số 

- Chọn mẫu cỡ mẫu đủ lớn để nhằm hạn chế sai số ngẫu nhiên. 

- Tập huấn kỹ lưỡng và chính xác cho các điều tra viên, tiến hành điều tra 

thử để rút kinh nghiệm trước khi triển khai điều tra chính thức. 

- Các định nghĩa, tiêu chuẩn và các tiêu chí rõ ràng để phân loại đúng mức 

độ của bệnh. 

- Kĩ thuật cân đo chính xác, máy móc định lượng sinh hoá máu trong 

nghiên cứu được chuẩn hoá và có độ chính xác cao. 

- Bộ câu hỏi được thiết kế rõ ràng, ngôn ngữ dễ hiểu. 

- Cộng tác viên được lựa chọn sau khi tập huấn và được trả thêm phụ cấp 

khi tham gia triển khai công việc. 



 

  

2.9. Xử lí số liệu 

- Các kết quả xét nghiệm, phỏng vấn, thăm khám trên lâm sàng được xử lý 

theo phương pháp thống kê Y học trên phần mềm vi tính EPI INFO 6.04. 

- Tính tỷ lệ % với các biến định lượng. 

-  Các biến định lượng như  cân nặng, chiều cao, sử dụng:X, SD để phân tích  

  - Tính chỉ số BMI, phân loại tình trạng dinh dưỡng theo ngưỡng BMI của 

WHO/WPRO,2000. 

- Sử dụng T- test để so sánh cácX, SD các số đo vòng eo, BMI, vòng 

mông giữa 2 nhóm đối tượng, test 2 để so sánh tỷ lệ mắc ĐTĐ, RLDNG...giữa 

các nhóm. 

Sử dụng các thuật toán trong phân tích kết quả như  OR, 2, p  để xác định 

sự khác nhau và mức độ liên quan giữa yếu tố phơi nhiễm với ĐTĐ và RLDNG. 

2.10. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 

-Trung Tâm TT-GDSK trung ương gửi công văn cho Sở Y tế Thanh Hoá 

chỉ đạoTrung tâm Nội tiết, Trung tâm TT-GDSK và phòng Y tế Thanh Hoá quán 

triệt các đơn vị liên quan và phổ biến tường tận cho Trạm Y tế phường, UBND 

phường sở tại và thành lập ban chỉ đạo do Y tế phường làm trưởng ban. 

- Các đối tượng tham gia nghiên cứu được giải thích rõ ràng về mục đích 

và nội dung triển khai nghiên cứu, chỉ lựa chọn những  đối tượng tự nguyện tham 

gia xuốt trong quá trình nghiên cứu, đối tượng có quyền từ chối và bỏ cuộc mà 

không cần báo cáo. 

- Trong quá trình tiến hành nghiên cứu, nếu đối tượng nghiên cứu tiến 

triển ĐTĐ được đưa ra Bệnh viện Nội tiết khám chẩn đoán và cấp thuốc theo chế 

độ. 



 

  

Chương 3 

kết quả nghiên cứu 

3.1. Thực trạng glucose máu, tình trạng dinh dưỡng và kiến thức, thái 

độ, thực hành về phòng bệnh ĐTĐ của các đối tượng nghiên cứu. 

Qua nghiên cứu sàng lọc thấy có 1334 đối tượng có yếu tố nguy cơ đủ tiêu 

chuẩn đưa vào nghiên cứu, so với lý thuyết là 1200 

Bảng 3.1. Phân bố  đối tượng nghiên cứu theo địa điểm 

Địa điểm nghiên cứu Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Phường Ba Đình 421 31,5 

Phường Ngọc Trạo 433 32,5 

Phường Phú Sơn 480 36,0 

Tổng số 1334 100% 

Điều tra nghiên cứu thực hiện tại 3 phường của thành phố Thanh Hoá, số 

đối tượng nghiên cứu là 1334. Các đối tượng nghiên cứu được phân bố tương đối 

đồng đều trong 3 phường Ba Đình: 31,6%, Ngọc Trạo:32,5% và Phú Sơn: 36,0%. 

Bảng 3.2.Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi 

Nhóm tuổi Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

30-39 250 18,8 

40-49 178 13,3 

50-64 906 67,9 

Tổng số 1334 100% 

- Tuổi: Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 52,0 9.9. Nhóm tuổi 

đông nhất 50-64 tuổi chiếm 67,9%. Tuổi thấp nhất là 30 và tuổi cao nhất là 64 

tuổi. 

- Dân tộc: Người Kinh :99,8%, người dân tộc khác: 0,2%; 

- Thu nhập trung bình của người dân là: 25.378.000 14.028.000  

®ång/n¨m. 



 

  

Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới

31.4

68.6

Nam Nữ
 

 
Biểu đồ 3.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới 

Kết quả nghiên cứu trình bày ở biểu đồ 3.1. cho thấy: giới nữ 68,6% 

(n=916) và nam 31,4% (n=419). p<0,05 (2 test)  

3.70%

2.80%

5.80%

27.60%

38.20%

20.20%

1.60%

Không đi học

Chưa tốt nghiệp tiểu học

Đã tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp trung học cơ sở

Tốt nghiệp trung học phổ thông

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Sau đại học

 
Biểu đồ 3.2. Trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu 

Trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu: Chưa tốt nghiệp hoặc tốt 

nghiệp tiểu học: 3.8% (n=50). Tốt nghiệp trung học phổ thông 38,5% (n=510) và 

tốt nghiệp cao đẳng, đại học chiếm 22,8% (n=270). 

Tỷ lệ phân bố nghề nghiệp của đối tượng NC

2.30%

57.50%

6.60%

18.70%

11.60%

Không có việc

Cán bộ

Nội trợ

Buôn bán

Hưu trí

 
Biểu đồ 3.3. Nghề nghiệp của đối tượng nghiên cứu 



 

  

Đối tượng nghiên cứu có yếu tố nguy cơ chủ yếu là cán bộ CNVC và cán 

bộ hưu trí. ở Việt Nam, đây là đối tượng có thu nhập cao hơn so với mặt bằng 

chung trong xã hội, làm việc trí óc nhẹ nhàng, ít hoạt động thể lực, béo phì... nên 

là nhóm dễ mắc các yếu tố nguy cơ gây ĐTĐ. Kết quả này phù hợp với y văn 

kinh điển rằng bệnh ĐTĐ là bệnh của người hoạt động tĩnh tại. 

Bảng 3.3. Tỷ lệ ĐTĐ2 và tiền ĐTĐ2 trước khi làm nghiệm pháp 

Glucose máu mao mạch  Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Bình thường (<5,6 mmol/l) 973 72,9 

TiÒn §T§2 ( 5,6 -6,9mmol/l) 232 17,4 

§T§2 (7 mmol/l) 129 9,7% 

Tổng số 1334 100% 

Kết quả nghiên cứu trình bày bảng 3.3 cho thấy: 

 -Tỷ lệ tiền ĐTĐ2 là 17,4% (n=232)  

 -Tỷ lệ ĐTĐ2 là 9,7% (n=129). 

Bảng 3.4. Phân bố tỷ lệ ĐTĐ2 và tiền ĐTĐ2 theo nhóm tuổi trước khi 

làm nghiệm pháp  

30-39 tuổi 40-49 tuổi 50-64 tuổi 
Nồng độ glucose máu (mmol/l) 

n % n % n % 

Bình thường (<5,6 mmol/l) 
199 88,0 139 76,8 635 68,5 

TiÒn §T§2 ( 5,6 -6,9mmol/l) 18 8,0 27 14,9 187 16,1 

§T§2 (7mmol/l) 4 4,0 15 8,3 105 11,9 

Tổng số 
226 100% 181 100% 927 100% 

So sánh tỷ lệ ĐTĐ và tiền giữa các nhóm tuổi, 2 test 

-Tỷ lệ số đối tượng nghiên cứu là tiền ĐTĐ2 tăng dần theo nhóm tuổi, tuổi 

càng cao thì tỷ lệ này càng cao. Nhóm tuổi 30-39: 8%; nhóm tuổi 40-49:14,9% 

và nhóm tuổi 50-64:16,1%. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, p>0,05. 



 

  

- Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu bị bệnh ĐTĐ2 tăng dần theo nhóm tuổi, tuổi 

càng cao thì tỷ lệ này càng cao. Nhóm tuổi 30-39: 4%; nhóm tuổi 40-49: 8,3% 

và nhóm tuổi 50-64:11,9%. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, p>0,05 

Bảng 3.5. Phân bố tỷ lệ ĐTĐ2 và tiền ĐTĐ2 theo giới trước khi làm 

nghiệm pháp. 

Nam Nữ 
Nồng độ glucose máu 

n % n % 

Bình thường (<5,6 mmol/l) 300 71,6 673 73,6 

TiÒn §T§2 ( 5,6 -6,9mmol/l) 73 17,4 159 17,4 

§T§2 (7 mmol/l) 46 11,0 83 9,0 

Tổng số 419 100% 915 100% 

- Tỷ lệ số người bị tiền ĐTĐ2 ở nam 17,4% (n=73) tương tự như ở nữ 

17,4%(=120). Sự khác biệt không có ý nghĩ thống kê, p>0,05 (2-test) 

- Tỷ lệ số người bị ĐTĐ2 ở nam 11,0% (n=46) cao hơn ở nữ 9,0%(=83). 

Sự khác biệt không có ý nghĩ thống kê, p>0,05 (2-test) 

Bảng 3.6.Tỷ lệ ĐTĐ2 và tiền ĐTĐ2 đánh giá  bằng nghiệm pháp tăng 

glucose máu. 

Glucose máu sau nghiệm pháp 
tăng glucose máu  

Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Bình thường (<5,6mmol/l) 1190 89,2 

TiÒn §TD  (5,6-11,1 mmol/l) 104 7,8 

§T§ (>11,1mmol/l) 40 4,0 

Tổng số 1334 100% 

Tỷ lệ ĐTĐ2 và tiền ĐTĐ2 được chẩn đoán sau khi làm nghiệm pháp tăng 

glucose máu là: tiền ĐTĐ2 là 7,8% (n=104) và ĐTĐ2 là 4%(n=40). 

 

 



 

  

Bảng 3.7. Phân bố tỷ lệ ĐTĐ2 và tiền ĐTĐ2 theo nhóm tuổi đánh giá bằng 

nghiệm pháp tăng glucose máu. 

30-39 tuổi 40-49 tuổi 50-64 tuổi 

Nồng độ glucose máu 

% n % n % n 

Bình thường (<5,6mmol/l) 
94,2 213 88,4 160 88,1 817 

TiÒn §T§2  (5,6-11,1 mmol/l) 
5,8 13 8,3 15 8,2 76 

§T§2 (>11,1mmol/l) 
0 0 3,3 6 3,7 34 

Tổng số 
100% 226 100% 181 100% 927 

 

-Tỷ lệ người mắc tiền ĐTĐ2 tương tự ở các nhóm tuổi, sự khác biệt không 

có ý nghĩa thống kê, p>0,05. 

- Tỷ lệ người bị ĐTĐ2 tăng dần theo nhóm tuổi, tuổi càng cao sự xuất hiện 

của bệnh càng tăng, nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, p>0,05 (2-

test). 

Bảng 3.8. Phân bố tỷ lệ ĐTĐ2 và tiền ĐTĐ2 theo theo giới đánh giá bằng 

nghiệm pháp tăng glucose máu. 

Nam Nữ 
Nồng độ glucose máu 

Tỷ lệ 
(%) 

n 
Tỷ lệ 
(%) 

n 

Bình thường (<5,6mmol/l) 87,6 367 89,9 823 

TiÒn §T§2  (5,6- 6,9mmol/l) 9,1 38 7,2 66 

§T§2 (>11,1mmol/l) 3,3 14 2,8 26 

Tổng số 100% 419 100% 915 

Tỷ lệ người bị tiền ĐTĐ2 và ĐTĐ2 ở hai giới nam và nữ tương tự như 

nhau. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, p>0,05 (2-test) 

 



 

  

Bảng 3.9. Phân bố BMI ở đối tượng nghiên cứu 

Chỉ số BMI Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Thiếu cân <18,5 111 8,3 

Bình thường: 18,5-22,9 782 58,6 

Tiền béo phì: 23-24,9 204 15,3 

Béo phì độ I:  25-30 190 14,2 

Béo phì độ II: >30 48 3,6 

Tổng số 1334 100% 

  
 Kết quả nghiên cứu trình bày bảng 3.9 cho thấy: Tỷ lệ thừa cân là 15,3%, 

béo phì độ I là 14,2% và béo phì độ II là 3,6%. 

Bảng 3.10. Phân bố tỷ lệ  BMI  theo nhóm tuổi 
 

30-39 tuổi 40-49 tuổi 50-64 tuổi 
Chỉ số BMI 

% n % n % n 

Thiếu cân: <18,5 6,2 14 8,8 16 9,1 84 

Bình thường: 18,5-22,9 74,3 168 59,1 107 54,3 503 

Tiền béo phì: 23-24,9 9,7 22 21,0 38 15,5 144 

Béo phì độ I:  25-30 6,6 15 8,3 15 17,4 161 

Béo phì độ II: >30 3,1 7 2,8 5 3,8 35 

Tổng số 100 226 100 181 100 927 

- Tỷ lệ người bị tiền béo phì tăng lên theo nhóm tuổi, tuổi càng cao thì tỷ 

lệ này càng cao. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, p>0,05 (2-test); 

- Tỷ lệ người bị béo phì độ I cũng tăng lên theo nhóm tuổi, sự khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê, p>0,05 (2-test); 

- Tỷ lệ người bị béo phì độ II ở các nhóm tuổi tương tự như nhau, sự khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê, p>0,05 (2-test). 



 

  

Bảng 3.11. Phân bố tỷ lệ  BMI  theo giới 

Nam Nữ 
Chỉ số BMI 

% n % n 

Thiếu cân: <18,5 6,9 29 9,3 85 

Bình thường: 18,5-22,9 61,3 257 56,9 521 

Tiền béo phì: 23-24,9 17,4 73 14,3 131 

Béo phì độ I:  25-30 13,1 55 14,9 136 

Béo phì độ II: >30 1,2 5 4,6 42 

Tổng cộng 100 419 100 915 

 

- Tỷ lệ tiền béo phì  ở hai giới nam và nữ tương tự như nhau, sự khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê, p>0,05 (2-test) 

- Tỷ lệ béo phì độ I ở hai giới nam và nữ tương tự như nhau, sự khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê, p>0,05 (2-test). 

- Tỷ lệ béo phì độ II ở hai giới nam và nữ tương tự như nhau, sự khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê, p>0,05 (2-test). 

Bảng 3.12. Phân bố vòng eo ở đối tượng nghiên cứu 

Vòng eo Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Vòng eo nam 90 cm 30 7,2 

Vòng eo nữ 80 cm 63 6,9 

 Vòng eo nam 90 cm chiếm 7,2% và vòng eo nữ 80 cm là 6,9%. 

Bảng 3.13. Một số thói quen ăn uống của các đối tượng nghiên cứu 

 Thói quen ăn, uống Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Thích ăn chất béo 460 35,0 

Thích ăn rau 625 46,9 

Thích uống rượu, bia 166 12,6 

Thích ăn đồ ngọt 147 11,2 

Hút thuốc lá 107 25,6 



 

  

Thói quen ăn uống của đối tượng nghiên cứu: Thích ăn chất béo 35%, ăn 

rau 46,9%, thích uống rượu, bia 12,6%, thích ăn đồ ngọt (bánh kẹo, nước ngọt 

pepsi, nước ga có đường...) là 11,2%. Tỷ lệ hút thuốc nam giới là 25,6%. 

Bảng 3.14.Thời gian, cường độ hoạt động thể lực của đối tượng nghiên cứu 

Địa điểm Không hoạt 

động (%) 

Hoạt động 

<30 phút (%) 

Hoạt động 

>30 phút(%) 

Hoạt động 

nặng (%) 

 Ba Đình 16,8 19,8 9,8 25,0 

Ngọc Trạo 20,1 20,7 10,3 30,1 

Phú Sơn 18,9 22,1 12,6 28,2 

 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu không hoạt động, hoạt động trên hoặc ít hơn 

30 phút và hoạt động nặng tại 3 phường như nhau, sự khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê, p>0,05, (2-test). 

Bảng 3.15. Thói quen đi bộ của đối tượng nghiên cứu 

Thời gian đi bộ 
Địa điểm 

< 30 phút (%) >30 phút (%) 

Tỷ lệ đi bộ 

% 
p 

 Ba Đình 85,8 14,2 41,3 pab>0,05 

Ngọc Trạo 78,2 21,8 47,8 pab>0,05 

Phú Sơn 85,1 14,9 51,2 pab>0,05 

Tỷ lệ đối tượng tham gia nghiên cứu có thói quen đi bộ tại 3 phường: Ba 

Đình: 41,3%, Ngọc Trạo: 47,8% và Phú Sơn: 51,2%. Sự khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê, pab >0,05 (2-test) 

Bảng 3.16. Kiến thức của đối tượng nghiên cứu về phòng bệnh ĐTĐ 

Nội dung Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Đúng 321 24,1 Hiểu biết về 

Dinh dưỡng Chưa đúng 1013 75,9 

Đúng 486 36,5 Hiểu biết về 

Luyện tập Chưa đúng 848 63,5 

 



 

  

Kiến thức của đối tượng nghiên cứu hiểu biết đúng về dinh dưỡng trong 

phòng bệnh ĐTĐ 24,1%, và hiểu biết đúng về luyện tập trong phòng bệnh ĐTĐ 

là 36,5%. 

Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu thực hành về phòng bệnh ĐTĐ

21.30%

22.80%

Thực hành DD đúng Thực hành luyện tập đúng

 

Biểu đồ 3.4.Thực hành của đối tượng nghiên cứu về phòng bệnh ĐTĐ 

Đối tượng nghiên cứu thực hành dinh dưỡng đúng để phòng bệnh ĐTĐ là 

21,3% (n=284) và thực hành đúng về luyện tập trong phòng bệnh ĐTĐ là 22,8 

(n=304). 

Bảng 3.17. Kiến thức của đối tượng nghiên cứu về phòng bệnh tiền ĐTĐ 

Nội dung Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Đúng 205 15,4 Hiểu biết về 

Dinh dưỡng Chưa đúng 1129 84,6 

Đúng 476 35,7 Hiểu biết về 

Luyện tập Chưa đúng 858 63,4 

 Hiểu biết đúng của đối tượng nghiên cứu về phòng bệnh tiền ĐTĐ là 15,4 

(n=205). Hiểu biết đúng về luyện tập trong phòng bệnh tiền ĐTĐ là 35,5%. 

Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu thựchành đúng trong

 phòng tiền ĐTĐ

15.40%

35.70%

Thực hành DD đúng Thực hành luyện tập đúng

 

Biểu đồ 3.5. Thực hành của đối tượng nghiên cứu về phòng bệnh tiền ĐTĐ 



 

  

Kết quả nghiên cứu trình bày ở biểu đồ 3.5 cho thấy: Đối tượng nghiên 

cứu thực hành đúng về dinh dưỡng về dinh dưỡng trong phòng bệnh tiền ĐTĐ là 

15,4% và thực hành đúng trong luyện tập để góp phần làm giảm nguy cơ ở tiền 

ĐTĐ là 35,7%. 

Bảng 3.18. Liên quan giữa thói quen ăn uống và tiền ĐTĐ 

Thực phẩm Mức độ 
Bình 

thường 
(n) 

Tiền 
§T§ 
(n) 

OR p 

Thường xuyên  352 23 
Rau 

Không thường xuyên 621 82 
3.7 <0,01 

Thường xuyên 473 36 
Mỡ 

Không thường xuyên 501 68 
2.8 <0,01 

Thường xuyên 99 15 
Đồ ngọt 

Không thường xuyên 874 89 
1.3 >0,05 

Thường xuyên 96 13 
Bia rượu 

Không thường xuyên 888 91 
1.5 >0,05 

Thường xuyên 215 29 
Hút thuốc lá 

Không thường xuyên 758 75 
1.2 >0,05 

- Nhóm có thói quen thường xuyên  ăn ít rau có nguy cơ mắc tiền ĐTĐ 

cao hơn gấp 3,7 lần so với nhóm ăn rau thường xuyên. 

- Nhóm có thói quen ăn nhiều mỡ có nguy cơ mắc tiền ĐTĐ cao hơn gấp 

2,8 lần so với nhóm có thói quen ít ăn mỡ. 

- Không thấy nguy cơ khác biệt giữa nhóm có thói quen và không có thói 

quen  ăn đồ ngọt, rượu bia và hút thuốc lá trong nghiên cứu này. 

Bảng 3.19. Liên quan giữa thói quen đi bộ và tiền ĐTĐ 

Mức độ đi bộ Bình thường Tiền ĐTĐ OR p 

Thường xuyên 48,3% 28,5% 

Không thường xuyên 42,7% 71,5% 

7.5 <0,01 



 

  

Nhóm đi bộ không thường xuyên có nguy cơ mắc tiền ĐTĐ gấp 7.5 

(OR=7.5) lần so với  nhóm đi bộ thường xuyên. 
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Biểu đồ 3.6. Nguồn cung cấp thông tin 

  Kết quả biểu đồ 3.6. cho thấy: Nguồn cung cấp thông tin cho  các đối 

tượng nghiên cứu chủ yếu là phương thức truyền thông gián tiếp: tivi và đài. 

Bảng 3.20.Tiền ĐTĐ và các yếu tố  nguy cơ 

Tỷ lệ % đối tượng nghiên cứu mắc các yếu tố nguy cơ Nhóm 
tuổi 

Giới 
0 YTNC 1 YTNC 2YTNC 3 YTNC 4 YTNC 5 YTNC 6YTNC 

Nam 3,8 10,2 15,1 22,3 22,1 6,8 2,4 
30-39 

Nữ 7,1 8,2 16,8 26,5 20,4 4,2 2,3 

Nam 2,3 7,8 14,1 22,1 26,8 3,7 2,2 
40-49 

Nữ 1,2 3,6 6,9 16,4 20,7 12,1 6,1 

Nam 0 2,5 5,8 15,8 23,1 10,2 4,5 
50-64 

Nữ 0 1,6 5,6 11,9 18,4 9,8 8,6 

    Chú thích: 0: không có YTNC, 1: có 1 YTNC, 2: có 2 YTNC, 3: có 3 YTNC, 

4: có 4 YTNC, 5: có 5 YTNC và 6: có 6 YTNC. 

Kết quả trình bày bảng 3.20 cho thấy: Tuổi  trên 50 được xem là có nguy 

cơ mắc bệnh cao hơn. Tuy nhiên các yếu tố nguy cơ này phân bố tương đối đồng 

đều ở cả hai giới nam và nữ trong quần thể nghiên cứu. 



 

  

3.2 . Hiệu quả can thiệp 

3.2.1. Một số thông tin về đối tượng trong nghiên cứu 

 A. Đặc điểm về sinh hoá máu 

Bảng 3.21. Tỷ lệ tiền ĐTĐ2 ở các đối tượng nghiên cứu 

Đối chứng 
(n=43) 

Can thiệp 
 (n=52) Chỉ số 

(mmol/L) 
Mức độ 

n % n % 

Glucose máu lúc 
đói 

5,6 -6,9 43 100 52 100 

Glucose máu 2 giờ 
sau nghiệm pháp 

≥5,6-≤ 11,1 43 100 52 100 

Tỷ lệ rối loạn glucose máu tĩnh mạch ở hai  nhóm  can thiệp và đối chứng 

tại thời điểm nghiên cứu tương tự như nhau, với sự khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê p>0,05 (2-test). 

Bảng 3.22. So sánh giá trị trung bình glucose máu tĩnh mạch giữa hai nhóm 

đối chứng và can thiệp 

Đối chứng (n=43) Can thiệp (n=52) Chỉ số 
(mmol/l) n X  SD n X  SD 

p 

Glucose máu 

 5.6 - 6.9 
43 6.50.4 52 6.40.5 >0,05 

Trong quần thể nghiên cứu giá trị trung bình glucose máu tĩnh mạch bệnh 

lí ở hai nhóm can thiệp và đối chứng tại thời điểm nghiên cứu tương tự như nhau, 

sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, với p>0,05 (t-test). 

27.9%

44.2%

2.3%

34.9%

1.9%

32.7%
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46.2%
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Đối chứng Can thiệp
 

Biểu đồ 3.7. Tỷ lệ rối loạn lipid máu ở nhóm can thiệp và đối chứng 



 

  

Tỷ lệ rối loạn thành phần lipid máu bao gồm: Cholesterol, Triglycerid, 

HDL và LDL ở hai nhóm can thiệp và đối chứng tại thời điểm nghiên cứu tương 

tự như nhau, với sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê p>0,05 (2-test).  

Bảng 3.23. So sánh gi  ̧trị trung bình lipid  giữa hai nhóm đối chứng và can thiệp 

Đối chứng(n=43) Can thiệp (n=52) Chỉ số 
(mmol/l) n X  SD n X  SD 

p* 

Cholesterol  5,6 12 6.70.5 17 6.80.8 >0,05 

Triglicerit >2 19 2.70.5 15 2.70.2 >0,05 

HDL< 0,9 1 - 1 -  

LDL 3,4 15 4.40.8 19 4.00.5 >0,05 

(*) So sánh giá trị nhóm can thiệp và đối chứng, t-test 

Giá trị trung bình thành phần lipid máu ở hai nhóm can thiệp, đối chứng 

tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu tương tự như nhau, sự khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê, với >0,05. 

B. Đặc điểm về nhân trắc 

Tỷ lệ chỉ số BMI ở hai nhóm

67.4%

32.6%

61.5%

38.5%

BMI>23

BMI<23

Đối chứng Can thiệp
 

Biểu đồ 3.8. Tỷ lệ  chỉ số khối cơ thể (BMI) ở hai nhóm can thiệp và đối chứng 

Tỷ lệ BMI23 phân bố tương đối đồng đều ở 2 nhóm can thiệp và đối 

chứng tại thời điểm nghiên cứu, với p>0,05 (2-test). 

Bảng 3.24. So sánh giá trị trung bình BMI  giữa hai nhóm nghiên cứu 

Đối chứng (n=43) Can thiệp (n=52) Chỉ số 
n X  SD n X  SD 

p* 

BMI < 23 17 21.80.9 20 21.6 1.1 >0,05 

BMI  23 26 26  2.7 32 25.3  1.9 >0,05 

(*)So sánh giá trị trung bình hai nhóm, t-test 



 

  

Giá trị trung bình BMI 23 ở hai nhóm can thiệp, đối chứng tại thời điểm 

bắt đầu nghiên cứu tương tự như nhau, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, 

với p>0,05. 

Vòng bụng nam >90và nữ>80 cm

40.0%

69.6%

52.0%

66.7%

Nam >90 Nữ>80

Đối chứng Can thiệp
 

Biểu đồ 3.9.  Phân bố tỷ lệ vòng eo  nam 90cm, vòng eo nữ 80 cm  ở 

hai nhóm can thiệp và đối chứng 

Tỷ lệ vòng eo nam 90cm, vòng eo nữ 80cm phân bố đồng đều ở 2 nhóm 

can thiệp và đối chứng tại thời điểm nghiên cứu, với p>0,05 (2-test). 

Bảng 3.25. So sánh giá trị trung bình vòng eo  giữa hai nhóm nghiên cứu 

Can thiệp (n=52) Đối chứng (n=43) 

Vòng eo 

n X  SD n X  SD 

p 

Nam  90 cm 13 84.2  9.1 12 85.1  8.3 1.26 

Nữ  80 cm 18 79.4 6.5 10 78.8  8.1 0.49 

Số liệu bảng 3.25 cho thấy: Giá trị trung bình vòng eo nam 90 cm và 

vòng eo nữ 80cm  ở hai nhóm can thiệp, đối chứng tại thời điểm bắt đầu nghiên 

cứu tương tự như nhau, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, với p>0,05, t-

test 



 

  

Bảng3.26: Mức tiêu thụ lương thực thực phẩm ở các đối tượng tiền 

ĐTĐ2 (gam/người/ngày) ở hai nhóm can thiệp và đối chứng (mean � SD) 

Nhóm LTTP Can thiệp (n = 52) Đối chứng (n = 43) So với năm 
2000 (VDD) 

Gạo 348,8 � 177,0* 360,8 � 192,9 397,3 � 

118,3* 

Lương thực kḩ c 32,3 � 56,8* 37,0 � 71,7 16,0 � 52,6* 

Khoai củ 3,7 � 15,7* 3,1 � 22,6 8,9 � 44,7* 

Đậu đỗ 2,3 � 8,3* 5,9 � 25,7 6,0 � 28,9* 

Đậu phụ 29,7 � 96,5* 30,4 � 114,1 13,4 � 43,8* 

L¹c/võng 5,6 � 21,8 4,2 � 10,6 4,3 � 15,8 

Rau thân,hoa, lá 174,4 � 95,7 202,1 � 146,9 147,0 � 113,9 

Rau củ, quả, hạt 43,2 � 82,3* 62,2 � 119,4* 31,6 � 67,6 

Quả chín 150,6 � 196,4* 175,1 � 150,8* 62,4 � 118,8 

Đường 7,2 � 16,2 7,9 � 15,3 7,8 � 19,1 

Nước chấm 5,2 � 8,8 3,9 � 5,9 16,2 � 24,9 

DÇu/mì 6,7 � 5,9* 9,7 � 9,7* 6,8 � 8,5 

Thịt các loại 104,0 � 85,5 90,9 � 92,4 51,0 � 69,2 

Trøng/s÷a 15,6 � 43,5 19,6 � 33,6 10,3 � 28,6 

Cá các loại 51,7 � 67,1 58,5 � 76,8 45,5 � 56,2 

Hải sản khác 21,4 � 43,3* 30,2 � 43,1* 7,1 � 21,8 

Chú ý: (*) p<0,05 

Kết quả bảng 3.26 cho thấy: Mức tiêu thụ Glucid, Lipid, Protid ở hai 

nhóm thiệp và đối chứng nhìn chung tương đối giống nhau, sự khác biệt không 

có ý nghĩa thống kê, với p>0,05, t-test. Điều này cho thấy công tác truyền thông 



 

  

về bệnh ĐTĐ cũng như các chế độ ăn uống khác đã được người dân quan tâm và 

bước đầu không thấy sự khác biệt ở hai nhóm. 



 

  

Bảng 3.27: Giá trị dinh dưỡng của khẩu phần của hai nhóm nghiên 

cứu can thiệp và đối chứng(mean � SD) 

Giá trị dinh dưỡng 
Can thiệp  
(n = 52) 

Đối chứng 
 (n = 43) 

VDD 
2000 

Năng lượng (Kcal) 1752,1 � 594,4 1887,8 � 701,5* 1931446.,4 

Protit 

Tổng số (g) 68,3 � 30,8 73,4  � 27,7* 61,918,5 

Động vật (g) 31,7 � 20,7 34,8 � 17,5* 20,716,5 

P®v/Pts (%) 43,4 45,8** 33,5 

Lipid 

Tổng số (g) 31,3 � 22,6 36,2 � 22,2* 24,9  16,9 

Thực vật (g) 13,1 � 15,6 15,0 � 13,8* 9,7  9,4 

L®v/Ltv (%) 56,9 57,2** 60,78 

Gluxit (g) 289,92 81,14 311,42 71,21 312,93 

Chất khoáng 

Ca (mg) 522,4 � 361,9 598,1 � 486,5* 524,5  587,3 

Tỷ lệ Ca/P 0,6 0,8 0,67 

Fe (mg) 12,4 � 4,8 13,4 � 5,9* 11,1  4,62 

Vitamin 

A (mg) 0,2 � 0,6 0,2 � 0,4* 0,09  0,28 

Caroten (mg) 3,5 � 2,5 3,3 � 2,9** 3,1  3,1 

B1 (mg) 1,0 � 0,4 1,1 � 0,6** 0,92  0,4 

B2 (mg) 0,6 � 0,3 0,7 � 0,3** 0,5    0,3 

PP (mg) 13,3 � 7,8 13,4 � 4,7** 11,5  4,5 

C (mg) 121,3 � 67,3 123,4 � 68,1** 72,5  76,9 

Vitamin B1/1000 Kcal 0,6 0,7** 0,48 

% Năng lượng  

Protid 15,4 16,6 13,2 

Lipid 15,1 16,4 12,0 

Glucid 66,2 64,9 74,8 

Chú ý: (*) Giá trị p <0,01, (t-test) 
Chú ý: (**) Giá trị p >0,01(t-test) 

Kết quả bảng 3.27 cho thấy: Giá trị dinh dưỡng khẩu phần ăn giữa hai 

nhóm can thiệp và đối chứng có kết quả về giá trị năng lượng giống nhau, sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01, t-test. Tỷ lệ Pđv/Ptv và tỷ lệ Lđv/Ltv 

có kết quả giống nhau, sự khác biệt không có ý nghĩa thống  kê với p>0,05, t-

test, tương tự như vậy tỷ lệ P:L:G ở hai nhóm can thiệp và đối chứng cũng giống 

nhau, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05, t-test. 



 

  

Bảng 3.28. Tỷ lệ % các đối tượng nghiên cứu hiểu biết về kiến thức 

phòng chống bệnh đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ 

Can 
thiÖp(n=52) 

Đối 
chứng(n=43) Kiến thức 

Mức độ 
hiểu biết 

n % n % 

2 p 

Đúng 8 16,9 9 20,6 1.42 >0,05 Phòng 
chống  bệnh 

ĐTĐ Chưa đúng 44 83,1 34 79,4 0.22 
>0,05 

Đúng 9 18,5 10 22,4 0.24 >0,05 Phòng 
chống 
YTNC Chưa đúng 43 85,5 24 77,6 0.95 

>0,05 

Đúng 8 16,8 8 18,5 0.03 >0,05 Dinh dưỡng 
hợp lý Chưa đúng 44 83,2 35 81,5 0.02 >0,05 

Đúng 7 15,8 5 12,4 0.28 >0,05 
Luyện tập 

Chưa đúng 45 84,2 38 87,6 0.28 >0,05 

Kết quả trình bày bảng 3.28 cho thấy: Nhìn chung tỷ lệ hiểu biết đúng  về 

phòng chống bệnh ĐTĐ của người dân ở hai nhóm nghiên cứu can thiệp và đối 

chứng còn rất thấp. Không có sự khác biệt giữa hai nhóm can thiệp và đối chứng 

p>0,05 

3.2.2. Hiệu quả can thiệp thay đổi sinh hoá máu giữa hai nhóm can 

thiệp và đối  chứng 
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Biểu đồ 3.10. Thay đổi giá trị  trung bình glucose máu (mao mạch) 

lúc đói  qua từng tháng. 



 

  

Giá trị trung bình glucose máu mao mạch lúc đói giảm dần ở nhóm can 

thiệp (n=52) qua từng tháng theo dõi, nếu so sánh giữa tháng thứ 1 và tháng thứ 

4 thì sự khác biệt càng có ý nghĩa, (p<0,01, t-test). Nhóm đối chứng (n=43) 

glucose máu lúc đói có giảm nhưng không đáng kể (p>0,05, t-test). 
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Biểu đồ 3.11. Thay đổi % nồng độ glucose máu ở người tiền ĐTĐ2  
sau ăn 2 giờ qua từng tháng  

Tỷ lệ % glucose máu(mao mạch) ≥7,8mmol/l của nhóm can thiệp khi thử 

hàng tháng cho thấy có cải thiện rõ rệt so với nhóm đối chứng, tháng đầu tỷ lệ 

này là 65,3% (n=34) đến tháng thứ tư tỷ lệ giảm xuống 22,1% (n=11), 

CSHQ=50,9%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p<0,01, 2- test. ở nhóm đối 

chứng tuy có giảm nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05, 2- 

test). 

Bảng 3.29.  So sánh sự thay đổi tỷ lệ glucose máu tĩnh mạch ở người 

tiền ĐTĐ2 trước và sau can thiệp (%) 

Đối chứng (n=43) Can thiệp (n=52) 
Glucose 
máu 
(mmol/l) Trước 

(%) 

Sau 

(%) 
p 

Trước 

(%) 

Sau 

(%) 
p 

CSHQ 

(%) 

≤ 5,6 0 18,0 > 0,05 0 65,3  < 0,05 - 

5,6-6,9 100 54,1 > 0,05 100  21,1  < 0,05 33 

7 0 27,9  > 0,05 0 13,6  < 0,05 - 

(*) So sánh kết quả sau can thiệp giữa hai nhóm ( test 2) 

Kết quả phân tích bảng 3.29 cho thấy: 



 

  

-Tỷ lệ tiến triển thành ĐTĐ2 ở nhóm can thiệp (13,6%) thấp hơn so với 

nhóm chứng (27,9%), với p<0,05 

- Tỷ lệ tiền ĐTĐ trở về bình thường ở nhóm can thiệp cao hơn (65,3%) 

nhóm đối chứng (18%), với p<0,05 

Bảng 3.30. So sánh thay đổi  giá trị trung bình glucose máu tĩnh mạch 

trước và sau can thiệp (X SD) 

Đối chứng (n=4 3) Can thiệp (n=52) 

Trước Sau Trước Sau Chỉ số 
(mmol/l) 

n X SD n X SD 

p 

n XSD n XSD 

p* 

Glucose  43 6.50.4 22 6.50.6 >0,05 52 6.40.5 11 5.90.5 <0,05 

(*) So sánh trước sau can thiệp ( t-test)     

Nhóm can thiệp: Giá trị trung bình glucose máu ở nhóm can thiệp giảm có 

ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Bảng 3.31. So sánh sự thay đổi tỷ lệ rối loạn lipid máu trước và sau can thiệp 

Đối chứng (n=43) Can thiệp (n=52) Chỉ số lipid 
(mmol/l) Trước 

(%) 
Sau 
(%) 

p 
Trước 
(%) 

Sau 
(%) 

p 

CSHQ 

(%) 

Cholesterol  5,6 27,9 30,3 >0,05 37,2 9,6 <0,01 65,5 

Triglicerit >2 44,2 27,3 >0,05 46,2 7,7 <0,01 28,4 

HDL< 0,9 2,3 8,2 >0,05 1,9 2 >0,05 - 

LDL 3,4 34,9 51,6 >0,05 36,5 5,8 <0,01 36,3 

(*)So sánh trong cùng một nhóm trước và sau 4 tháng nghiên cứu ( test 2) 

Nhóm can thiệp nồng độ cholesterol giảm 37,2% xuống 9,6%, triglycerid 

giảm 46,2% xuống 7,7% và LDL giảm 36,5% xuống 5,8%, với p <0,01. Ngược 

lại nhóm đối chứng: Cholesterol tăng từ 27,9% lên 30,3%, LDL tăng từ 34,9% 

lên 51,6%. Triglycerid giảm nhưng không có ý nghĩa thống kê, p>0,05. HDL 

hầu như thay đổi không đáng kể ở cả hai nhóm nghiên cứu, giá trị p>0,05. 



 

  

Bảng3.32. So sánh thay đổi  giá trị trung bình lipid máu bệnh lý trước và 

sau can thiệp. 

Đối chứng (n=43) Can thiệp (n=52) 

Trước Sau Trước Sau 
Chỉ số 
mmol/l 

n X SD n X SD 
p 

n XSD n XSD 
p* 

Cholesterol 

 5,6 
12 6.70.5 8 6.20.3 >0,05 17 6.80.8 5 5.80.3 <0,05 

Triglicerit >2 19 2.70.5 12 2.60.3 >0,05 15 2.70.2 4 2.20.1 <0,05 

HDL< 0,9 1 - 3 0.70.1 - 1 4,0 0 0 - 

LDL 3,4 15 4.40.8 12 4.60.8 >0,05 19 4.00.5 3 3.50.3 <0,05 

(*) So sánh trước sau can thiệp ( t-test ) 

Giá trị trung bình cholesterol, triglycerid, HDL và LDL giảm rõ rệt (p 

<0,05) ở nhóm can thiệp. Nhưng cholesterol, triglycerid và LDL không thay đổi, 

thậm trí HDL tăng ở nhóm can thiệp với (p>0,05, t-test). 

Bảng3.33. Chỉ số hiệu quả  (CSHQ) can thiệp về các chỉ tiêu sinh hoá máu 
 

Tên chỉ số đánh giá 
CSHQA 

can thiệp 
(%) 

CSHQB 

đối chứng 
(%) 

Hiệu quả do 
can thiệp 

CSHQ(%) 
Glucose máu mao mạch 2 giờ sau ăn 65,8 14,9 50,9 
Tỷ lệ tiền ĐTĐ 76,7 18,7 58,0 
Tỷ lệ rối loạn glucose máu tĩnh mạch theo nhóm tuổi và giới 

 Nhóm tuổi 30-49 50,3 48,8 1,5 

 Nhóm tuổi 50-64 70,1 17,3 52,8 

 Nam giới 33,0 21,1 11,9 

 Nữ giới 39,0 2,3 36,7 
Tỷ lệ rối loạn lipid trước và sau can thiệp 

 Cholesterol 74,1 8,6 65,5 

 Triglycerid 66,6 38,2 28,4 

 HDL - -  

 LDL 84,1 47,8 36,3 
Tỷ lệ rối loạn cholesterol trước và sau can thiệp theo nhóm tuổi và giới 

 Nhóm tuổi 30-49 - -  

 Nhóm tuổi 50-64 77,6 57,0 20,6 

 Nam giới 62,5 28,6 33,9 

 Nữ giới 77,7 40,0 37,7 
Tỷ lệ rối loạn triglycerid trước và sau can thiệp theo nhóm tuổi và giới 

 Nhóm tuổi 30-49 - -  

 Nhóm tuổi 50-64 80,1 30,0 50,1 

 Nam giới 80,0 0 80 

 Nữ giới 85,7 24,4 61,3 



 

  

Sau can thiệp một số chỉ tiêu sinh hoá máu đã giảm hơn nhiều so với trước 

can thiệp. Nồng độ glucose máu 2g sau ăn được cải thiện, tỷ lệ rối loạn glucose 

máu tĩnh mạch giảm đáng kể. Nhóm tuổi 50-64 có hiệu quả can thiệp cao hơn so 

với nhóm tuổi 30-49. Hiệu quả can thiệp nồng độ glucose máu tĩnh mạnh ở nữ 

giới cao hơn nam giới. Những thay đổi về glucose máu có ý nghĩa thống kê.  

 Thành phần mỡ máu cũng thay đổi sau can thiệp. Hiệu quả do can thiệp 

tăng lên rõ ràng khi chúng ta thấy nồng độ cholesterol và triglycerid được cải 

thiện. 

3.2.3. Hiệu quả can thiệp thay đổi BMI và vòng eo (vòng bụng) 

Trung bình CN theo doi 4 tháng

58.1

57.2

55 55.2

59.2

58 58 57.8
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Biểu đồ 3.12. Thay đổi giá trị trung bình cân nặng  theo từng tháng 

Cân nặng trung bình ở những người thừa cân tại từng tháng tư vấn đã giảm 

dần ở nhóm can thiệp (n=32). Sự khác biệt giữa tháng thứ nhất và tháng thứ tư ở 

nhóm can thiệp  có ý nghĩa thống kê, (với p<0,05, t-test). Nhóm đối chứng 

(n=29) cũng giảm nhưng không đáng kể (p>0,05, t-test). 

67.4%

48.7%

61.5%

28.8%

Đối chứng Can thiệp

So sánh thay đổi BMI>23 trướcvà sau can thiệp

Trước Sau
 

Biểu đồ 3.13: So sánh thay đổi tỷ lệ BMI 23  trước và sau can thiệp 



 

  

Số liệu biểu đồ 3.13 cho thấy: Sự thay đổi tỷ lệ BMI23 ở nhóm can thiệp  

giảm nhiều hơn so với nhóm đối chứng từ 61,5% (n=32) xuống 28,8% (n=15), sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê, (với p<0,05,2- test) CSHQ=24,3%. Nhóm đối 

chứng tỷ lệ này cũng giảm từ 67,4%(n=29) xuống 48,7%(n=21), sự khác biệt 

không có ýnghĩa thống kê, p>0,05, 2- test. 

Bảng 3.34. So sánh sự thay đổi tỷ lệ vòng bụng trước và sau can thiệp. 

Đối chứng (n=43) Can thiệp (n=52) Chỉ số 

 Trước 
(%) 

Sau 
(%) 

p* 
Trước 

(%) 
Sau 
(%) 

p* 

CSHQ 

(%) 

VB Nam 
 90 cm 

40,0 32,6 >0,05 52,0 21,2 <0,01 14,4 

VB NỮ 

 80 cm 
69,8 51,2 >0,05 66,7 32,7 <0,01 30,3 

(* )So sánh trong cùng một nhóm trước và sau 4 tháng nghiên cứu ( test 2) 

Nhóm can thiệp tỷ lệ vòng bụng nam 90cm (n=25) đã giảm 52%(n=13) 

xuống 21,2% (n=5). Vòng bụng nữ 80cm (n=27) giảm 66,7%(n=13) xuống 

32,7%(n=8), với p<0,05, 2- test. Tuy nhiên, vòng bụng nam 90cm (n=29) và 

vòng bụng nữ 80 cm (n=14) ở nhóm đối chứng giảm không đáng kể, với 

p>0,05, 2- test. 

Bảng 3.35. So sánh sự thay đổi giá trị trung bình BMI và vòng eo trước và 

sau can thiệp (XSD) 

Đối chứng (n=43) Can thiệp (n=52) 

Trước Sau Trước Sau 

Chỉ số 

BMI 

và 

vòng 

bụng n XSD n XSD 

p 

n XSD n XSD 

p* 

BMI23 29 26.02.6 21 25.52.4 >0,05 32 25.31.9 15 24.71.8 <0,05 

Nam 

 90 cm 
12 87.18.3 9 86.17.9 >0,05 13 84.29.1 5 82.78.9 <0,05 

 Nữ 

 80cm 
10 78.88.1 7 77.97.2 >0,05 13 79.46.5 8 78.36.4 <0,05 

 (*) So sánh cùng nhóm  trước sau can thiệp ( t-test)     



 

  

Giá trị trung bình BMI 23, vòng bụng nam90cm và vòng bụng nữ 80 

cm ở nhóm can thiệp giảm có ý nghĩa thống kê, với p <0,05. Nhóm chứng tuy 

cũng có giảm, nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05, t-test). 

Bảng3.36. Chỉ số hiệu quả  can thiệp về các chỉ tiêu nhân trắc 

Tên chỉ số đánh giá 
CSHQA 

can thiệp 
(%) 

CSHQB 

đối chứng 
(%) 

Hiệu quả do 
can thiệp 

CSHQ(%) 

Thay đổi tỷ lệ BMI 23 khi can thiệp 53,1 27,7 24,3 

Vòng bụng nam 90 cm 59,2 18,5 40,7 

Vòng bụng nữ  80cm 51,1 26,6 24,5 

BMI theo tuổi và giới 

 30- 49 tuổi 50 37,7 12,3 

 50-65 tuổi 49,9 23,8 26,1 

 Nam giới 50,4 27,2 23,2 

 Nữ giới 43,1 28,6 14,5 

Sau can thiệp chỉ số nhân trắc như BMI23, vòng bụng nam 90cm và 

vòng bụng nữ 80cm đã được đã cải thiện đáng kể. Chỉ số hiệu quả can thiệp 

tăng đều ở cả hai giới và cả hai nhóm tuổi. 

3.2.4. Sự thay đổi về khẩu phần ăn sau can thiệp 

Bảng 3.37. Tỷ lệ% đối tượng can thiệp ưa thích sử dụng các chế phẩm có 

đường isomalt 

Tỷ lệ % ưa thích các loại sản phẩm có đường isomalt 
Nhóm 
tuổi 

Giới Bánh 
Huraligh(%) 

Đường 
isomalt(%) 

Bột 
Netsureligh(%) 

Quasure 
light(%) 

Nam 89,8 15,3 74,2 15,9 
30-39 

Nữ 86,5 18,7 80,1 22,3 

Nam 65,8 11,3 71,4 8,9 
40-49 

Nữ 78,2 29,4 81,6 19,8 

Nam 82,1 22,7 65,8 11,5 
50-65 

Nữ 79,8 30,2 82,1 10,3 

Tỷ lệ người dân ưa thích sử dụng bánh Huraligh và bột Netsureligh có 

đường isomalt cao hơn sản phẩm khác như đường và sữa Quasurelight  có đường 

isomalt tại mọi nhóm tuổi. 



 

  

Bảng 3.38. Tỷ lệ % cảm nhận của đối tượng can thiệp khi sử dụng các 

chế phẩm isomalt 

Tỷ lệ % cảm nhận của người sử dụng (n=52) 

Sản Phẩm Bao bì 
đẹp 
(%) 

Giá cả 
chấp 

nhận (%) 

Tiện lợi 
khi 

dùng(%) 

Màu sắc 
ưa 

thích(%) 

Độ ngọt 
chấp 

nhận(%) 

Sẵn có 
(%) 

Bánh Huralight 75,9 82,6 89,8 70,3 80.2 79,3 

Sữa Quasurelight 50,9 24,8 76,3 78,1 59,3 80,6 

Bột dinh dưỡng 70,2 30,1 85,2 82,7 60,5 68,4 

   Nhìn chung người dân ở nhóm can thiệp đều có cảm nhận tốt với các sản 

phẩm dinh dưỡng có đường isomalt. Tuy nhiên, họ thích sản phẩm bánh Hura-

light và bột dinh dưỡng Netsurelight cao hơn sản phẩm sữa Quasurelight. 

Bảng3.39. So sánh mức tiêu thụ lương thực, thực phẩm(gam/người/ngày) ở  

hai nhóm can thiệp và đối chứng (X � SD) 

Nhóm đối chứng (n = 43) Nhóm can thiệp (n = 52) Nhóm 
LTTP Trước Sau Trước Sau 

VDD 
năm 2000 

Gạo 360,8 � 2,9 351,1 � 177,5 348,8 � 77,0* 301,6 � 26,7* 397,3� 18,3* 

Lương thực kh ç 37,0 � 1,7* 19,4 � 7,6* 32,3 � 6,8* 16,2 � 6,7* 16,0 � 2,6* 

Khoai củ 3,1 � 22,6 2,5 � 14,4 3,7 � 5,7** 0** 8,9 � 44,7* 

Đậu đỗ 5,9 � 25,7* 15,1 � 2,6* 2,3 � 8,3* 10,4 � 9,3* 6,0 � 28,9* 

Đậu phụ 30,4 � 14,1 24,1 � 51,6 29,7 � 96,5 32,5 � 49,7 13,4 � 3,8* 

L¹c/võng 4,2 � 10,6 8,9 � 19,7 5,6 � 21,8 16,6 � 21,7 4,3 � 15,8 

Rau thân, ļ  202,1 � 146,9 124,5 � 100,6 174,4 �95,7 216,8�141,4 147,0 � 3,9 

Rau củ, quả 62,2 � 19,4 34,0 � 65,7 43,2 � 82,3 45,0 � 64,8 31,6 � 67,6 

Quả chín 175,1 � 150,8 161,4 � 153,6 150,6 � 96,4* 203,6 � 78,0* 62,4 � 18,8 

Đường 7,9 � 15,3 9,1 � 23,2 7,2 � 16,2 8,8 � 17,9 7,8 � 19,1 

Nước chấm 3,9 � 5,9 4,8 � 5,5 5,2 � 8,8* 3,6 � 4,6* 16,2 � 24,9 

DÇu/mì 9,7 � 9,7 4,0 � 5,2 6,7 � 5,9* 4,3 � 5,3* 6,8 � 8,5 

Thịt c ç loại 90,9 � 92,4 73,3 � 553,7 104,0 �  ,5** 148,4 �0,2** 51,0 � 69,2 

Trøng/s÷a 19,6 � 33,6 16,1 � 34,7 15,6 � 43,5 28,5 � 71,5 10,3 � 28,6 

Cá các loại 58,5 � 76,8 36,2 � 49,7 51,7 � 7,1* 63,2 � 8,4* 45,5 � 56,2 

Hải sản khác 30,2 � 43,1 31,9 � 48,3 21,4 � 43,3 28,9 � 48,0 7,1 � 21,8 

* p< 0,01 và ** p<0,05, t- test:so sánh trước và sau can thiệp 



 

  

Sau can thiệp lượng gạo và dầu mỡ tiêu thu tính theo đầu người đã giảm đi 

nhiều, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, với p<0,01. Các loại rau xanh, lạc vừng, 

quả chín tăng lên đáng kể ở nhóm can thiệp, lượng chất mặn và thịt các loại, dầu 

mỡ giảm  đáng kể có ý nghĩa thống kê, với p <0,05. Các loại đạm như cá, hải sản 

tăng lên ở nhóm can thiệp, có ý nghĩa thống kê với p<0,01. 

ở nhóm đối chứng lượng gạo tiêu thu tính theo đầu người tuy có giảm với 

p<0,01, nhưng các loại rau xanh, quả chín lại có xu hướng giảm, trong khi đó 

thịt, cá, hải sản lại có xu hướng giảm. Đặc biệt, nhóm này tăng sử dụng đường  

cao hơn nhiều ở giai đoạn sau với p<0,01. 

Bảng 3.40: Giá trị dinh dưỡng của khẩu phần ăn của hai nhóm nghiên cứu 

trước và sau 4 tháng can thiệp (mean � SD) 

Nhóm đối chứng (n = 43) Nhóm can thiệp (n = 52) 
Giá trị 

dinh dưỡng Trước Sau Trước Sau 
VDD 

Năm 2000 

Năng lượng 
(Kcal) 

1887,8� 
5701,5 

1845,2 � 486,3 
1752,1� 
594,4* 

1569,6 � 500,9* 1931446.,4 

Protit      
Tổng số (g) 73,4  � 27,7 63,3 � 25,0 68,3 � 30,8* 78,2 � 94,3* 61,918,5 
Động vật (g) 34,8 � 17,5 27,3 � 18,1 31,7 � 20,7* 42,4 � 95,0* 20,716,5 
P®v/Pts (%) 45,8 46,1 43,4* 40,6* 33,5 
Lipid      
Tổng số (g) 31,3 � 22,6 45,8 � 18,9 36,2 � 22,2* 25,7 � 15,4* 24,9  16,9 
Thực vật (g) 15,0 � 13,8 12,4 � 12,3 13,1 � 15,6 11,6 � 11,9 9,7  9,4 
L®v/Lts (%) 57,2 60.8 56,9* 52.1 60,78 
Gluxit (g) 311,42 71,21 302,5256,35 289,92 81,14 245,2562,41 312,9398,2 
Chất khoáng      
Ca (mg) 598,1 � 86,5* 552,0 62,4* 522,4 � 61,9* 543,3 � 46,1* 524,5  587,3 
Tỷ lệ Ca/P 0,8 0,7 0,6 0,6 0,67 
Fe (mg) 13,4 � 5,9* 10,5 � 3,8* 12,4 � 4,8 12,9 � 8,9 11,1  4,62 
Vitamin      
VitaminA(mg) 0,2 � 0,4 0,2 � 0,4 0,2 � 0,6 0,1 � 0,3 0,09  0,28 
Caroten (mg) 3,3 � 2,9 3,8 � 4,0 3,5 � 2,5 5,9 � 5,1 3,1  3,1 
B1 (mg) 1,1 � 0,6 0,8 � 0,4 1,0 � 0,4 1,4 � 2,9 0,92  0,4 
B2 (mg) 0,7 � 0,3 0,6 � 0,3 0,6 � 0,3 0,8 � 0,9 0,5    0,3 
PP (mg) 13,4 � 4,7 13,3 � 7,4 13,3 � 7,8 16,4 � 16,1 11,5  4,5 
C (mg) 123,4� 

68,1* 
81,2� 71,0* 121,3� 67,3* 81,4 � 44,2* 72,5  76,9 

B1/1000 Kcal 0,7 0,5 0,6 0,6 0,48 
% Năng lượng       
Protid 16,6 16,2 15,4 16,1 13,2 
Lipid 16,4 15,6 15,1 14,5 12,0 
Glucid 64,9 68,2 66,2 61,1 74,8 



 

  

(*): p<0,05, t- test: so sánh trong cùng một nhóm trước và sau can thiệp 

Khẩu phần ăn  nhóm can thiệp có giá trị năng lượng, tỷ lệ Pđv/Ptv và tỷ lệ 

Lđv/Ltv  và tỷ lệ  P:L:G giảm đi với khuynh hướng cân bằng, với p<0,05. Lượng 

vitamin và chất khoáng không thay đổi. Trong khi đó ở nhóm chứng các tỷ lệ trên 

tuy có thay đổi nhưng theo chiều hướng không thuận lợi. 

3.2.5 Sự thay đổi kiến thức, thực hành phòng chống bệnh đái tháo 

đường 

Bảng 3.41. So sánh tỷ lệ % đối tượng nghiên cứu có đầy đủ  kiến thức về 

phòng chống  yếu tố nguy cơ bệnh ĐTĐ 

Đối chứng (n=43) Can thiệp (n=52) 

Kiến thức 
Trước 

(%) 

Sau 

(%) 
p* 

Trước 

(%) 

Sau 

(%) 
p* 

CSHQ 
(%) 

Phòng chống  
bệnh ĐTĐ 20,6 31,4 >0,05 16,9 75,8 <0,01 293,6 

Phòng chống 
YTNC 22,4 19,8 >0,05 18,5 52,1 <0,05 167 

Dinh dưỡng 
hợp lý 18,5 38,7 >0,05 16,8 78,5 <0,01 258,2 

Luyện tập đầy  
đủ 12,4 56,9 <0,01 15,8 89,3 <0,01 106,9 

(*) So sánh trong cùng một nhóm trước và sau 4 tháng nghiên cứu ( test 2) 

Sự hiểu biết đúng và đầy đủ của đối tượng nghiên cứu về phòng chống 

bệnh ĐTĐ tăng dần lên theo thời gian nghiên cứu từ 16,9%(n=9) lên 

75,8%(n=40) với p<0,01; hiểu biết YTNC tăng từ 18,5%(n=10) lên 52,1% 

(n=28) với p<0,05; dinh dưỡng hợp lí tăng từ 16,8(n=9) lên 78,5% (n=41) với 

p<0,01và luyện tập phòng chống bệnh ĐTĐ đều tăng 15,8%(n=8) lên 89,3% 

(n=47) với p<0,01. Nhóm đối chứng kiến thức phòng chống ĐTĐ, dinh dưỡng 

hợp lý cũng tăng nhưng không có ý nghĩa thống kê, p>0,05; YTNC giảm từ 

22,4% xuống 19,8%. Tuy nhiên, kiến thức luyện tập để phòng bệnh tăng tự nhiên 

12,4% lên 56,9% với p<0,01. 

 



 

  

 

Bảng 3.42.So sánh tỷ lệ % thái độ ủng hộ của đối tượng nghiên cứu đối với 

phòng chống yếu tố nguy cơ và bệnh ĐTĐ 

Đối chứng (n=43) Can thiệp (n=52) 

Thái độ Trước 

(%) 

Sau 

(%) 
p* 

Trước 

(%) 

Sau 

(%) 
p* 

CSHQ 

(%) 

Phòng chống  
bệnh ĐTĐ 

30,1 34,2 >0,05 26,7 87,3 <0,01 213,5 

Phòng chống 
YTNC 

15,8 22,4 >0,05 12,5 89,1 <0,01 570,7 

Dinh dưỡng hợp 
lý 

19,9 32,6 >0,05 40,1 96,5 <0,01 76,8 

Luyện tập đầy  đủ 14,3 50,9 <0,01 20,9 91,7 <0,01 82,8 

(*) So sánh trong cùng một nhóm trước và sau 4 tháng nghiên cứu ( test 2) 

Sau 4 tháng can thiệp, thái độ ủng hộ của các đối tượng nghiên cứu về 

phòng chống các YTNC và bệnh ĐTĐ đã cải thiện rõ rệt tại nhóm can thiệp, sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê ở nhóm can thiệp, với p<0,01. Nhóm đối chứng 

cũng tăng nhưng không đáng kể, p>0,05, ngoại trừ việc luyện tập đầy đủ tăng có 

ý nghĩa thống kê, với p <0,01. 

Bảng 3.43. So sánh tỷ lệ % thực hành phòng chống yếu tố nguy cơ và 

bệnh ĐTĐ của đối tượng nghiên cứu  

Đối chứng (n=43) Can thiệp (n=52) 

Thực hành Trước 

(%) 

Sau 

(%) 
p* 

Trước 

(%) 

Sau 

(%) 
p* 

CSHQ 

(%) 

Phòng chống  
bệnh ĐTĐ 

22,3 29,8 >0,05 20,3 90,2 <0,01 310,7 

Phòng chống 
YTNC 

16,8 24,4 >0,05 15,7 93,1 <0,01 447,7 

Dinh dưỡng 
hợp lý 

20,5 37,1 >0,05 18,6 92,7 <0,01 316,3 

Luyện tập 
đầy  đủ 

16,4 49,5 <0,01 18,4 96,9 <0,01 224,7 

(*)So sánh trong cùng một nhóm trước và sau 4 tháng nghiên cứu ( test 2) 

Thực hành của các đối tượng nghiên cứu về phòng các YTNC và bệnh 

ĐTĐ tăng lên đáng kể tại nhóm can thiệp, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, 



 

  

p<0,01. Nhóm đối chứng tăng không đáng kể, p>0,05, nhưng luyện tập đầy đủ 

thì có ý nghĩa thống kê, p<0,01. 

76.9%

85.6%

78.8%

84.8%

Đối chứng Can thiệp

Tỷ lệ tham gia đi bộ trước và sau can thiệp

Trước Sau
 

Biểu đồ 3.14: Tỷ lệ tham gia luyện tập (đi bộ) hàng ngày của đối tượng nghiên 

cứu trước và sau can thiệp 

Biểu đồ 3.14 cho thấy: Tỷ lệ tham gia luyện tập (đi bộ) của đối tượng 

nghiên cứu trước và sau can thiệp đều cao. Nhóm can thiệp có tăng cao hơn 

nhóm đối chứng, tuy nhiên sự gia tăng không đáng kể và không có ý nghĩa thống 

kê, với p>0,05, 2- test. 

Bảng 3.44. So sánh thời gian luyện tập trước và sau can thiệp (%) 

Đối chứng (n=43) Can thiệp (n=52) 

Trước Sau Trước Sau 

Thời 
gian 

(Phút/ 
ngày) n % n % 

pa 
n % n % 

pa 

<30 16 37,2 13 30,2 0.62 27 51,9 8 15,4 0,01 

30  27 62,8 30 69,8 0.75 25 48,1 44 84,6 0,01 

Thêi 

gianTB  34,815,4 36,414,9 p>0,05b 30,614,4 41,69,2 p<0,01b 

a: So sánh cùng nhóm trước và sau test 2. b: So sánh cùng nhóm trước và sau t-test 

Tỷ lệ  thời gian luyện tập >30 phút/ngày nhóm can thiệp tăng lên rõ rệt từ 

48,1% lên 84,6% với OR=3.18 và p<0,01, t-test.Giá trị thời gian trung bình đối 

tượng tham gia luyện tập cũng được cải thiện đáng kể (p<0,01, 2- test). Trong 



 

  

khi đó thời gian đi bộ >30 phút/ngày và thời gian trung bình đi bộ của nhóm 

chứng hầu như không thay đổi, với p>0,05, 2- test.  



 

  

Chương 4 

 Bàn luận 

Nghiên cứu: Hiệu quả can thiệp tư vấn chế độ ăn có bổ sung đường 

isomalt và luyện tập ở những người tiền ĐTĐ2(bao gồm những người bị rối loạn 

dung nạp glucose máu và suy giảm dung nạp glucose máu lúc đói) được tiến 

hành trên địa bàn 3 phường (Ngọc Trạo, Phú Sơn, Ba Đình) thành phố Thanh 

Hoá với dân số của 3 phường Ngọc Trạo: 11.005, Phú Sơn: 10.127, Ba Đình: 

11.889, với thu nhập bình quân 400.000-450.000 đồng/tháng. 

Nghiên cứu dự phòng ĐTĐ của luận án này chỉ tập trung vào đối tượng bị 

tiền ĐTĐ2 với độ tuổi 30-65 tuổi vì đây là đối tượng trong lứa tuổi lao động. 

Trong thực tế cho thấy tuổi <30 tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ2, tiền ĐTĐ2 thấp, tuổi >65 

dễ bị mắc bệnh hoặc tử vong do nhiều nguyên nhân bệnh lí khác nhau, do đó khó 

có thể lượng giá. 

Do chỉ có kỳ vọng can thiệp làm giảm tỷ lệ mắc ĐTĐ2 ở những người tiền 

ĐTĐ2 như đã nêu ở trên nên cần phải khám sàng lọc số đối tượng lớn hơn nhiều 

so với cỡ mẫu can thiệp, cụ thể mỗi phường phải khám sàng lọc xấp sỉ 2.400 

người bằng cách gửi cho đối tượng trong độ tuổi chưa được chẩn đoán ĐTĐ một 

phiếu điều tra có ghi đầy đủ các thông tin cần thiết như ngày tháng năm sinh, 

cân nặng, chiều cao, tiền sử sinh con, tăng huyết áp... cho đối tượng đọc và điền 

vào phiếu điều tra, sau đó thu lại số phiếu này, nhóm nghiên cứu sẽ phân loại đối 

tượng có nguy cơ và tiến hành khám sàng lọc đo lường glucose máu mao mạch, 

làm nghiệm pháp tăng glucose máu phát hiện ra các đối tượng tiền ĐTĐ2 để   

đưa vào nghiên cứu. 

 Nghiên cứu này đã áp dụng những chỉ số và tiêu chuẩn chẩn đoán phân 

loại ĐTĐ và tiền ĐTĐ gần đây nhất của WHO/IDF/WPRO xuất bản lần thứ 4 

năm 2004 và hiện nay vẫn đang được các công trình nghiên cứu khác sử dụng. 

Trước khi tiến hành điều tra, các trang thiết bị xét nghiệm đều được chuẩn hoá 

để loại trừ sai số do máy đo, tính toán sự khác biệt glucose máu mao mạch và 

glucose huyết tương để có phù hợp khách quan, thống nhất về cách đo các chỉ số 

nhân trắc và kĩ năng thu thập số liệu phỏng vấn đối tượng. 



 

  

Tại thực địa, để thuận tiện cho quá trình điều tra các yếu tố nguy cơ và 

theo dõi suốt trong quá trình tư vấn nhóm nghiên cứu đã lấy máu mao mạch để 

đánh giá, theo dõi,  còn máu tĩnh mạch chỉ được lấy trước và sau can thiệp. Do 

vậy, trước khi tiến hành điều tra triển khai đề tài này, máy đo glucose máu đã 

được chuẩn hoá như sau  như sau :  

1) Khi đặt hàng mua máy đo glucose máu (glucose máu) mao mạch và 

que thử glucose máu của hãng Johnson and Johnson-Hoa Kì (máy Lifescan), 

máy đã được điều chỉnh để đo kết quả glucose máu mao mạch, kết quả đo được 

tương đương với máu tĩnh mạch cho thuận lợi và phù hợp với mục tiêu nghiên 

cứu ở cộng đồng.  

2) Trước khi triển khai nghiên cứu, nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành 

kiểm tra lại máy đo glucose máu bằng cách đo 45 đối tượng khác nhau tại Trung 

Tâm Nội tiết Thanh Hoá, mỗi người đều được đo glucose máu 2 lần, một lần 

máu tĩnh mạch, một lần máu mao mạch tại cùng thời điểm (máu tĩnh mạch được 

đo bằng máy sinh hoá AU-750) do WHO viện trợ cho Trung tâm Nội tiết Thanh 

Hoá- năm 2005. Kết quả cho thấy không thấy sự khác biệt có ý nghĩa về glucose 

máu mao mạch và tĩnh mạch ở đối tượng có nguy cơ. Tuy nhiên, giá trị trung 

bình có sự khác biệt giữa hai phương pháp đo. 

 Như vậy, thiết kế nghiên cứu và quá trình tiến hành nghiên cứu chặt chẽ, 

thỏa mãn các đòi hỏi một công trình khoa học. Các bước chọn mẫu, thu thập số 

liệu... được tiến hành nghiêm túc đảm bảo tính khách quan của đề tài. 

4.1.Thực trạng glucose máu, dinh dưỡng và kiến thức, thái độ, thực 

hành của các đối tượng nghiên cứu về phòng bệnh ĐTĐ. 

 Để xác định các đối tượng là tiền ĐTĐ2, nghiên cứu đã tiến hành định 

lượng glucose máu mao mạch lúc đói sau ăn 8-12 giờ và tất cả các đối tượng 

nghiên cứu đều được thử máu 2 lần (nghiệm pháp tăng đường máu).  

Theo tính toán, điều tra nghiên cứu mô tả về thực trạng glucose máu, dinh 

dưỡng và kiến thức, thái độ, thực hành (KAP) của các đối tượng nghiên cứu tại 

phường Ba Đình, Phú Sơn, Ngọc Trạo với cỡ mẫu tối thiểu là 1200, trên thực tế 

nghiên cứu này đã tiến hành triển khai điều tra thu được 1334 đối tượng. Với cỡ 

mẫu thu được hoàn toàn đảm bảo mục tiêu nghiên cứu đề ra. Tỷ lệ các đối tượng 



 

  

nghiên cứu được phân tương đối đồng đều ở cả 3 Phường, Ba Đình: 31,5%, Ngọc 

Trạo 32,5% và Phú Sơn 36% (bảng 3.1). Tuy nhiên, do mục đích nghiên cứu của 

nghiên cứu này là mong muốn sàng lọc ban đầu để tìm ra đối tượng có yếu tố 

nguy cơ để lựa chọn đưa vào nghiên cứu tiếp theo nên việc phân bố các đối 

tượng nghiên cứu theo lứa tuổi không đồng đều nhóm tuổi 30-39 là 18,8%, nhóm 

tuổi 40-49 là 13,3% và nhóm tuổi 50-64 là 67,9%, tuổi thấp nhất là 30 và tuổi 

cao nhất là 65 (biểu đồ 3.1). Hoàng Kim ước và cs (2006) khi nghiên cứu Thực 

trạng bệnh ĐTĐ và rối loạn dung nạp glucose máu ở các đối tượng có yếu tố 

nguy cơ tại thành phố Thái Nguyên”  cho thấy tỷ lệ người có yếu tố nguy cơ sự 

phân bố đối tượng nghiên cứu nhóm tuổi 35-45 chiếm 18,1%, nhóm tuổi 50-65 

là 38,8%[54]. Một nghiên cứu khác của Trần Văn Lạc và cs (2004)  về ‘‘Nhận 

xét tình hình ĐTĐ và các yếu tố nguy cơ’’ thì nhóm tuổi 30-39 là 20,1%, nhóm 

tuổi 50-65 là 46,7%[30]. Như vậy nghiên cứu này cũng có kết quả tương tự như 

nghiên cứu của Hoàng Kim ước và Trần Văn Lạc. Đối tượng nghiên cứu là dân 

tộc Kinh chiếm đại đa số 99,8% và dân tộc khác chỉ chiếm 0,2%, sở dĩ dân tộc 

kinh chiếm đại đa số vì nghiên cứu chỉ tập trung ở thành phố Thanh Hoá, nơi mà 

chủ yếu có người kinh sinh sống, dân tộc khác ít cư trú tại vùng thành phố. Thu 

nhập trung bình của hộ gia đình là 25.387.000 đồng trong năm, thấp nhất là 10 

triệu đồng và cao nhất là 90 triệu đồng/hộ/năm. Theo báo cáo của UBND các 

phường thì thu nhập bình quân là 400-450 nghìn đồng/tháng. 

Đối tượng nghiên cứu tập trung nghiều ở nữ giới, tỷ lệ nữ là 68,6% và nam 

là 31,4%. So với một nghiên cứu của Tạ Văn Bình và cs (2004) về ‘‘Đái tháo 

đường và rối loạn dung nạp glucose máu ở nhóm đối tượng có nguy cơ cao, đánh 

giá ban đầu về tiêu chuẩn khám sàng lọc’’[10] thì kết quả nghiên cứu này cũng 

có kết quả tương tự. Có lẽ có được kết quả trên là do việc khám sàng lọc ban đầu 

chỉ tập trung lựa chọn ở những người có yếu tố nguy cơ, không chọn mẫu theo 

phương pháp ngẫu nhiên nên không có sự cân đối giữa nam và nữ trong nghiên 

cứu này. 

Trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu: Chưa tốt nghiệp hoặc tốt 

nghiệp tiểu học: 2,8% (n=50). Tốt nghiệp trung học phổ thông 38,5% (n=510) và 

tốt nghiệp cao đẳng, đại học chiếm 20,2%(n=270). Nhìn chung đối tượng nghiên 



 

  

cứu có trình độ học vấn khá cao, số chưa tốt nghiệp hoặc tốt nghiệp tiểu học chỉ 

chiếm 2,8% và 5,8% (xem biểu đồ 3.2), phần đông anh, chị em đã học qua phổ 

thông trung học hoặc các trường dạy nghề, các trường đại học nên việc phát 

phiếu sàng lọc để họ tự ghi chép khá thuận lợi. Một trong những điểm nổi bật ở 

đây là đối tượng nghiên cứu là cán bộ công chức nhà nước hoặc cán bộ nghỉ hưu 

chiếm phần đông (biểu đồ 3.3), điều này cho thấy các đối tượng có YTNC tập 

trung nhiều ở những người có thu nhập cao, làm việc tĩnh tại, ít hoạt động, béo 

phì. Nghiên cứu này cũng phù hợp một vài nghiên cứu trước đây của Tạ Văn 

Bình và cs (2004) khi nghiên cứu ‘‘Thực trạng ĐTĐ-suy giảm dung nạp glucose 

các yếu tố liên quan và tình hình quản lý bệnh ĐTĐ tại Hà Nội’’ [14] và một 

nghiên cứu khác của Vũ Huy Chiến (2004) về ‘‘Liên quan giữa yếu tố nguy cơ 

với tỷ lệ mắc ĐTĐ2 tại một số vùng dân cư tỉnh Thái Bình’’[18]. 

Kết quả tỷ lệ ĐTĐ2 và tiền ĐTĐ2 khi xét nghiệm lần đầu chưa làm nghiệm 

pháp tăng đường máu được trình bày bảng 3.3: Tỷ lệ tiền ĐTĐ2 là 17,4% và tỷ lệ 

ĐTĐ2 là 9,7%. Tỷ lệ này phân bố theo nhóm tuổi (bảng 3.4) cho thấy: 

 -Tỷ lệ số đối tượng nghiên cứu là tiền ĐTĐ2 tăng dần theo nhóm tuổi, tuổi 

càng cao thì tỷ lệ này càng cao. Nhóm tuổi 30-39: 8%; nhóm tuổi 40-49:14,9% 

và nhóm tuổi 50-64:16,1%. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, p>0,05 và 

2= 0.8. 

- Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu bị bệnh ĐTĐ2 tăng dần theo nhóm tuổi, tuổi 

càng cao thì tỷ lệ này càng cao. Nhóm tuổi 30-39: 4%; nhóm tuổi 40-49: 8,3% 

và nhóm tuổi 50-64: 11,9%. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, p>0,05 và 

2= 0.6. 

Nếu xem xét sự phân bố tỷ lệ ĐTĐ2 và tiền ĐTĐ2 ở lần xét nghiệm đầu 

tiên theo giới (bảng 3.5) thì kết quả như sau: 

- Tỷ lệ số người bị tiền ĐTĐ2 ở nam 17,4% (n=73) tương tự như ở nữ 

17,4%(n=120). Sự khác biệt không có ý nghĩ thống kê, p>0,05 và 2= 0.2. 

- Tỷ lệ số người bị ĐTĐ2 ở nam 11,0% (n=46) cao hơn ở nữ 9,0%(=83). 

Sự khác biệt không có ý nghĩ thống kê, p>0,05 và 2= 0.1. 

Tuy nhiên, ở những người tiền ĐTĐ khi có glucose máu 5,6mmol/l và 

6,9mmol/l để chẩn đoán chắc chắn là họ bị ĐTĐ hoặc chỉ là tiền ĐTĐ bắt buộc 



 

  

chúng ta phải tiến hành làm nghiệm pháp tăng glucose máu. Nghiệm pháp tăng 

glucose máu được tiến hành sau 2 giờ và kết quả thu được tỷ lệ tiền ĐTĐ: 7,8 và 

tỷ lệ ĐTĐ: 4%. Khi tiến hành nghiên cứu ‘‘Dịch tễ học bệnh ĐTĐ và các yếu tố 

liên quan ở 4 thành phố lớn’’[8], Tạ Văn Bình và cs (2003) cho thấy: tỷ lệ 

RLDNG là 7,6 và tỷ lệ ĐTĐ là 4%. Nghiên cứu Vũ Thị Mùi và cs (2005) khi 

khảo sát ‘‘Tình hình ĐTĐ ở người trên 30 tuổi tại Yên Bái’’[36] cho thấy tỷ lệ 

ĐTĐ 4,6% và tỷ lệ RLDNG là 8,8%. Kết quả nghiên cứu này cũng tương tự  như 

kết quả nghiên cứu của các tác giả nêu trên. 

 So sánh tỷ lệ tiền ĐTĐ2 và ĐTĐ2 ở một số địa phương trong nước 

Nơi nghiên cứu n Tuổi Tỷ lệ ĐTĐ2 Tỷ lệ tiền ĐTĐ2 

Qui Nhơn[20] 1525 >30 8,6 % 4,8% 

4Thành phố lớn[8] 2349 30-65 4% 7,6% 

Yên Bái [36] 1200 30-65 4,6% 8,8% 

Tác giả và CS 1334 30-65 4% 7,8% 

Ngày nay ở Hoa Kỳ có khoảng 57 triệu người mắc tiền ĐTĐ2, theo Basit 

A, thì tỷ lệ ĐTĐ2 ở Thái Lan: 3,58%, Philipin: 4,27% [59]. 

  Bảng 3.9 cho chúng ta kết quả phân bố BMI ở các đối tượng nghiên cứu, 

tỷ lệ tiền béo phì: 15,3%, béo phì độ I:14,2%, béo phì độ II:3,6%. TrầnThị Hồng 

Loan và cs khi đánh giá  ‘‘Thực trạng thừa cân và béo phì tại Tp. Hồ Chí Minh’’ 

cho thấy tỷ lệ thừa cân ở người trưởng thành là 15,7% và người cao tuổi 

17,8%[28], kết quả nghiên cứu của đề tài này cũng tương tự như nghiên cứu của 

Trần Thị Hồng Loan và cs.  

Kết quả trình bày ở bảng 3.10 và 3.11 cho thấy tỷ lệ thừa cân béo phì phân 

bố đồng đều ở các nhóm tuổi và ở hai giới nam và nữ, tuy nhiên mức độ béo phì 

độ I tăng cao theo lứa tuổi, tuổi cao thì mức béo phì tăng hơn hẳn. Nguyễn Minh 

Tuấn và cs (2006) tiến hành nghiên cứu ‘‘Thực trạng thừa cân béo phì ở người 

trưởng thành tại thành phố Thái Nguyên’’[44] cho thấy nhóm tuổi 30-39 tỷ lệ 

béo phì 30%, 50-60 tỷ lệ béo phì 47,3%, tác giả kết luận tuổi càng cao thì tỷ lệ 

béo phì càng cao. Nghiên cứu của luận văn này cũng có kết quả tương tự. 



 

  

 Một số yếu tố liên quan đến ăn uống được trình bày trong bảng 3.13 cho 

thấy: Việc ăn uống của đối tượng nghiên cứu: Thích ăn chất béo 35%, ăn rau 

46,9%, thích uống rượu, bia 12,6%, thích ăn đồ ngọt (bánh kẹo, nước ngọt pepsi, 

nước ga có đường..) là 11,2%. Tỷ lệ hút thuốc nam giới là 25,6%. Nghiên cứu 

của luận văn này có kết quả tương tự như kết quả nghiên cứu của Tạ văn Bình và 

cs trong nghiên cứu: “Chế độ dinh dưỡng, ảnh hưởng đến bệnh ĐTĐ2”[11]. 

Thời gian, cường độ hoạt động và thói quen đi bộ của đối tượng nghiên 

cứu không cao (bảng 3.15), hoạt động thể lực trên 30 phút chiếm tỷ lệ nhỏ 

<15%, tỷ lệ đối tượng tham gia nghiên cứu có thói quen đi bộ tại 3 phường: Ba 

Đình: 41,3%, Ngọc Trạo: 47,8% và Phú Sơn: 51,2%. Sự khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê, p>0,05 và 2=0.8. Kết quả này cũng tương tự như kết quả của Tạ 

Văn Bình và cs khi nghiên cứu: “ĐTĐ2- loại bệnh liên quan đến thay đổi lối sống 

”[12]. 

Kiến thức, thực hành về phòng chống bệnh ĐTĐ ở nhóm nghiên cứu trình 

bày bảng 3.16 và biểu đồ 3.4 cho thấy: Kiến thức của đối tượng nghiên cứu hiểu 

biết đúng về dinh dưỡng trong phòng bệnh ĐTĐ 24,1%, và hiểu biết đúng về 

luyện tập trong phòng bệnh ĐTĐ là 36,5%. Đối tượng nghiên cứu thực hành 

dinh dưỡng đúng để phòng bệnh ĐTĐ là 21,3% (n=284) và thực hành đúng về 

luyện tập trong phòng bệnh ĐTĐ là 22,8 (n=304). Kết quả này cho chúng ta 

thấy, tỷ lệ hiểu biết và thực hành đúng về dinh dưỡng và luyện tập còn tương đối 

thấp. Như vậy, điều này cho thấy, công tác truyền thông phòng chống ĐTĐ 

trong thời gian tới cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Nghiên cứu này cũng tương tự 

như nghiên cứu của Tạ Văn Bình và cs (2004) [9]. 

Mối liên quan giữa thói quen ăn uống, đi bộ với các đối tượng tiền ĐTĐ 

được trình bày bảng 3.18 và 3.19, kết quả cho thấy: 

- Nhóm có thói quen thường xuyên  ăn ít rau có nguy cơ mắc tiền ĐTĐ 

cao hơn gấp 3,7 lần so với nhóm ăn rau thường xuyên. 

- Nhóm có thói quen ăn nhiều mỡ có nguy cơ mắc tiền ĐTĐ cao hơn gấp 

2.8 lần so với nhóm có thói quen ít ăn mỡ. 

- Không thấy nguy cơ khác biệt giữa nhóm có thói quen và không có thói 

quen  ăn đồ ngọt, rượu bia và hút thuốc lá trong nghiên cứu này. 



 

  

- Nhóm đi bộ không thường xuyên có nguy cơ mắc tiền ĐTĐ gấp 7.5 

(OR=7.5) lần so với  nhóm đi bộ thường xuyên. 

Nguyễn Minh Tuấn và cs (2006) tiến hành nghiên cứu ‘‘Thực trạng thừa 

cân béo phì ở người trưởng thành tại thành phố Thái Nguyên’’ [44] cho rằng: 

Những người có thói quen ăn uống không đúng thì có tỷ lệ béo phì cao gấp 1,77 

lần so với người có thói quen ăn uống đúng. 

        Freire và cs [83] khi nghiên cứu “Tình trạng dinh dưỡng của những người 

Brazil gốc Nhật” cho thấy với mức độ ăn truyền thống của người Nhật, một chế 

độ ăn nhiều năng lượng và một lối sống tĩnh tại có thể góp phần làm tăng tỷ lệ 

béo trung tâm và hội chứng chuyển hoá của những người Brazil gốc Nhật ở hai 

giới và các thế hệ. Tỷ lệ thói quen ăn uống không hợp lý có nguy cơ béo phì gấp 

3,2 lần so với người ăn uống hợp lý. 

           Mokdad AH (2001)[117] cho thấy :27% người Mỹ trưởng thành không 

tham gia bất kỳ hoạt động thể dục nào, và 28.2%  đối tượng khác không thường 

xuyên hoạt động thể lực. Chỉ có 24.4% người Mỹ trưởng thành ăn hoa quả và rau 

tươi  5 lần/ ngày.  

Phân tích các yếu tố nguy cơ theo từng nhóm tuổi ở đối tượng nghiên cứu 

(bảng 3.20), cho thấy: tuổi là yếu tố nguy cơ hay gặp nhất, đặc biệt khi tuổi 45 

được xem là có yếu tố nguy cơ mắc bệnh cao. Trong số các đối tượng điều tra thì 

số đối tượng có 2 yếu tố nguy cơ trở xuống nhìn chung là thấp, khoảng xấp sỉ 

16%, nhóm có 3 yếu tố nguy cơ trở lên chiếm nhiều nhất 70%, các yếu tố nguy 

cơ tăng dần theo tuổi. Trên thực tế các yếu tố như: BMI23, rối loạn lipid máu, 

có rối loạn glucose máu, tiền sử gia đình có người bị đái tháo đường, tăng HA... 

là các yếu tố được coi là nguy cơ chính. Người có các yếu tố nguy cơ này có khả 

năng mắc ĐTĐ nhiều hơn. Kết quả cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ mắc 

các yếu tố nguy cơ giữa các nhóm tuổi, tuổi càng cao thì mắc các yếu tố nguy cơ 

cũng tăng theo. 

Nghiên cứu về ĐTĐ và rối loạn dung nạp glucose máu ở đối tượng có 

nguy cơ cao tại Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hoá, Nam Định năm 2003 của Tạ Văn 

Bình, Hoàng Kim Ước và cs cho thấy[10],[54]: trong tổng số 4415 đối tượng 

tham gia điều tra ở 4 tỉnh,  về đối tượng có nguy cơ cao thì có tới 82,9% các đối 



 

  

tượng tham gia mắc các yếu tố nguy cơ, các yếu tố nguy cơ này cũng tăng dần 

theo tuổi, tuổi >45 mắc nhiều các yếu tố nguy cơ hơn. 

4.2. Hiệu quả can thiệp 

4.2.1. Thông tin của đối tượng nghiên cứu can thiệp 

Với mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả can thiệp, chế độ ăn 

(thực phẩm có chỉ số glucose máu thấp) và luyện tập ở người tiền ĐTĐ2 nên 

nghiên cứu này chỉ tập trung vào những đối tượng tiền ĐTĐ2 được chẩn đoán 

dựa vào nồng độ glucose máu khi đói ≥5,6-≤6,9mmol/l và nồng độ glucose máu 

2g sau khi làm nghiệm pháp tăng glucose máu ≥5,6-≤11,1mmol/l. (Các đối 

tượng tiền ĐTĐ2 đã có biến chứng như tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim... không 

đựơc đưa vào nghiên cứu này). 

  Theo tính toán lí thuyết cỡ mẫu nghiên cứu can thiệp dinh dưỡng cho 

nghiên cứu này (n=82). Thực tế từ kết quả khám xác định các yếu tố nguy cơ, 

các đối tượng tiền ĐTĐ2 đã được lựa chọn để triển khai nghiên cứu với n=95 

(nhóm can thiệp n=52, nhóm đối chứng n=43) đối tượng, như vậy về mặt cỡ mẫu 

và các tiêu chuẩn nghiên cứu khác đã được đảm bảo, đạt được mục đích chọn 

mẫu như nghiên cứu đề ra.  

Vì là nghiên cứu được tiến hành trên các đối tượng là tiền ĐTĐ2 (với 

glucose máu tĩnh mạch sau ăn 8-12 giờ: 5,6-≤6,9 mmol/l và glucose máu 2 giờ 

sau khi làm nghiệm pháp ≥5,6 và ≤ 11,1 mmol/L) qua khám sàng lọc đã phân 

loại và lựa chọn những đối tượng tiền ĐTĐ2 đưa vào nghiên cứu nên mẫu nghiên 

cứu can thiệp đã được chọn mẫu có chủ đích tức là những đối tượng hội đủ các 

tiêu chuẩn đề ra được đưa vào nghiên cứu này. 

Kết quả tỷ lệ tiền ĐTĐ2 được xác định nồng độ glucose máu khi tiến hành 

đo glucose máu tĩnh mạch lúc đói và nồng độ glucose máu sau 2 giờ làm nghiệm 

pháp tăng glucose máu được trình bày ở bảng 3.21: Tỷ lệ tiền ĐTĐ2 nhóm đối  

chứng và nhóm can thiệp tương tự như nhau (p>0,05). Nghiên cứu này cũng 

tương tự  như nghiên cứu của Hoàng Kim ước [53].  

Tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu, giá trị trung bình của glucose máu ở hai 

nhóm can thiệp và đối chứng (kết quả bảng 3.22) tương tự như nhau, sự khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 



 

  

Khi nghiên cứu thành phần sinh hoá máu bao gồm: cholesterol, 

triglyceride, HDL-C, LDL-C nghiên cứu cho thấy: ở cả hai nhóm can thiệp và 

đối chứng tỷ lệ cholesterol≥5,6mmol/l, triglycerid≥2mmol/l, HDL-C<0,9mmol/l 

và LDL-C≥3,4 mmol/l  chiếm một tỷ lệ tương đối  đồng đều như nhau (biểu đồ 

3.7).  

Tác giả Cao Thị Mỹ Phượng và cs [41] khi trình bày kết quả rối loạn lipid 

ở người có nguy cơ tăng huyết áp như thừa cân, béo phì và rối loạn glucose máu 

tại Trà Vinh tỷ lệ cholesterol≥5,6mmol/l: 29,9%, triglycerid≥2mmol/l: 42,6%, và 

LDL-C≥3,4 mmol/l là: 32,8%. 

Doãn Thị Tường Vi và cs khi nghiên cứu rối loạn lipid máu và tăng HA ở 

người thừa cân cũng cho thấy tỷ lệ rối loạn Cholesterol và triglycerid chiếm 

58,7% [55]. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài này cũng có kết quả tương tự như kết quả 

của Cao Mỹ Phượng và Doãn Thị Tường Vi. 

So sánh giá trị trung bình lipid máu giữa hai nhóm can thiệp và đối chứng 

(bảng 3.23) nhóm nghiên cứu nhận thấy thành phần lipid máu ở hai nhóm can 

thiệp và đối chứng tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu tương tự như nhau (p>0,05). 

Kết luận của Mokdad AH (2001) [117] khi ông nghiên cứu về ‘‘Sự tiếp 

diễn về bệnh béo phì và ĐTĐ tại Hoa Kì’’ đã cho rằng tỷ lệ béo phì và ĐTĐ tại 

một số vùng nước Mĩ đang gia tăng ở người Mỹ trưởng thành, tỷ lệ béo 

phì>30kg/m(2) là 19,8%-24,3%. 

Chỉ số khối cơ thể (BMI), ở hai nhóm can thiệp và đối chứng phân bố 

tương đối đồng đều, tỷ lệ BMI 23 chiếm 61,5 % ở nhóm can thiệp và 67,4% ở 

nhóm đối chứng, với p>0,05 (biểu đồ 3.8).  

Bảng 3.24 cho thấy: khi so sánh giá trị trung bình BMI23 giữa hai nhóm 

can thiệp và đối chứng cũng cho một kết quả tương tự như nhau ở 2 nhóm: can 

thiệp=25,3 1,9;  đối chứng =26,0 2,7, với p>0,05 

Nếu chúng ta xem xét đến tỷ lệ vòng bụng nam 90cm và  nữ 80cm ở 

hai nhóm can thiệp và đối chứng (biểu đồ 3.9):  

- Nhóm can thiệp: Vòng eo nam 90cm là 52% và nữ 80cm là 66,7%. 



 

  

- Nhóm đối chứng: Vòng eo nam 90cm là 40% và nữ 80cm là 69,6%. 

 Kết quả nghiên cứu của đề tài này về vòng eo cho thấy tỷ lệ vòng bụng  

nam 90cm và nữ 80cm phân bố đều ở 2 nhóm, với p>0,05 và2=0,6 

Nghiên cứu của Cao Mỹ Phượng [41] ở những người tiền ĐTĐ thì tỷ lệ 

vòng eo ở nhóm tiền ĐTĐ ở nam giới là 62,9% và nữ giới là 58,8%,. Như vậy, 

nghiên cứu này cũng có một kết quả tương tự như nghiên cứu của Cao Mỹ 

Phượng và cs. 

Về thực trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của các đối tượng tham gia 

nghiên cứu, qua điều tra khẩu phần ăn và tần xuất tiêu thụ thực phẩm, chúng tôi 

nhận thấy (bảng 3.26 và 3.27): nhìn chung cả hai nhóm can thiệp và đối chứng 

lượng gạo tiêu thụ so với năm 2000 tại huyện Đông Anh [38] chúng ta thấy mức 

tiêu thụ gạo giảm hơn nhiều (p<0.05), các loại lương thực khác như đậu đỗ, lạc 

vừng rau xanh tăng lên đáng kể (p<0.01). Đặc biệt các loại hải sản, thịt các loại 

cũng tăng lên, có những loại tăng lên gấp 2 lần như thịt (p<0.01). Giá trị dinh 

dưỡng P : L :G là 15.4 ,15.1 ,66.2. Nếu so với tiêu chuẩn tiêu thụ người bình 

thường thì hàm luợng này chưa cân đối theo yêu cầu của VDD [50], nếu so với 

người bị ĐTĐ thì tỷ lệ này càng chưa đạt được. Mặt khác khi nghiên cứu về kiến 

thức cho thấy người dân phần nào đã biết được mối nguy cơ khi ăn nhiều thịt 

mỡ, khẩu phần ăn thiếu cân đối, qua đó chúng ta thấy được công tác truyền 

thông về dinh dưỡng, bệnh ĐTĐ phần nào cũng tác động đến lối sống của bà 

con, nhưng chưa phải là một biện pháp truyền thông sâu nhằm tác động thay đổi 

mạnh hơn nữa về tập quán ăn uống một cách bài bản để góp phần đẩy lùi tỷ lệ 

mắc bệnh ĐTĐ tại cộng đồng. 

4.2.2. Hiệu quả can thiệp tư vấn chế độ ăn, thực phẩm bổ sung 

isomalt và luyện tập góp phần cải thiện glucose máu, thành phần lipid máu 

và nhân trắc ở những người tiền ĐTĐ2 tại cộng đồng 

Để tiến hành triển khai nghiên cứu can thiệp, việc xây dựng chế độ ăn đã 

được kết hợp với Viện Dinh Dưỡng. Xây dựng chế độ ăn hợp lí cho từng đối 

tượng nghiên cứu dựa vào BMI, chế độ ăn cho người tiền ĐTĐ2 đã được xây 

dựng làm 3 loại thực đơn chính (xem chế độ ăn phần tổng quan) BMI<18,5,  

18,5  BMI<23 và BMI 23 với những thực phẩm sẵn có ở địa phương trong 



 

  

từng mùa, đảm bảo mọi người đều có thể sử dụng hợp lí, an toàn và chi phí 

không cao hơn so với mức thu nhập của đối tượng, tiện lợi, dễ sử dụng. Hơn nữa, 

với cách tính toán cân đo thực phẩm sẽ được áp dụng để tư vấn và trình diễn đơn 

giản để mọi người dễ nhận biết. 

Cung ứng bánh Hura-light; 

Sản phẩm isomalt gồm bánh Hura-light, sữa Quasure-light, được đưa đến 

từng điểm can thiệp và đảm bảo phân phối tới tay người tiêu dùng do đại diện 

Công ty bánh kẹo Biên Hoà Tại Hà Nội và Thanh Hoá phối hợp thực hiện. Bánh 

được đưa đến Trạm xá bán và đồng thời đặt đại lý ngay tại phường sở tại, đảm 

bảo cung cấp thường xuyên cho các đối tượng nghiên cứu. 

Cách sử dụng 

Bánh Huralight và sữa Quasure-light được dùng cho bữa phụ, bánh Hura-

light ăn vào bữa phụ lúc 15g và sữa Quasure-light ăn bữa phụ lúc 21g. Như vậy 

hai sản phẩm này rất thuận tiện cho mọi người, bữa phụ 15g ăn bánh không phải 

nấu, không mất nhiều thời gian. Sữa Quasure-light cũng không cần phải nhóm 

lửa, chỉ cần có nước ấm là pha được, việc sử dụng giản đơn, thuận lợi, không gây 

phiền toái trong gia đình và người sử dụng 

-1 bámh Hura-light cung cấp 0,6 suất bộ đường và 0,2 suất đạm; 

-1 gói Quasure-lightcung cấp 1 xuất bột đường và một suất đạm. 

Chế độ luyện tập, chủ yếu được khuyến khích cách luyện tập cho mọi 

người đi bộ vừa dễ hướng dẫn, theo dõi, giám sát và là một phương thức luyện 

tập đơn giản, rẻ tiền, ai cũng có thể tham gia. Vận động mọi người có thể đi bộ 

đến công sở. Mỗi người được phát một máy đếm bước đi bộ, máy này vừa có thể 

lượng giá mức tiêu hao năng lượng, khoảng cách đi một lần. Đồng thời, người 

tập có thể vừa đi vừa nghe đài FM hay AM. Máy do hãng Walkman sản xuất tại 

Malaysia và Hãng Abbotte tại Hà Nội viện trợ cho dự án. Các loại biểu theo dõi 

đã được thiết lập cụ thể, thống nhất, đồng thời hướng dẫn cho từng đối tượng ghi 

chép đầy đủ các thông tin như số dặm, Km và mức tiêu hao năng lượng (calo) 

cho từng đối tượng can thiệp ghi chép mỗi lần tập trong ngày và hàng tuần đến 

buổi tư vấn nộp cho CTV xem và chỉnh dẫn. 



 

  

Sau khi lập kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ, nhóm nghiên cứu đã phối kết 

hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia (VDD), Trung tâm Truyền thông- Giáo dục 

sức khoẻ trung ương-Bộ Y tế, Trung tâm Nội tiết và Trung tâm Truyền thông-

GDSK Thanh Hoá tiến hành tập huấn cho các cộng tác viên, bao gồm : 02 cán bộ 

Trung tâm TT-GDSK, 02 cán bộ Trung tâm Nội tiết tỉnh và mỗi phường 02 cán 

bộ Y tế cơ sở với nội dung: Đại cương bệnh ĐTĐ2, cách thử glucose máu mao 

mạch, hướng dẫn tư vấn dinh dưỡng hợp lí và luyện tập cũng như cách thức cân 

đo và tính toán BMI.  

Sau khi hoàn thành lớp tập huấn, với sự giúp đỡ của Phòng Nghiệp vụ Sở 

Y tế, Phòng Y tế thành phố Thanh Hoá đã có 3 phòng tư vấn ở 3 phường được 

thành lập. Hàng tuần các nhóm thay nhau đến hướng dẫn luyện tập và tư vấn. Tất 

nhiên, nhóm đối chứng chỉ được thử glucose máu và cân đo bình thường. 

4.2.2.1. Hiệu quả can thiệp thay đổi sinh hoá máu giữa hai nhóm can 

thiệp và đối chứng 

Việc theo dõi glucose máu được tiến hành định kì hàng tháng, bằng cách 

thử glucose máu mao mạch vào sáng sớm, lúc đói, kết hợp với tư vấn dinh dưỡng 

và luyện tập. Kết quả thay đổi giá trung bình glucose máu vào buổi sáng, lúc đói 

qua từng tháng cho thấy (biểu đồ 3.10): Cả hai nhóm glucose máu đều giảm 

nhưng ở nhóm can thiệp glucose máu tại thời điểm tháng thứ nhất so với thời 

diểm tháng thứ 4 có sự thay đổi rõ rệt với p<0,01. Nhóm đối chứng, với cùng 

thời điểm như trên, mặc dù có giảm nhưng không có ý nghĩa thống kê, với 

p>0,05. Điều này cho thấy, ở nhóm can thiệp với sự tư vấn chế độ ăn có bổ sung 

đường isomalt và luyện tập theo hướng dẫn đã góp phần cải thiện glucose máu ở 

những người có nguy cơ tương đối tốt. Kết quả nghiên cứu của này cũng phù hợp 

với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Vinh Quang và cs khi nghiên cứu tỷ lệ người 

dân có IGT và IFG chuyển thành glucose máu bình thường ở Nam Định và Thái 

Bình (nhóm can thiệp có IGT và IFG chuyển thành glucose máu bình thường ở 

nhóm can thiệp cao hơn nhóm chứng, với p<0,01). 

Nghiên cứu Goldhaber-Fiebert JD và cs ở Costa Rica (2003) [87] cho 

thấy: glucose máu lúc đói của nhóm can thiệp giảm 1955 mg/dl, còn nhóm đối 



 

  

chứng tăng 1678 mg/dl. Như vậy, trong nghiên cứu này đã cho một kết quả 

tương tự như các đồng nghiệp ở Costa Rica. 

Mặt khác, trong quá trình theo dõi glucose máu, các đối tượng nghiên cứu 

cũng được kiểm tra glucose máu sau ăn 2 giờ biểu đồ 3.11 cho thấy: glucose 

máu sau ăn 2 giờ ở nhóm can thiệp được thay đổi rất khả quan qua từng tháng 

(p<0,01), ngược lại ở nhóm đối chứng kết quả hầu như thay đổi không đáng kể 

qua từng tháng (p>0,01). 

Việc theo dõi glucose máu sau ăn ở các đối tượng nghiên cứu vô cùng 

quan trọng, trong lúc theo dõi thì bản thân họ sẽ phải tự tiến hành đo glucose 

máu sau ăn 2 giờ hoặc sau ăn bữa trưa, hoặc sau ăn bữa tối. Bản thân người bệnh 

sẽ tự đánh giá kết quả và tự điều chỉnh số lượng thức ăn sao cho hợp lý 

[1],[2],[81],[92]. 

Việc theo dõi và quản lý các đối tượng ĐTĐ hay tiền ĐTĐ không chỉ là 

các bác sỹ chuyên khoa mà đòi hỏi Y tá và bản thân đối tượng nghiên cứu phải 

tự biết sử dụng máy đo glucose máu [81],[94].  

Jefferson VW và cs (2000) cũng đã nhấn mạnh vai trò thực hành tự  theo 

dõi glucose máu ở người phụ nữ da đen có nguy cơ bị bệnh ĐTĐ [97] cũng cho 

thấy kiểm soát glucose máu sau ăn 2 giờ giảm tỷ lệ tiến triển của bệnh hơn là chỉ 

theo dõi glucose máu lúc đói. Schwedes và cs ở Hoa Kỳ (2002) đã tiến hành theo 

dõi glucose máu ở 223 bệnh nhân ĐTĐ2 cho thấy giảm HbA1c gấp hai lần so với 

những bệnh nhân không theo dõi glucose máu 2 giờ sau ăn, kết quả làm giảm 

được 63% biến chứng của người bệnh ĐTĐ2[95],[137]. 

Nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy tiền ĐTĐ2 là 

bệnh hoàn toàn có thể phòng được hoặc ít nhất là làm chậm quá trình tiến triển 

thành bệnh ở những người có yếu tố nguy cơ, đặc biệt ở những người tiền ĐTĐ2 

(bao gồm cả IFG và IGT) và BMI23 [111],[114],[120]. 

Kết quả can thiệp dự phòng sự tiến triển thành ĐTĐ2 ở những người đã 

được chẩn đoán tiền ĐTĐ (bảmg 3.29) của nghiên cứu này cho thấy:  

ở những người tiền ĐTĐ2 sau 4 tháng can thiệp bằng chế độ ăn và luyện 

tập thì tỷ lệ glucose máu trở lại bình thường là 65,3%, không thay đổi là 21,1% 



 

  

và tiến triển thành ĐTĐ2 là 13,6%. Tương tự như vậy, ở nhóm đối chứng tỷ lệ 

này là 18%, 61,1% và 27,9%. Với p so sánh trước sau hai nhóm <0,05. 

  Một nghiên cứu ở Hoa Kỳ, về giảm tỷ lệ mới mắc ĐTĐ2 bằng can thiệp 

lối sống hoặc dùng metformin cho thấy: Thời gian theo dõi trung bình là 2,8 

năm. Tỷ lệ mới mắc ĐTĐ là 11,0:7,8:4,8% tương ứng ở các nhóm placebo, 

metformin, và thay đổi lối sống. Tỷ lệ mới mắc ĐTĐ giảm 58% với can thiệp lối 

sống (95% CI. 48%-66%); 31% với metformin (95% CI, 17-43%), so với 

placebo. Tác giả kết luận: Can thiệp lối sống có hiệu quả cao hơn đáng kể so với 

metformin [103]. 

Nghiên cứu khác của Connor H,  tiến hành ở Thuỵ Điển, tác giả nhận 

thấy: Tỷ lệ tiến triển thành ĐTĐ2 giảm 29% ở nhóm đối chứng, 13% ở nhóm can 

thiệp những người IGT sau 6 năm theo dõi, khi áp dụng một chế độ ăn giảm 

carbonhydrat và lipid [73]. 

Nghiên cứu DaQuing Trung Quốc [111], nghiên cứu của Gaede PH về 

phòng bệnh ĐTĐ tại Phần Lan [85], cho thấy việc áp dụng chế độ ăn hợp lí, chế 

độ luyện tập có thể làm giảm ĐTĐ tới 42% và 58%. 

Nghiên cứu của tác giả và cs được tiến hành trên các đối tượng có nguy cơ 

cao, khi glucose máu của họ 5,6-6,9mmol/l và BMI23. Mặc dù được can thiệp 

tích cực, nhưng vẫn không thể tránh được những trường hợp tiến triển thành 

ĐTĐ2. Nhưng kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng khi can thiệp tỷ lệ tiến 

triển thành ĐTĐ ở nhóm can thiệp (13,6%) thấp hơn rõ ràng so với nhóm không 

can thiệp (20,9%), với p<0,05. Do đó, việc phát hiện sớm các đối tượng tiền 

ĐTĐ2 là rất cần thiết để từ đó tìm ra các biện pháp can thiệp nhằm góp phần cải 

thiện glucose máu và trì hoãn hoặc ngăn chặn được tiến triển của bệnh. Kết quả 

này tương tự như nghiên cứu phòng bệnh của Gaede [84], và nghiên cứu của 

Grandinettti A [90]. 

Giá trị trung bình glucose máu (bảng 3.30) ở nhóm can thiệp giá trị trung 

bình của glucose máu giảm tương ứng với (p<0,05, t-test). Nhóm đối chứng thì 

giá trị trung bình  của glucose máu thay đổi không có sự khác biệt (p>0,05, t-

test).  



 

  

Một nghiên cứu can thiệp ngẫu nhiên, đối chứng, dựa vào cộng đồng bằng 

dinh dưỡng và luyện tập làm cải thiện glucose máu và các yếu tố nguy cơ tim 

mạch ở bệnh nhân ĐTĐ2 vùng nông thôn Costa Rica cho thấy: Glucose của 

nhóm can thiệp giảm 1.82.3% còn nhóm chứng giảm 0.42.3%(p=0.02) [87]. 

Nghiên cứu của Ross R và cs “Giảm béo nhờ thay đổi lối sống” [131] cho thấy: 

ăn uống và luyện tập đóng góp vào việc giảm cân và coi đó là một chiến lược 

giảm béo phì để duy trì cân nặng hợp lý. 

Nghiên cứu về giáo dục tự quản lý bệnh ĐTĐ ở người Mỹ gốc Mexico 

[65] cho thấy: nhóm can thiệp thấy có nồng độ HbA1c và glucose máu lúc đói 

giảm đáng kể sau 6 tháng, nhóm can thiệp có nồng độ HbA1c trung bình thấp 

hơn nhóm chứng 1,4%. Tuy nhiên, giá trị này ở nhóm can thiệp vẫn còn cao trên 

10%.  

Sự tiến triển từ tiền ĐTĐ2 thành ĐTĐ2 là nguy cơ không thể tránh khỏi 

nếu như chúng ta không có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu. Khi tiến triển thành 

bệnh ĐTĐ2 thì nguy cơ rối loạn lipid máu rất dễ sảy ra và đây là nguyên nhân 

hàng đầu gây tăng huyết áp và những tổn thương mạch máu gây nên chết đột 

quỵ. 

Betteridge DJ (2000) khi nghiên cứu “Rối loạn mỡ máu trong bệnh ĐTĐ’’ 

cho rằng rối loạn mỡ máu là một phần trong hội chứng chuyển hoá quan sát thấy 

ở người bệnh ĐTĐ2, được đặc trưng bởi sự tăng vừa phải nồng độ trygliceride và 

giảm HDL cholesterol. Rối loạn lipid máu góp phần làm tăng nguy cơ tim mạch 

và vì thế là một mục tiêu tốt để can thiệp điều trị với hình thức kiểm soát glucose 

máu, lối sống và dùng thuốc hạ lipid máu. Người ta cho rằng rối loạn lipid mà ở 

người bệnh ĐTĐ2 là hậu quả thứ phát của kháng insulin. Bất kỳ biện pháp nào 

làm giảm kháng insulin cũng sẽ có ảnh hưởng lên rối loạn lipid máu, nhưng 

trong nhiều trường hợp, người bệnh ĐTĐ2 không đạt đựơc nồng độ lipid máu 

bình thường nhờ chế độ ăn, luyện tập và kiểm soát glucose máu. Phân tích dưới 

nhóm trong các thử nghiệm lâm sàng gợi ý rằng điều trị hạ lipid máu sẽ làm 

giảm nguy cơ bệnh mạch vành ở người bệnh ĐTĐ2, nhưng các thử nghiệm đặc 

hiệu trên người bệnh ĐTĐ2 hiện vẫn chưa kết thúc. Cho tới khi đó, người bệnh 

ĐTĐ2 có bệnh mạch vành hoặc những người có nguy cơ cao nên dùng các thuốc 



 

  

làm giảm tích cực lipid máu. Theo quan điểm của tác giả, khi các nghiên cứu 

hiện nay hoàn thành, nhiều khả năng là hầu hết người bệnh ĐTĐ2 sẽ được chỉ 

định dùng thuốc hạ lipid máu. 

Sự thay đổi rối loạn thành phần lipid máu trước và sau can thiệp trình bày 

bảng 3.31 cho thấy: Nồng độ cholesterol5,7mmol/l giảm mạnh ở nhóm can 

thiệp (p<0,01) và tăng ở nhóm đối chứng (p>0,05). Nồng độ triglycerid>2mmol/l 

cũng giảm ở nhóm can thiệp (p<0,01 và ở nhóm đối chứng tuy cũng có giảm 

nhưng  không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). HDL-C tăng nhiều ở nhóm can 

thiệp, nhóm đối chứng thì tỷ lệ này tăng nhưng kết quả thay đổi ở cả hai nhóm  

không có ý nghĩa thống kê, p>0,05. Nồng độ LDL đều giảm có ý nghĩa thống kê 

ở nhóm can thiệp, với p<0,01. ở nhóm đối chứng tỷ lệ này cũng có giảm, tuy 

nhiên không có ý nghĩa thống kê ( p>0,05). Giá trị trung bình lipid máu qua quá 

trình can thiệp (bảng 3.28) cho thấy nhìn chung cholesterol, triglyceride và LDL-

C đều giảm tại thời điểm N4, nhưng nhóm can thiệp giảm có ý nghĩa hơn nhóm 

chứng, với p<0,05. 

Bảng 3.33 trình bày chỉ số hiệu quả can thiệp các chỉ tiêu sinh hoá máu 

cho thấy, so với nhóm chứng hiệu quả can thiệp đã cải tiện rõ ràng tình trạng 

glucose máu theo dõi sau ăn 2 giờ hàng tháng, hiệu quả do can thiệp đã đem lại 

50,9 %. Thành phần lipid máu cũng có hiệu quả khả quan, chỉ số hiệu quả do 

can thiệp làm cải thiện tình trạng cholesterol, triglycerid, LDL-C tương ứng là 

65,5%, 28,4% và 36,3% riêng rẽ. Không những thế, hiệu quả can thiệp còn cho 

thấy có sự thay đổi mạnh ở từng nhóm tuổi và từng giới riêng biệt. 

Kanji A.O (2000) khi tiến hành nghiên cứu “Rối loạn lipid máu trong 

bệnh ĐTĐ” tại Kuwait [106] có kết quả tương tự những nơi khác, rối loạn lipid 

thường gặp nhất ở người ĐTĐ, bao gồm tăng triglycerid máu, giảm HDL và thay 

đổi nồng độ LDL. Khoảng 75% bệnh nhân có tăng lipid máu hỗn hợp hoặc tăng 

triglycerid máu nhiều hơn. Có thể có sự thay đổi một vài thành phần LDL ở 

những người ĐTĐ, trong đó có sự khác biệt đáng kể giữa người ĐTĐ và người 

không bị ĐTĐ. Tác giả kết luận người có tăng lipid máu hỗn hợp sẽ có kết quả 

khả quan nếu kiểm soát glucose máu chặt chẽ, tư vấn chế độ ăn và luyện tập phù 

hợp và thường xuyên gặp gỡ với chuyên gia tiết chế dinh dưỡng. 



 

  

Nghiên cứu gần đây của Hà Huy Khôi và cs cho thấy sau 6 tháng can 

thiệp bằng chế độ ăn và luyện tập ở người thừa cân-béo phì có triglycerid máu 

cao giảm từ 65,3% xuống 38,7%; cholesterol giảm từ 48,99% xuống 25,81% sau 

6 tháng song song với việc giảm được 3,79 kg thể trọng [26].  

Từ những kết quả trên cho thấy, đối với người có yếu tố nguy cơ bị ĐTĐ2 

nếu không được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời thì có thể dẫn tới rối loạn 

glucose máu và rối loạn lipid máu làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính 

không lây như ĐTĐ [61]. Khi cân nặng giảm, các nguy cơ trên cũng giảm 

xuống. Bray G.A(1999) nhận thấy luyện tập, hoạt động thể lực làm hạn chế dự 

trữ triglycerid [63]. 

 Hiệu quả can thiệp thay đổi tỷ lệ %thành phần lipid máu của một số 

nghiên cứu 

Glucose Cholesterol Triglycerid HDL LDL 
Tác 
giả Trước 

CT 
Sau 
CT 

Trước 
CT 

Sau 
CT 

Trước 
CT 

Sau 
CT 

Trước 
CT 

Sau 
CT 

Trước 
CT 

Sau 
CT 

Hà 
Huy 
Khôi 

9,6% 6,4% 48,9% 25,8% 65,3% 38,7% 7,2% 5,4% 8,2% 6,2% 

N.V. 
Quang 

54,3% 29,1% 57,4% 49,2% 45,3% 33,9% 38,8% 20,5% 26,5% 16,5% 

Tác giả 
và cs 

65,3% 22,1% 37,2% 9,6% 46,2% 7,7% 1,9% 0 36,5% 5.8% 

 Nghiên cứu DaQing (1997): Là một nghiên cứu lớn, các đối tượng nghiên 

cứu được chẩn đoán sàng lọc bằng nghiệm pháp dung nạp glucose; sau đó được 

chia ra 4 nhóm lớn với những nội dung tiến hành khác nhau: [111] 

- Nhóm thực hiện chế độ ăn đơn thuần. 

- Nhóm thực hiện chế độ luyện tập đơn thuần. 

- Nhóm kết hợp chế độ ăn và luyện tập. 

- Nhóm chứng: Ăn uống tự nhiên, luyện tập hay không là tuỳ mỗi cá 

nhân 

Kết quả sau 6 năm, tỷ lệ mắc bệnh ở các nhóm là: 

+ Nhóm có can thiệp (hoặc bằng chế độ ăn/ chế độ luyện tập, hoặc có phối 

hợp), tỷ lệ ĐTĐ2 từ 41 - 46 %. 



 

  

+ Nhóm chứng (không can thiệp) tỷ lệ ĐTĐ2 là 68%. Trong nghiên cứu 

này có 577 người thuộc dạng không béo. 

Nghiên cứu cũng thấy tỷ lệ từ những người rối loạn dung nạp glucose máu 

tiến triển đến ĐTĐ2 vào khoảng 10%/năm ở nhóm can thiệp, còn nhóm chứng 

vào khoảng 40%/năm. 

Nghiên cứu trên đây cho thấy hiệu quả can thiệp ở những người có nguy 

cơ ĐTĐ giảm đáng kể. Tuy nhiên, để có được thành công trên tại cộng đồng đòi 

hỏi phải can thiệp cùng một lúc với nhiều yếu tố khác nhau trong cùng một hoàn 

cảnh. 

4.2.2.2. Hiệu quả can thiệp thay đổi BMI và vòng eo 

Sự tích tụ chất béo trong cơ thể trực tiếp hoặc gián tiếp đều gây ra tình 

trạng kháng insulin. Thực tế cho thấy tình trạng đề kháng insulin tăng lên khi 

tăng cân và ngược lại độ nhạy của insulin ở mô đích được cải thiện rõ rệt khi cân 

nặng giảm xuống. Một vài nghiên cứu khác đã chứng minh: nếu cân nặng giảm 

được 1 kg thì sẽ giảm được 0,77 mg/dl (0,02 mmol/l) LDL-C, giảm được 1,39 

mg/dl (0,06mmol/l) cholesterol và HDL-C tăng 1,33 mg/dl (0,034mmol/l). 

Nhưng nếu giảm 4,5kg thì sẽ giảm 16% cholesterol toàn phần, 12 % LDL-C và 

tăng lên được 18% HLD-L [71],[123]. 

Nồng độ acid béo tự do tăng kéo dài ở người béo phì cũng cản trở quá 

trình tiếp nhận các glucose đã được insulin hoạt hoá tại các cơ vân, quá trình 

tổng hợp glycogen và phân huỷ glucose đều bị chậm lại [83]. 

Biểu đồ 3.12 cho thấy: Cân nặng trung bình qua theo dõi, tư vấn hàng 

tháng đã giảm dần ở nhóm can thiệp. Sau 12 tuần can thiệp, các đối tượng 

nghiên cứu nhóm can thiệp đã giảm 2,9�1,4 kg. Sự khác biệt cân nặng tại No và 

N4 tại nhóm can thiệp có ý nghĩa thống kê, với p<0,05. Nhóm đối chứng cũng 

giảm nhưng không đáng kể (p>0,05). 

Nghiên cứu Goldhaber-Fiebert JD và cs ở vùng nông thôn Costa Rica 

(2003) [82] cho kết quả khả quan sau 12 tuần áp dụng khẩu phần ăn hợp lý và 

luyện tập thì cân nặng nhóm can thiệp giảm 1,0�2,2 kg, còn nhóm chứng tăng 

0,4�2,3kg (p<0,05). 



 

  

Diễn biến tỷ lệ BMI23 trong quá trình nghiên cứu được trình bày biểu đồ 

3.13. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ BMI23 ở nhóm can thiệp thay đổi có ý nghĩa 

thống kê (p<0,05). Nhóm đối chứng trước và sau can thiệp cũng giảm nhưng 

không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Kết quả bảng 3.35 cho thấy: Giá trị trung bình  ở những người có BMI23, 

vòng eo nam 90cm và vòng eo nữ80cm ở nhóm can thiệp và đối chứng đều 

giảm, nhưng chỉ ở nhóm can thiệp giảm có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 

Sau 12 tuần áp dụng chế độ ăn và luyện tập, Doãn Thị Tường Vy và cs 

cũng đã nhận thấy sự thay đổi cân nặng so với ban đầu trung bình là 3,51,48kg, 

BMI là 1,390,59 và có tới 41,7% đối tượng nghiên cứu có BMI trở về giá trị 

bình thường [55]. 

So với nghiên cứu của Nguyễn Vinh Quang và cs tại Thái Bình và Nam 

Định [42] sự thay đổi BMI23, vòng eo nam 90 cm và vòng eo nữ80 cm   ở 

nhóm can thiệp và đối chứng, kết quả của nghiên cứu này cũng tương tự như vậy. 

Nghiên cứu khác của Okosun IS và cs (2000), “Sự khác biệt về chủng tộc 

đối với nguy cơ ĐTĐ2 có thể quy cho sự khác biệt về tình trạng béo bụng ở phụ 

nữ  Mỹ’’ [121] cho thấy: 

Nguy cơ ĐTĐ2 và phân số quy thuộc quần thể có béo bụng được ước tính 

bằng mô hình hồi quy logic điều chỉnh theo chỉ số khối cơ thể, tuổi, tình trạng 

hút thuốc lá và uống rượu. Béo bụng góp phần làm xuất hiện bệnh ĐTĐ trong 

các nhóm chủng tộc khác nhau và sự khác biệt chủng tộc về nguy cơ ĐTĐ được 

xác định bằng cách tính phân số quy thuộc quần thể và nguy cơ quy thuộc tương 

đối tương ứng, so sánh giữa phụ nữ gốc Tây ban nha, da đen và da trắng. Kết 

quả: béo bụng làm tăng nguy cơ ĐTĐ2 khi điều chỉnh chỉ số khối cơ thể, tuổi, 

tình trạng hút thuốc lá và uống rượu. Phân số quy thuộc quần thể cho thấy 

24.0%, 39.9% và 15.7% phụ nữ da trắng, da đen và gốc Tây ban nha (tương ứng) 

bị bệnh ĐTĐ có thể tránh được bệnh này nếu không bị béo bụng. Béo bụng tạo 

nên 12.1% và 9.8% sự khác biệt chủng tộc về nguy cơ ĐTĐ giữa phụ nữ da 

trắng-da đen và giữa phụ nữ da trắng- người gốc Tây ban nha (tương ứng). Kết 

luận: Có thể giảm nguy cơ ĐTĐ của phụ nữ da đen và gốc Tây ban nha bằng các 



 

  

biện pháp làm giảm vòng eo như mức vòng eo của người da trắng. Các chương 

trình can thiệp được thiết kế làm giảm béo phì nói chung, và kết quả là làm giảm 

vòng eo nhờ điều chỉnh lối sống, bao gồm luyện tập và chế độ ăn có thể có ý 

nghĩa y tế công cộng đáng kể giúp làm giảm tỷ lệ mới mắc ĐTĐ typ 2 trong 

quần thể này. 

Liao và cs (2002), nghiên cứu cải thiện BMI bằng thay đổi lối sống ở 64 

người Hoa Kì gốc Nhật có IGT, sau 6 tháng nhóm can thiệp giảm BMI đáng kể 

(-1,20,2) so với đối chứng (- 0,40,1). Tác giả kết luận: Chế độ ăn và luyện tập 

cải thiện BMI và làm chậm hoặc có thể ngăn ngừa bệnh ĐTĐ2[112]. 

Có khoảng 70-80% người bị ĐTĐ2 là do béo phì, một vấn đề luôn được 

đặt ra trong cơ chế bệnh sinh của ĐTĐ2 là vai trò của béo phì trong việc gây ra 

đề kháng insulin ở các mô mỡ, cơ và gan. Nhiều nghiên cứu cho thấy sự thay đổi 

nồng độ lipid khác nhau- nhất là các acid béo tự do- thường tăng lên ở những 

người thừa cân, béo phì. Khi các chất béo gia tăng sẽ gây ra những tác động 

không thuận lợi đối với sự chuyển hoá glucose, do tăng thu nhận và oxy hoá các 

acid béo tự do của nội bào. Tăng khối lượng mỡ (mỡ vùng bụng) trên người bệnh 

ĐTĐ và không ĐTĐ liên hệ đến sự gia tăng ly giải mô mỡ và sau đó là tăng acid 

béo tự do trong máu. Tế bào tăng thu nạp acid béo tự do và sự oxid hoá lipid sẽ 

gia tăng. Tại cơ tình trạng này sẽ ức chế  việc sử dụng glucose qua trung gian 

insulin, còn sự tân sinh đường ở gan lại được kích thích. Các nghiên cứu khác 

cũng chứng minh rằn g tại tế bào gan đơn độc, nồng độ acid béo  gia tăng sẽ cản 

trở trực tiếp insulin gắn vào thụ thể và thâm nhập vào tế bào gan và dần dần sẽ 

tiến triển thành ĐTĐ [144]. 

Nghiên cứu của Racette SB (2001) can thiệp lối sống vừa phải và dung nạp 

Glucose ở người Mỹ gốc Phi béo phì. Sau 4 tháng BMI  cải thiện rõ (cân nặng 

giảm 4.61.0kg). Tác giả kết luận: chương trình lối sống lành mạnh làm giảm 

cân và cho phép cải thiện dung nạp glucose được duy trì ở những người béo phì 

có rối loạn dung nạp glucose. Tuy nhiên, cần phải tốn nhiều công sức, mặc dù 

bản chất của chương trình này rất nhẹ nhàng [126]. 

 

 



 

  

4.2.2.3. Sự thay đổi về khẩu phần ăn 

Bảng 3.37. trình bày về tỷ lệ % người dân ưa thích sản phẩm có đường 

isomalt. Đa số mọi người thích sử dụng sữa và bột ngũ cốc có đường isomalt hơn 

vì không qua ngọt như bánh Hura Light mặc dù sữa và bột dinh dưỡng có đắt 

hơn. 

Bệnh ĐTĐ đang gia tăng nhanh chóng ở nhiều nước trên thế giới, và tại 

Việt Nam mà sự gia tăng của bệnh thừa cân- béo phì, là nguyên nhân chính. Chế 

độ ăn đóng vai trò trọng tâm trong dự phòng và điều trị bệnh ĐTĐ [7]. Các 

chuyên gia dinh dưỡng và Nội tiết gần đây đã nhấn mạnh nhiều đến vai trò của 

các thực phẩm có chỉ số glucose máu thấp trong kiểm soát bệnh ĐTĐ. Isomalt 

có chỉ số glucose máu thấp, các nghiên cứu khác nhau cho thấy, chỉ số glucose 

máu của Isomalt dao động từ 2-9 [80],[101]. 

Các nghiên cứu còn chỉ rõ, người mắc bệnh ĐTĐ sau khi ăn đường 

Isomalt thì glucose máu và Insulin tăng ít,  từ từ và thấp hơn nhiều so với sử 

dụng đường hấp thu nhanh như Glucose, Sucrose. Nghiên cứu lâm sàng chia 

nhóm ngẫu nhiên có đối chứng, với tiêu thụ 6g isomalt/bữa x 4 bữa =24g/ngày, 

sau 12 tuần, đã làm giảm có ý nghĩa chỉ số HbA1C, và glucose máu giảm 

12�7%  trên bệnh nhân ĐTĐ2 (Wallace & Matthews, 2000) [143]. 

Astrup A (2001) nghiên cứu “Lối sống mạnh khoẻ ở Châu Âu : Ngăn ngừa 

bệnh ĐTĐ2 và béo phì bằng chế độ ăn và hoạt động thể lực” [57] cho thấy: 

Tỷ lệ bệnh béo phì đang tăng nhanh ở tất cả các nhóm tuổi tại hầu hết các 

nước thuộc liên minh châu âu, và là một trong những bệnh dịch phát triển nhanh 

nhất, hiện chiếm khoảng 10-40% người trưởng thành. Béo phì làm tăng nguy cơ 

bệnh đồng mắc nghiêm trọng như ĐTĐ2, bệnh tim mạch, một vài bệnh ung thư, 

và làm giảm tuổi thọ, các biến chứng này chiếm khoảng 5-10% tổng số ngân 

sách y tế của các nước liên minh châu âu. Nguy cơ mắc ĐTĐ2 tăng lên đáng kể 

khi có béo phì, 80-95% sự tăng tỷ lệ mắc béo phì được quy cho béo phì và quá 

cân với béo bụng. Các điều tra cắt ngang và nghiên cứu theo chiều dọc đã cho 

bằng chứng rõ ràng rằng chế độ ăn nhiều chất béo, quá nhiều năng lượng và ít 

hoạt động thể lực là những yếu tố nguy cơ độc lập làm tăng cân và béo phì. Hơn 

nữa, sự tương tác giữa chất béo trong chế độ ăn và sự cân đối hình thể quyết định 



 

  

cân bằng mỡ trong cơ thể, vì thế hiệu quả làm thúc đẩy béo phì của một chế độ 

ăn nhiều chất béo sẽ được tăng thêm ở những đối tượng nhạy cảm, nhất là ở 

những người lao động tĩnh tại và có tiền tố gen dễ béo phì. Việc áp dụng chế độ 

ăn ít chất béo, nhiều protein và carbohydrate phức hợp có chỉ số glucose máu 

thấp, góp phần làm ngăn ngừa tăng cân ở những người có cân nặng bình thường. 

Chế độ ăn này cũng làm giảm cân tự nhiên khoảng 3-4 kg ở những người quá 

cân, và có ảnh hưởng tốt tới các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch và ĐTĐ. Để ngăn 

ngừa bệnh béo phì và ĐTĐ2, có nhiều lý do để khuyến cáo kết hợp tăng cường 

mức độ hoạt động thể lực hàng ngày, ít nhất là tới mức PAL 1.8, và giảm chất 

béo trong chế độ ăn xuống mức 20-25% năng lượng khẩu phần ở những người 

lao động tĩnh tại, và mức 25-35% với những người hoạt động thể lực nhiều hơn. 

Nguyễn Thị Lâm và cs khi nghiên cứu so sánh diễn biến glucose máu sau 

ăn bánh Hura light sử dụng đường isomalt và bánh Hura light sử dụng đường 

saccarose ở người bình thường và bệnh nhân ĐTĐ2 đã đi đến kết luận: ở người 

khoẻ mạnh sau ăn bánh có đường isomalt glucose máu tăng từ từ. ở bệnh nhân 

ĐTĐ2 nồng độ glucose máu tăng thấp hơn so với sau ăn bánh có đường 

saccarose, sau thời gian 120 phút p< 0,05 [33]. 

Nghiên cứu về đường isomalt và saccarose trên người bình thường cũng đã 

được nghiên cứu ở nghiên cứu của Siebert và cs năm 1975 khi cho 43 người uống 

50g isomalt vào lúc đói, sau 2 giờ đã nhận thấy sự tăng glucose máu không có ý 

nghĩa thống kê [140]. Năm 1984 Bachmann và cs cũng nghiên cứu trên người 

khoẻ mạnh, với liều 50g isomalt trước ăn sáng  cũng không thấy tăng glucose 

máu sau 3 giờ [67]. 

Nghiên cứu của Thiebaul năm 1984 khi so sánh đường isomalt và 

saccarose ở 10 người khoẻ mạnh, nồng độ glucose máu tăng sau khi dùng 50g 

saccarose, trong khi đó isomalt không tăng so với ngưỡng ban đầu và sự khác 

biệt giữa đáp ứng glucose máu của đường của isomalt và đường saccarose có ý 

nghĩa thống kê [146]. 

Một nghiên cứu của Drost J và cs năm 1981 gồm 10 người khoẻ mạnh và 

10 người bị ĐTĐ2 cho thấy sau khi cho uống 50g đường isomalt và saccarose  

cách nhau 2 ngày cho thấy: glucose máu và ngưỡng insulin không tăng ở nhóm 



 

  

uống đường isomalt so với ngưỡng và có tăng hơn có ý nghĩa so với đường 

saccarose [78].  

Nghiên cứu về giảm cân ở người béo phì của Kumanyika S  và cs [109] 

đưa ra nhận định rằng: với mọi lứa tuổi nếu giảm 5-10% thể trọng (tức là giảm 

30% mỡ bụng) và cải thiện hình dáng, lipid máu, tăng nhạy cảm insulin, giảm 

glucose máu, giảm huyết khối, tránh được tiến triển bệnh ĐTĐ2 và giảm nguy cơ 

tim mạch.  

Nghiên cứu của Nguyễn Vinh Quang và cs tại Thái Bình và Nam Định [42] 

sự thay đổi cân nặng của nghiên cứu này cũng có kết quả tương tự. Với nghiên 

cứu của Hà Huy Khôi và cs  [25] (năm 2004) về đánh giá một số yếu tố dinh 

dưỡng ảnh hưởng đến  sức khoẻ và giải pháp can thiệp thì sau sáu tháng tư vấn 

chế độ ăn giảm năng lượng, cân nặng giảm từ 67,6kg xuống 63,8kg (p<0,01), 

BMI giảm từ 27,6 xuống 25,7. Như vậy, nghiên cứu này cũng phù hợp với 

nghiên cứu của N.V.Quang và cs khi cân nặng của các đối tượng nghiên cứu 

thay đổi trước và sau can thiệp 589,22 xuống còn 558,74, tuy nhiên cân nặng 

ở nghiên cứu này giảm nhanh hơn, lí do có thể là do những đối tượng được lựa 

chọn vào nghiên cứu không chỉ can thiệp chế độ ăn mà còn kèm theo cả chế độ 

với thực phẩm có chỉ số glucose máu thấp và luyện tập. 

Một nghiên cứu khác về dự phòng béo phì và ĐTĐ bằng chế độ ăn chế độ ăn 

ít chất béo, nhiều protein và carbohydrate phức hợp có chỉ số glucose máu thấp  

và luyện tập được tiến hành ở châu Âu cho thấy cân nặng giảm tự nhiên khoảng 

3-4 kg ở người quá cân [91],[140]. Kết quả của nhóm nghiên cứu và cs cũng phù 

hợp với nghiên cứu trên. 

Về mức độ tiêu thụ lương thực, thực phẩm (bảng 3.39) ở hai nhóm can thiệp 

và đối chứng đều giảm so với năm 2000 (p<0,01, t-test). Điều này cho thấy ý 

thức của người dân ở nhóm đối chứng khi tham gia vào cộng đồng và qua các 

phương tiện đại chúng phát hàng ngày như đài, báo, truyền hình thì tự bản thân 

họ điều chỉnh lượng gạo ăn vào hàng ngày. Tuy nhiên, các loại rau xanh, đậu đỗ, 

quả chín tăng nhiều ở nhóm can thiệp (p<0,01), nhóm đối chứng có tăng nhưng 

tăng ít hoặc giảm (p>0,01). Lượng tiêu thụ thịt các loại ở nhóm can thiệp giảm 

mạnh, nhưng nhóm đối chứng tăng quá cao (p<0,01), trong khi đó cá và hải sản 



 

  

tăng nhiều ở nhóm can thiệp (p<0,01), nhưng giảm ở nhóm đối chứng: cá các 

loại từ 58,5 giảm xuống 36,2 (p<0,01).  

So sánh mức tiêu thụ lương thực thực phẩm với nghiên cứu của tác giả khác 

cho thấy: 

Hà Huy Khôi và cs (2004)[51] Nghiên cứu tác giả và cs 
Nhóm LTTP 

Trước CT 
X SD 

Sau CT 
X SD 

Trước CT 

X SD 
Sau CT 

X SD 

Gạo 357,67  117,25 291,81  101,94 360,8 � 2,9 351,1 � 177,5 

Lương thực kh ç 34,66  24,93 24,69  52,77 37,0 � 1,7* 19,4 � 7,6* 

Đậu phụ 32,9  22,89 32,37  20,08 30,4 � 14,1 24,1 � 51,6 

L¹c/võng 7,69  9,61 9,35  13,42 4,2 � 10,6 8,9 � 19,7 

Rau thân, ļ  160,3  108,7 284,6  106,7 202,1 � 146,9 124,5 � 100,6 

Rau củ, quả 44,8  47,7 62,25  49 62,2 � 19,4 34,0 � 65,7 

Quả chín 206,1  149,6 291,6  139,8 175,1 � 150,8 161,4 � 153,6 

Đường 17,68  6,73 7,92  1,71 7,9 � 15,3 9,1 � 23,2 

DÇu/mì 18,89  6,92 7,35  8,64 9,7 � 9,7 4,0 � 5,2 

Thịt c ç loại 148,09  99,05 100,67  52,92 90,9 � 92,4 173,3 � 553,7 

Trøng/s÷a 47,82  37,33 18,65  19,68 19,6 � 33,6 16,1 � 34,7 

Giá trị dinh dưỡng khẩu phần ăn (bảng 3.40) ở hai nhóm can thiệp và đối 

chứng cho thấy: Năng lượng tiêu thụ ở nhóm can thiệp giảm đáng kể (p<0,01), 

nhóm đối chứng năng lượng lại tăng (p<0,01). Nhìn chung tỷ lệ Pđv/Ptv ở nhóm 

can thiệp giảm (p<0,05) và tăng ở nhóm đối chứng,(p>0,05 ). Tỷ lệ Lđv/Ltv  

nhóm can thiệp giảm rõ rệt (p<0,01), nhưng ở nhóm đối chứng tỷ lệ này lại tăng. 

Tỷ lệ khoáng chất và vitamin ở nhóm can thiệp không giảm hoặc tăng, nhưng 

nhóm đối chứng giảm. Giá trị dinh dưỡng khẩu phần ăn về P:L:G có thay đổi rõ 

ở nhóm can thiệp, tỷ lệ tiêu thụ G giảm hơn so với trước can thiệp (p<0,01), 

nhưng tại nhóm đối chứng thì tỷ lệ này lại thay đổi xu hướng ăn nhiều gạo hơn 

trước can thiệp. 



 

  

So sánh giá trị dinh dưỡng khẩu phần ăn sau can thiệp với kết quả nghiên 

cứu của tác giả khác cho thấy: 

Hà Huy Khôi và cs (2004) Nghiên cứu tác giả và cs 
Chất dinh 
dưỡng Trước CT 

X SD 

Sau CT 
X SD 

Trước CT 

X SD 
Sau CT 

X SD 

Protein (g) 95,56    27,86 77,03    21,08 68,3  30,8 78,2    94,3 

Protein động vật 
(g) 46,34    22,2 36,07    15,14 31,7  20,7 42,4  95,0 

Lipid (g) 50,96    20,07 33,17    14,9 36,2  22,2 25,7  15,4 

Lipid thực vật (g) 22,43    14,12 19,3    9,87 13,1  15,6 11,6  11,9 

Glucid (g) 321,93    95,11 281,51    86,14 289,9281,14 245,2562,41 

Năng lượng (Kcal) 2128,6   591,69 1732,69455,97 1752,1594,4 1569,650,9 

Can xi (mg) 824,96  372,45 751,21 375,59 522,461,9 543,3  46,1 

Sắt (mg) 17,56  5,22 15,13  3,84 12,4  4,8 12,9  8,9 

Beta caroten (mcg) 3196,3  2356,4 3827,7  2390,5 3,5  2,5 5,9  5,1 

Vitamin A(mcg) 136,84  123,84 95,68  97,04 0,2  0,6 0,1  0,3 

Vitamin B1(mg) 1,61  0,51 1,35  0,44 1,0  0,4 1,4  2,9 

Vitamin B2(mg) 1,03  0,34 0,83  0,29 0,6  0,3 0,8  0,9 

Vitamin PP(mg) 17,66  5,35 14,77  5,26 13,3  7,8 16,4  16,1 

Vitamin C(mg) 137,35  82,32 202,10  110,15 121,367,3 81,4  44,2 

Có rất nhiều nghiên cứu về khẩu phần ăn, nhưng phải kể đến nghiên cứu 

Lako JV, Nguyen VC (2001), “Mô hình chế độ ăn và các yếu tố nguy cơ ĐTĐ ở 

các phụ nữ bản xứ vùng thành thị Fiji”. Các tác giả đã chứng minh:[113]. 

Mô hình chế độ ăn của người bản xứ Fiji đang thay đổi nhanh chóng. Tuy 

mối quan hệ giữa chế độ ăn và tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ vẫn còn chưa được nghiên 

cứu kỹ ở Fiji. Một điều tra về mối quan hệ giữa chế độ ăn và các yếu tố nguy cơ 

lối sống khác làm tiến triển bệnh ĐTĐ đã được tiến hành ở những phụ nữ bản xứ 

vùng thành thị Fiji. Cỡ mẫu nghiên cứu gồm 200 phụ nữ Fiji từ 30-39 tuổi đồng 

ý tham gia phỏng vấn, nghiên cứu tần suất sử dụng thực phẩm trong 24 giờ và 3 

ngày, bán định lượng. Hoạt động thể lực và tập quán chế độ ăn truyền thống 

cũng được xem xét. Các số đo nhân trắc học gồm chiều cao, cân nặng, vòng eo, 

hông. Đo tỷ lệ % lipid trong cơ thể và làm các các xét nghiệm bệnh ĐTĐ. Kết 



 

  

quả cho thấy tỷ lệ béo phì cao, thể hiện qua tỷ lệ % lipid cơ thể cao, chỉ số khối 

cơ thể và tỷ số eo hông (WHR) cao. Thu nạp năng lượng chế độ ăn trong 24 giờ 

gồm lượng protein vừa phải, nhiều chất béo và ít carbohydrate. Sự giảm 

carbohydrate trong chế độ ăn là do giảm các thức ăn truyền thống. ăn nhiều ngũ 

cốc và các sản phẩm ngũ cốc, nhiều bơ, và dùng nhiều dầu ăn trong các món bột 

mì rán. Lượng vitamin chống oxy hoá ăn vào hàng ngày ít (-carotene, vitamin 

E), tuy nhiên lại nhiều vitamin C. Nghiên cứu tần suất thực phẩm cho thấy sắn, 

bánh mì và đường là các thức ăn loại carbohydrate chủ yếu hàng ngày. Cá và thịt 

là nguồn cung cấp protein chính. Nước uống chủ yếu là chè ngọt uống với sữa 

nguyên kem. Bơ, bơ thực vật, kem dừa, mỡ cừu và dầu ăn là nguồn cung cấp chất 

béo chính. Mức độ hoạt động thể lực gồm lối sống tĩnh tại và phần lớn các đối 

tượng nghiên cứu quá cân hoặc béo phì. Phong tục ăn uống truyền thống là ăn 

nhiều cá và thịt, ít hoa quả. Bệnh ĐTĐ2 có ở nhóm tuổi nghiên cứu. Tác động cử 

sự thay đổi chế độ ăn, cùng với ăn quá nhiều và ít hoạt động thể lực, có vẻ là 

những yếu tố nguy cơ tiềm tàng của bệnh ĐTĐ2 ở những người phụ nữ bản xứ tại 

vùng thành thị. 

Nghiên cứu Nguyễn Vinh Quang và cs: Xây dựng chế độ ăn không có sản 

phẩm đường isomal và luyện tập. 

Nghiên cứu của luận án này là: Xây dựng chế độ ăn có bữa ăn phụ là sản 

phẩm có đường isomalt và luyện tập. 

So sánh chỉ số hiệu quả can thiệp ở hai phương pháp nghiên cứu. 

Nghiên cứu N.V. Quang [42] Nghiên cứu của tác giả và cs 
Chỉ số  

đánh giá 
CSHQA 

can thiệp 

(%) 

CSHQB 

đối chứng 

(%) 

Hiệu quả 

can thiệp 

CSHQ(%) 

CSHQA 

can thiệp 

(%) 

CSHQB 

đối chứng 

(%) 

Hiệu quả 

can thiệp 

CSHQ(%) 

Glucose 

máu 
56,3 23,1 33,2 76,7 18,7 58,0 

Cholesterol 14,2 0,7 14,13 74,1 8,6 65,5 

Triglycerid 21,3 1,31 20,0 66,6 38,2 28,4 

BMI≥23 18,1 17,9 0,2 53,1 27,7 24,3 



 

  

  Kết quả bảng trên cho thấy hiệu quả can thiệp của nghiên cứu này có chỉ 

số hiệu quả cao hơn nhiều so với đồng nghiệp, kết quả này phải chăng là sự hợp 

tác toàn diện của đối tượng nghiên cứu? Không chỉ có vậy, khi chúng ta tiến 

hành nghiên cứu trên người tiền ĐTĐ, sẽ chịu rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến 

các đối tượng nghiên cứu, vì ĐTĐ là một bệnh chuyển hoá phụ thuộc nhiều vào 

lối sống. Thay đổi lối sống là một trong những nguyên nhân hàng đầu có thể gây 

nên ĐTĐ, đặc biệt chế độ dinh dưỡng Perry IJ và cs  (2002) khi tiến hành nghiên 

cứu “ Phối hợp chế độ ăn với lối sống có lợi cho sức khoẻ và rối loạn dung nạp 

glucose” [124] cho thấy: 

Rối loạn chuyển hoá carbohydrate thể hiện một mức độ bất thường nhất định, 

bao gồm suy giảm dung nạp glucose lúc đói, rối loạn dung nạp glucose và ĐTĐ2. 

Đó là một vấn đề sức khoẻ cồng đồng trên toàn cầu, với tỷ lệ mắc tăng nhanh ở 

cả nước phát triển và đang phát triển. Bệnh dịch ĐTĐ toàn cầu được kéo theo bởi 

sự toàn cầu hoá nền văn hoá và lối sống phương tây. Đặc biệt, hiện đã có bằng 

chứng từ các nghiên cứu quan sát lớn, các nghiên cứu can thiệp về mối tương tác 

hiệp đồng mạnh mẽ giữa chế độ ăn, béo phì, luyện tập, hút thuốc lá và uống rượu 

đối với sự tiến triển của rối loạn dung nạp glucose. Ước tính >90% các trường 

hợp ĐTĐ2 trong quần thể có thể dự phòng được với chế độ ăn phù hợp (nhiều 

chất xơ ngũ cốc và acid béo không bão hoà nhiều nối đôi và ít acid béo vận 

chuyển và ít chất làm tăng glucose máu); tránh quá cân và béo phì (BMI<25 

kg/m2), cùng với hoạt động thể lực từ vừa đến nặng ít nhất 30 phút/ ngày, không 

hút thuốc lá, uống rượu vừa phải. Các phát hiện này đáng tin cậy về mặt sinh học 

và có ý nghĩa y tế công cộng đáng kể. Chúng tạo nền tảng cho một thông điệp 

đơn giản, rõ ràng và mạch lạc về nâng cao sưc khoẻ và lập chính sách công cộng. 

Tuy nhiên, để có tiến bộ về vấn đề này, cần đặt sức khoẻ vào trung tâm của 

chính sách công cộng và chú ý đến những quyền lợi liên quan, nhất là đối với 

các ngành công nghiệp thực phẩm, giải trí, thuốc lá và ô tô. 

Những luận cứ trên cho thấy rằng khẩu phần ăn đóng một vai trò quan trọng 

trong việc điều chỉnh glucose máu. Một khẩu phần ăn có đường isomalt càng 

góp phần kiểm soát glucose máu tốt hơn vì rằng đường isomalt là loại thực phẩm 

có chỉ số glucose máu thấp, khi ăn tạo cảm giác no, đồng thời tạo cho hệ vi 



 

  

khuẩn hữu ích đường ruột phát triển làm tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và 

đào thải các sản phẩm chuyển hoá ra khỏi cơ thể. Tạo cảm giác no lâu mà vẫn 

góp phần sinh nhiệt giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể[152].  

4.2.2.4. Hiệu quả can thiệp thay đổi hành vi phòng chống bệnh đái tháo 

đường và luyện tập 

Mục tiêu cuối cùng của can thiệp truyền thông là phải làm thay đổi hành vi, 

những nghiên cứu gần đây của Philip Kotler- “cha đẻ” truyền thông hiện đại  đều 

nói nhiều đến những nghiên cứu định tính, định lượng và độ bao phủ kiến thức. 

ở nghiên cứu này đã mạnh dạn áp dụng tư vấn nhóm nhỏ với việc xây dựng tài 

liệu truyền thông ứng dụng cụ thể cho từng đối tượng về kiến thức phòng chống 

ĐTĐ, kiến thức dinh dưỡng, thực hành dinh dưỡng và luyện tập, với tỷ lệ bao 

phủ được tính toán bằng tỷ lệ glucose máu trong từng tháng. 

Gánh nặng y tế công cộng của bệnh ĐTĐ2 đã tăng đáng kể trên toàn thế giới. 

Không chỉ riêng tỷ lệ mắc bệnh hiện nay mà cả sự tăng tỷ lệ mới mắc trong 

tương lai gần có thể tạo nên một vấn đề sức khoẻ toàn cầu. Sự tăng nhanh số 

người bệnh ĐTĐ2 mới được chẩn đoán có liên quan với sự tăng tỷ lệ béo phì. Hội 

chứng chuyển hoá và bệnh ĐTĐ2 có thể làm gia tăng xơ vữa động mạch, và vì 

thế các tổn thương cơ quan đích có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho người 

bệnh cũng như cho toàn xã hội. Điều hiển nhiên là dự phòng sơ cấp bệnh ĐTĐ2 

rất quan trọng. Hiện đã có bằng chứng quan trọng rằng bệnh ĐTĐ2 có thể dự 

phòng hoặc trì hoãn được bằng can thiệp lối sống, ví dụ chế độ ăn và tập luyện 

nên là lựa chọn đầu tiên nhằm tránh tăng cân khi dự phòng ĐTĐ [87], 

[103],[118]. 

Trong nghiên cứu của Gilis-Januszewska A ‘‘Hiệu quả của can thiệp không 

dùng thuốc ở những bệnh nhân béo phì mới được chẩn đoán ĐTĐ2’’ [86]. Tác 

giả đã đánh giá hiệu quả của can thiệp không dùng thuốc trong 3 tháng dựa vào 

chế độ ăn và tăng cường hoạt động thể lực ở những bệnh nhân mới được chẩn 

đoán ĐTĐ2 (dựa vào nghiệp pháp dung nạp glucose uống (OGTT), WHO 1999). 

Trong nhóm can thiệp (n= 37)  mới được chẩn đoán ĐTĐ bằng phương pháp tư 

vấn dinh dưỡng và luyện tập. Giảm cân trung bình ở nữ là 4,7kg (5,8% cân nặng 

ban đầu) và ở nam là 5,9kg (5,9% cân nặng ban đầu). Đường huyết lúc đói ở nữ 



 

  

giảm từ 6,471,2 xuống 4,840,6 (p<0,01) và glucose máu sau 2 giờ giảm từ 

13.22.5 xuống 6.762.7 mmol/l (p<0,01). Kết quả nghiên cứu khẳng định rằng 

ở những người bệnh ĐTĐ2 mới được chẩn đoán, giảm cân và tăng hoạt động thể 

lực làm cải thiện các chỉ số sinh hoá. Khoảng một nửa bệnh nhân ở giai đoạn 

sớm của bệnh, các chỉ số sinh hoá có thể đưa về bình thường nhờ giảm cân và 

tăng hoạt động thể lực. Biện pháp can thiệp đầu tiên nên dùng cho những người 

bệnh ĐTĐ2 mới được chẩn đoán là can thiệp không dùng thuốc. 

Bảng 3.41 cho thấy: Tỷ lệ đối tượng hiểu biết đầy đủ kiến thức về phòng 

chống bệnh ĐTĐ, các yếu tố nguy cơ, dinh dưỡng hợp lý và luyện tập tăng cao ở 

nhóm can thiệp với p< 0,01. 

 So sánh với một số nghiên cứu trong nước như: nghiên cứu của Nguyễn Công 

Khẩn, Hà Huy Khôi và cs [28] về hiểu biết và thực hành của người thừa cân- béo 

phì  với bệnh ĐTĐ thì tác giả cho thấy sau can thiệp gần như 100% có hiểu biết 

về mối liên quan giữa bệnh béo phì và ĐTĐ và tỷ lệ thực hiện chế độ ăn hợp lí 

trước can thiệp: 36,26% và sau can thiệp 75,82%. Theo kết quả nghiên cứu của 

đề tài này thì để người bệnh có nguy cơ hiểu biết đầy đủ 100% kiến thức về 

phòng chống ĐTĐ và các yếu tố nguy cơ rất khó đạt được mức lí tưởng trên vì 

phụ thuộc nhiều vào trình độ, hiểu biết và thực hành của người dân. Nghiên cứu 

của Nguyễn Vinh Quang và cs [42] và Hoàng Thế Nội [40] cho thấy, sau can 

thiệp tỷ lệ người dân hiểu biết đúng về các yếu tố nguy cơ tăng dần trung bình 

35% với p< 0,01. Nghiên cứu này cũng đem lại kết quả tương tự như vậy. 

So sánh một nghiên cứu Jefferson [97] về thực hành nâng cao sức khoẻ ở phụ 

nữ da đen trẻ tuổi có nguy cơ mắc ĐTĐ cho thấy tổng điểm trung bình của chế 

độ dinh dưỡng hợp lý cao hơn so với thời điểm trước can thiệp. Khoảng 60% nói 

bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn sau khi có mong muốn giảm cân. Nghiên cứu của 

tác giả và cs cũng có kết quả tương tự vậy. 

Kết quả trình bày ở bảng 3.42 cho thấy: 

Sau 4 tháng can thiệp, thái độ của các đối tượng nghiên cứu về phòng chống 

các YTNC và bệnh ĐTĐ đã cải thiện rõ rệt tại nhóm can thiệp, sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê, với p<0,01. Nhóm đối chứng cũng tăng nhưng không đáng kể, 

p>0,05, ngoại trừ việc luyện tập đầy đủ tăng có ý nghĩa thống kê, với p <0,01. 



 

  

Trong những năm qua, Thanh Hoá được WHO chọn là một tỉnh điểm triển khai 

dự án ĐTĐ, một mặt nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho điều trị, mặt khác 

những nghiên cứu thử nghiệm về cộng đồng phòng chống ĐTĐ cũng được quan 

tâm. Bước đầu, một số phương thức được triển khai, thực tế sự quan tâm hướng 

về cộng đồng cũng chưa thể đạt được, nhưng công tác truyền thông cũng góp 

phần thúc đẩy người dân tự giác chọn một giải pháp phòng bệnh, nên chúng ta 

thấy ở nhóm đối chứng có sự gia tăng luyện tập của ngưòi dân >30, tuy không 

cao nhưng cũng có ý nghĩa. 

Nghiên cứu thay đổi hành vi thực hành đúng yêu cầu về dinh dưỡng, luyện 

tập để góp phần phòng bệnh ĐTĐ là một trong những vấn đề vô cùng quan 

trọng, vì rằng thay đổi nhận thức mà từ nhận thức ấy chuyển biến sang hành 

động-tứclà chấp nhận ăn ít đi, thay đổi hẳn thói quen ăn uống hàng ngày vốn là 

một thói quen đã được hình thành từ lúc còn ấu thơ quả là khó khăn, nhất là đòi 

hỏi người dân tự giác chấp nhận và tự bỏ kinh phí ra trang trải cho bản thân 

mình, nhưng với sự tư vấn và những minh chứng khoa học đã thuyết phục được 

đối tượng nghiên cứu cùng đồng hành trong xuốt thời gian qua. Kết quả trình 

bày trong bảng 3.43. cho thấy: Thực hành của các đối tượng nghiên cứu về 

phòng các YTNC và bệnh ĐTĐ tăng lên đáng kể tại nhóm can thiệp, sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê, p<0,01. Nhóm đối chứng tăng không đáng kể, p>0,05, 

nhưng luyện tập đầy đủ thì có ý nghĩa thống kê, p<0,01. 

Qua nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tham gia tập thể dục của đối tượng nghiên cứu 

đều tăng cao ở cả 2 nhóm và ở cả hai giới (can thiệp: 86,5%, đối chứng: 84,8%), 

không có sự khác biệt trước và sau can thiệp, với p>0,05 (biểu đồ:3.14), điều này 

có thể lí giải là do người dân đã có ý thức bảo vệ sức khoẻ, thông qua các kênh 

truyền thông ở nhiều chương trình Y tế khác. Nghiên cứu của tác giả và cs khác 

với nghiên cứu Nguyễn Vinh Quang vì nghiên cứu này chỉ tập trung ở thành phố, 

còn nghiên cứu của Nguyễn Vinh Quang và cs tập trung ở cả thị tứ và nông thôn. 

Nhưng nếu xét về thời gian luyện tập >30 phút/ngày và tập có hướng dẫn thì 

nghiên cứu cho thấy rằng nhóm can thiệp tăng cao hơn nhóm chứng, sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê, với p< 0,01 (bảng 3.44). Kết quả này tương tự như kết quả 



 

  

Sorensen TI đưa ra khi kết luận thay đổi lối sống trên thế giới, luyện tập ảnh 

hưởng cân nặng và các yếu tố nguy cơ khác như thế nào? [93],[136]. 

Một nghiên cứu của Hà Huy Khôi [28] về hiểu biết thực hành tập thể dục thể 

thao phút/ngày cho thấy: Trước can thiệp là 43,823,8 và sau can thiệp là 55,9 

22,9. Nghiên cứu này cũng có một kết quả tương tự. 

Theo WHO/WPRO, tỷ lệ ĐTĐ2 thay đổi giữa các vùng khác nhau từ 4% ở 

Việt Nam đến 30% ở Nauru [151]. Thậm chí ngay trong cùng một nước tỷ lệ này 

cũng khác nhau ở các vùng. Chẳng hạn như tỷ lệ mắc ĐTĐ2 của thổ dân úc cao 

gấp 3- 4 lần người úc da trắng có nguồn gốc châu Âu hay trong một vài vùng 

thành thị ở Papua New Guinea tỷ mắc ĐTĐ2  cao gấp 10-15 lần so với vùng nông 

thôn. Tỷ lệ ĐTĐ2  cao nhất được phát hiện ở những người sống thuộc phạm vi 

quần đảo Thái Bình Dương và thổ dân úc, các nhóm dân sống trong khu vực này 

có nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ2  cao hơn người da trắng gốc châu Âu. Nguy cơ chủ 

yếu gây nên ĐTĐ2 là do thay đổi lối sống- mà chủ yếu là do Âu hoá [131]. Ngay 

ở Nauru, ĐTĐ2 từ chỗ chưa bao giờ xuất hiện mà chỉ trong 50 năm với lối sống 

Âu hoá thì tỷ lệ người mắc bệnh lên tới 30%. Ngay ở Hoa Kỳ, sự đa dạng hoá về 

sắc tộc cũng là một yếu tố làm gia tăng nhanh tỷ lệ ĐTĐ2. Bệnh béo phì đang 

phổ biến cũng là nguyên nhân đóng góp cho sự gia tăng của bệnh. Gần đây, các 

tác giả khẳng định: Đặc điểm lớn nhất trong sinh lý bệnh ĐTĐ2 là sự tương tác 

giữa yếu tố gen và yếu tố môi trường trong cơ chế bệnh sinh [59],[151]. 

Nghiên cứu STOP-NDDM (Stop- Non Dependent Diabette Milittus) của đa tổ 

chức quốc tế, khi sử dụng acarbose phòng bệnh có 25% giảm các yếu tố nguy cơ 

tiến triển đái tháo đường [85]. 

Một nghiên cứu can thiệp dinh dưỡng và luyện tập cho những người có nguy 

cơ bị bệnh ĐTĐ2  của Bệnh viện Nội tiết tại Nam Định và Thái Bình (2004) cho 

thấy qua 18 tháng theo dõi tỷ lệ mới mắc ĐTĐ2 ở người có rối loạn dung nạp 

glucose ở nhóm can thiệp 0,9% và nhóm không được can thiệp là 27,2% [42]. 

Tiền đái tháo đường và đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hoá glucid 

kéo theo rối loạn chuyển hoá lipid và protein. Để góp phần làm giảm các YTNC 

gây bệnh ĐTĐ2 có hai phương pháp chính: luyện tập có khoa học và dinh dưỡng 

hợp lí nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống.  



 

  

Hiệu quả can thiệp của một số nghiên cứu dự phòng cấp I trong phòng bệnh 

đái tháo đường 

Tác giả Năm Địa điểm Tuổi Kết quả 

Eriksson KF  1991 Thuỵ Điển - Cải thiện dung nạp glucose, Giảm tỷ 

lệ tử vong 

Pan XR  1997 Trung 

Quốc 

 25 Giảm 21,7% ĐTĐ mới mắc so với 

đối chứng 

Tuomilehto J  2001 Phần Lan 40 - 65  Giảm 14% ĐTĐ mới mắc so với đối 

chứng 

DPP research  2002 Hoa Kỳ  25 Giảm 6,2% ĐTĐ mới mắc so với đối 

chứng 

N.Vinh  Quang 2006 Thái Bình 30 -64 Giảm 9,7% ĐTĐ mới mắc so với đối 

chứng 

Tác giả và cs 2008 Thanh Hoá 30 - 65 Giảm 14,3% ĐTĐ mới mắc so với 

đối chứng 

Dinh dưỡng hợp lí đóng một vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt ở các nước 

đang phát triển như nước ta, thì việc thay đổi lối sống và chế độ ăn mất cân đối 

càng làm gia tăng  tỷ lệ thừa cân, béo phì và đây chính là một nguyên nhân hàng 

đầu gây tăng tỷ lệ người mắc bệnh ĐTĐ2. Tuy nhiên, câu hỏi luôn đặt ra với 

chúng ta thế nào là một khẩu phần ăn hợp lí, phù hợp cho từng các thể và loại 

thực phẩm nào có thể giúp ngăn ngừa cân bệnh này vẫn là một đề tài sôi nổi trên  

nền Y học toàn cầu [74],[125]. 

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là phải tạo ra các sản phẩm 

chứa ít đường, chất béo và năng lượng, trong khi vẫn đảm bảo cung cấp cho 

người tiêu dùng hương vị quen thuộc và mong muốn như thực phẩm bình thường. 

Có nhiều loại thực phẩm có lượng glucid như nhau nhưng khả năng làm tăng 

glucose máu sau khi ăn sẽ rất khác nhau. Vì vậy, ngày càng có nhiều nghiên cứu 

để tạo ra những thực phẩm ít có khả năng gây tăng đường máu dành cho những 

người tiền đái tháo đường và đái tháo đường, những loại thực phẩm còn gọi là  

những loại thực phẩm có chỉ số đường máu thấp [101]. 

Thực ra các chất ngọt có hàm lượng calo thấp đã có từ năm 1878, khi phát 

minh ra đường saccharin, nhưng trong vài thập niên vừa qua, khi vấn đề thừa 

cân, béo phì và các bệnh rối loạn chuyển hoá khác phát triển với tốc độ nhanh 



 

  

chóng thì những loại thực phẩm có chỉ số đường máu thấp mới được nghiên cứu 

rộng rãi và trở thành phổ biến được xã hội chấp nhận. 

Các loại carbohydrate trước đây như tinh bột hoặc đường saccarose là ngồn  

cung cấp năng lượng chủ yếu cho con người. Những năm gần đây, với sự phát 

triển của ngành khoa học dinh dưỡng, các loại carbohydrate mới đã được nghiên 

cứu, đáp ứng được nhu cầu không  gây tăng đường máu như: phù hợp về khẩu vị, 

độ ngọt của người tiêu dùng đã được ứng dụng trong dinh dưỡng điều trị ĐTĐ. 

Đối với các nhà giáo dục dinh dưỡng ĐTĐ thì điều quan trọng là phải làm 

quen với các thành phần và các chế phẩm để biết cách khuyên người bệnh và các 

đối tượng nguy cơ sử dụng chúng. 

Để có chế độ ăn lành mạnh, đặc biệt là người mắc bệnh đái tháo đường, 

kháng insulin, béo phì và lipid máu cao... được khuyến nghị nên lựa chọn những 

thực phẩm có chỉ số đường máu thấp, bởi những thực phẩm này sẽ giúp glucose 

máu không tăng cao sau ăn, điều chỉnh lipoprotein trong máu. Những lợi ích này 

có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đề phòng các biến chứng do 

glucose máu cao của bệnh đái tháo đường, và có thể giảm nguy cơ mắc một số 

bệnh ung thư như ung thư đại tràng và ung thư vú. Việc sử dụng các thực phẩm 

có chỉ số đường máu thấp sẽ giúp người tiểu đường kiểm soát được glucose máu 

tốt hơn và các sản phẩm có đường isomalt như: bánh Hura-light, bột sữa 

Netsure-light đã đáp ứng được tiêu chuẩn này và đã góp phần kiểm soát glucose 

mau, làm giảm cân, thay đổi hữu ích thành phần mỡ máu. 

Trong nghiên cứu này cũng đã nhận thấy, do công tác truyền thông trên các 

phương tiện thông tin đại chúng được truyền thông về phòng bệnh ĐTĐ và chế 

độ dinh dưỡng trong nhiều năm qua ít nhiều đã có tác dụng làm thay đổi hành vi 

ăn uống trong cộng đồng, đa phần người dân đã ý thức được vấn đề ăn uống: ăn 

ít lipid, ăn nhạt không uống nước ngọt và ăn nhiều rau... So với số liệu tổng điều 

tra của Viện Dinh Dưỡng (2003) [51] thì nhìn chung khẩu phần ăn đã được cải 

thiện đáng kể. Tuy nhiên, với phương pháp truyền thông gián tiếp chưa thực sự 

phổ biến được khẩu phần ăn và phương pháp chế biến thực phẩm sao đem lại 

hiệu quả, khoa học nhất nên khẩu phần ăn vẫn chưa được cân đối, đặc biệt ở 

nhóm người có nguy cơ cao mắc bệnh ĐTĐ thì chế độ ăn là một trong những vấn 



 

  

đề hàng đầu cần được quan tâm đúng mức. Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho 

từng cá thể và tư vấn dinh dưỡng đang là một đòi hỏi thiết thực trong cộng đồng 

[65],[70],[98]. 

Như vậy, phòng chống ĐTĐ2 tại cộng đồng muốn thành công cần kết hợp 

giữa chế độ dinh dưỡng và luyện tập, không thể tách riêng từng yếu tố. 

Những người có yếu tố nguy cơ cao mắc bệnh ĐTĐ nếu tiến hành truyền 

thông tư vấn áp dụng chế độ ăn giảm năng lượng, chia làm nhiều bữa nhỏ, bữa 

phụ có sử dụng các sản phẩm  đường isomalt kết hợp với luyện tập có hiệu quả 

không những làm giảm cân, giảm BMI, vòng bụng mà còn góp phần cải thiện chỉ 

số sinh hoá máu như: glucose máu, cholesterol, HDL-C, LDL-C góp phần phòng 

ngừa bệnh ĐTĐ2 ở cộng đồng. 

Trong đề tài này phương pháp truyền thông trực tiếp- mà chủ yếu là tư vấn  

đã được thực hiện để can thiệp làm thay đổi hành vi sau khi xác định yếu tố nguy 

cơ, tần xuất tiêu thụ LTTP,  khẩu phần ăn và KAP về phòng chống ĐTĐ, các yếu 

tố nguy cơ gây nên bệnh ĐTĐ, thói quen ăn uống cũng như luyện tập.  

Đây  là một nghiên cứu can thiệp, có đối chứng, một nghiên cứu khá mới ở 

Việt Nam được tiến hành bằng tư vấn làm thay đổi hành vi về ăn uống, luyện tập 

dựa trên những kết quả điều tra ban đầu đã cho thấy bệnh ĐTĐ2 hoàn toàn có thể 

đề phòng và hạn chế tiến triển của bệnh ở cộng đồng. 

Các nghiên cứu tiếp theo thực sự là cần thiết ở các vùng ngoại ô, các nhóm 

dân tộc với  thói quen, tập tục ăn uống, điều kiện kinh tế khác nhau. Đặc biệt ở 

vùng nông thôn, nơi chưa thực sự chú trọng đến luyện tập thể dục, ăn uống hợp 

lý nhưng lại là nơi đang có thay đổi lớn về lối sống và đô thị hoá nhanh chóng. 

Kết quả nghiên cứu này cũng góp phần cung cấp một bằng chứng về hiệu quả 

truyền thông thay đổi hành vi về lối sống, chế độ dinh dưỡng hợp lí ở những 

người tiền ĐTĐ (bao gồm cả IGT và IFG) đang sống vùng thị thành có thể 

phòng ngừa hoặc làm giảm tỷ lệ mắc ĐTĐ2, góp phần làm giảm sự gia tăng bệnh 

ĐTĐ ở Việt Nam. 

Một thực tế ở nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy là nếu không được ngăn 

chặn thành công, bệnh đái tháo đường sẽ gia tăng thành “đại dịch” trong một hai 

thập niên tới, nhất là các nước đang phát triển như nước ta. Đây là một trong số 



 

  

các nguyên nhân làm cho hệ thống y tế, cho dù là có nguồn lực tốt nhất, cũng 

không thể đáp ứng được nhu cầu chi phí khổng lồ cho người bệnh. Chúng ta có 

những cơ sở lý luận vững chắc để tiến hành can thiệp dự phòng cấp 1 và 2, đó là: 

- Ngày càng có nhiều bằng chứng về sự hiệu quả của các hoạt động làm giảm 

tỷ lệ thừa cân, béo phì, tăng hoạt động thể lực, cải thiện chất lượng và sự phù hợp 

của chế độ ăn trong việc ngăn chặn và làm chậm khởi phát ĐTĐ2 

- Người bị đái tháo đường được chăm sóc với chất lượng cao thích hợp với 

nhu cầu của họ, nhất là khi họ tự nguyện tuân thủ các khuyến nghị tự chăm sóc, 

chấp nhận một lối sống lành mạnh. Họ có thể có cuộc sống trọn vẹn, năng nổ, 

độc lập với ít biến chứng nhất và có chất lượng sức khoẻ gần như người không 

mắc bệnh đái tháo đường. 

- Tiền ĐTĐ không quá khó chẩn đoán, nếu được quan tâm. Bệnh có những 

giai đoạn khác nhau trong quá trình tiến triển có thể can thiệp thành công bằng 

những biện pháp thích hợp; những can thiệp này thường có độ an toàn cao và 

hiệu quả. Kết quả của những công trình nghiên cứu khoa học là những chứng cứ 

chắc chắn rằng đái tháo đường sẽ thay đổi theo những can thiệp này. 

- Những can thiệp này không đòi hỏi công nghệ cao, trang thiết bị đắt tiền; 

nhưng đòi hỏi yêu cầu đào tạo thoả đáng cho đội ngũ nhân viên y tế đủ khả năng 

thực hiện nhiệm vụ ở cả mức độ chuyên sâu và cộng đồng. Mục tiêu lớn nhất của 

công tác dự phòng đái tháo đường là phải thực hiện thành công trong chăm sóc 

sức khoẻ ban đầu. 

-Lợi ích của việc can thiệp là giảm đáng kể nỗi đau của cá nhân người bệnh 

và giảm các chi phí chăm sóc sức khoẻ trực tiếp và gián tiếp. Điều này không chỉ 

có ích cho mỗi cá nhân mà cho cả cộng đồng. 

-Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu đề tài này cho thấy việc dự phòng can thiệp 

phòng và chống bệnh ĐTĐ2 tại cộng đồng là vô cùng khó khăn vì những lí do 

sau: 

+ Người dân tuy có hiểu biết về bệnh ĐTĐ nhưng luôn luôn chủ quan và xem 

nhẹ công tác phòng bệnh, nhất là những người có nguy cơ và chỉ khi nào họ bị 

bệnh thì mới nghĩ đến phòng bệnh. 



 

  

+ Việc phòng bệnh ĐTĐ2 phụ thuộc vào thời gian luyện tập, kiến thức  và tập 

quán dinh dưỡng nhưng đa số những người trẻ-đối tượng thường thay đổi lối 

sống thì lại ít và không muốn tham gia luyện tập. 

+ Để làm thay đổi hành vi và mong muốn thu được khả quan kết quả dự 

phòng ở các đối tượng có nguy cơ phải có thời gian hướng dẫn dài lâu và kiên trì 

khi thực hiện ở cộng đồng điều này xem ra rất khó thực hiện vì đa phần người 

dân không muốn tham gia: luyện tập, ngại lấy máu làm xét nghiệm và khó chịu 

khi nghe hướng dẫn chế độ ăn khác hẳn với ý muốn sẵn có của bản thân. 

+ Tiền ĐTĐ2 là nguy cơ tiềm tàng và có tỷ lệ cao hơn so với bệnh ĐTĐ, đồng 

thời giai đoạn khởi phát của bệnh có thể xuất hiện nhanh và bất kì lúc nào nhưng 

mức độ quan tâm của cán bộ Y tế nói riêng và của cộng đồng nói chung chưa 

cao và chưa thật sự tự nguyện tham gia, thường tham gia ép buộc và khi không 

được nhắc nhở quan tâm là họ bỏ cuộc.  

4.3. Những hạn chế của đề tài 

Khi đề tài này được triển khai thì Dự án quốc gia phòng chống ĐTĐ chưa 

được phê duyệt. Mục tiêu chính của Dự án là dự phòng ĐTĐ tại cộng đồng nhằm 

phát hiện sớm những trường hợp bị ĐTĐ để điều trị kịp thời và phát hiện quản lý 

các đối tượng tiền ĐTĐ nhằm ngăn chặn hoạc làm chậm sự tiến triển bệnh ĐTĐ 

và các biến chứng của nó. Do vậy, khi đề tài này được triển khai nguồn kinh phí, 

nguồn lực hạn chế nên phạm vi mở rộng đề tài rất khó khăn.  

Mặc dù, ĐTĐ là một căn bệnh hiện đang bùng phát ở trên thế giới và ở 

Việt Nam, việc định danh đã rõ, nhưng tiền ĐTĐ thì là một danh từ khá trừu 

tượng trong dân chúng, mà ngay cả đối với một số cán bộ Y tế thì việc dự phòng 

cho người tiền ĐTĐ xem ra còn chưa thuyết phục chính vì vậy khó khăn ban đầu 

khi tiến hành nghiên cứu đề tài này là phải tư vấn để đối tượng và cộng sự thay 

đổi hành vi là điều khó. 

Dự phòng ĐTĐ liên quan đến thay đổi lối sống, việc ăn uống là thói quen 

cố hữu rất khó thay đổi, nếu như chúng ta không quyết tâm thì việc duy trì thay 

đổi hành vi vững bền cũng gặp khó khăn khi mà ngành chế biến thức ăn chế biến 

sẵn và thực phẩm giàu năng lượng đang phát triển mạnh ở đất nước đang đổi mới 

như nước ta. 



 

  

Giám sát, theo dõi đối tượng nghiên cứu thông qua việc xác định glucose 

máu, khi lấy máu để làm xét nghiệm dù đó là mao mạch (đầu ngón tay) hay lấy 

máu tĩnh mạch nhiều lần làm cho đối tượng nghiên cứu cảm thấy khó chịu, đối 

tượng nghiên cứu không hợp tác nên khó có thể mở rộng đối tượng nghiên cứu. 

Mạng lưới Y tế cơ sở chưa được trang bị kiến thức về bệnh không lây nên 

khi điều phối ít có hiệu quả hay vì bệnh không chết người ngay như những bệnh 

nhiễm khuẩn khác nên tham gia cũng cầm chừng. 



 

  

Kết luận 

Qua sàng lọc, điều tra cắt ngang và nghiên cứu can thiệp ở các đối tượng tiền 

ĐTĐ2 tại 3 phường thành phố Thanh Hoá đã thu được một số kết quả: 

1. Điều tra cắt ngang mô tả nhằm phát hiện nguy cơ ĐTĐ2 trên người trưởng 

thành 30-65 tuổi cho thấy:  

1.1. Tỷ lệ mắc bệnh tiền ĐTĐ2 (glucose máu mao mạch ≥5,6 và ≤6,9mmol/l0) là 

17,4% và ĐTĐ (glucose máu mao mạch ≥7mmol/l) là 9,7%; Khi tiến hành làm nghiệm 

pháp tăng đường máu các tỷ lệ này đã thay đổi, tiền ĐTĐ (glucose máu tĩnh mạch ≥7,8 

và ≤11,1mmol/l) và ĐTĐ (glucose máu tĩnh mạch ≥11,1mmol/l) là 7,8% và 4%, theo 

thứ tự. 

1.2. Tình trạng dinh dưỡng, thói quen ăn uống, luyện tập, kiến thức và thực hành 

phòng bệnh ĐTĐ2 và tiền ĐTĐ2 còn nhiều bất cập: 

- Tỷ lệ người có BMI 23-24,9 là 15,3%, BMI 25-30 là 14,2% và BMI>30 là 

3,6%; Tỷ lệ nam có vòng eo ≥90cm là 7,2% và nữ có vòng eo ≥80cm 6,9%. 

- Có 35% đối tượng thích ăn chất béo, 46,9% thích ăn rau, 12,6% thích uống 

rượu, bia, 11,2% thích ăn đồ ngọt và 25,6% có thói quen hút thuốc lá. 

- Tỷ lệ đối tượng có thói quen đi bộ ở phường Ba Đình là 41,3%, ở Ngọc Trạo 

47,8% và Phú Sơn 52,1%. 

- Trong dự phòng ĐTĐ2, tỷ lệ hiểu biết đúng về dinh dưỡng thấp, 24,1% và về 

luyện tập 36,5%. Tỷ lệ thực hành đúng về dinh dưỡng mới đạt 21,3% và luyện tập 

22,8%. Trong dự phòng tiền ĐTĐ2, tỷ lệ hiểu biết và thực hành đúng về dinh dưỡng rất 

thấp, 15,4% và về luyện tập 35,7%.  

1.3. Đã xác định được một số yếu tố nguy cơ của tiền ĐTĐ2 , gồm: 

- Thói quen ăn uống không hợp lý: thường xuyên ăn ít rau, ăn nhiều mỡ có nguy 

cơ măc tiền ĐTĐ2 cao gấp 3,7 lần và 2.8 lần so với ăn rau thường xuyên và ít ăn mỡ, 

theo thứ tự. 

- Thói quen đi bộ: Nhóm không thường xuyên đi bộ có nguy cơ mắc ĐTĐ2 cao 

gấp 7,5 lần nhóm thường xuyên đi bộ. 

- Tuổi càng cao tỷ lệ mắc tiền ĐTĐ2và các YTNC càng nhiều. 



 

  

2. Nghiên cứu can thiệp trên đối tượng tiền ĐTĐ2 cho thấy tư vấn chế độ ăn, bổ 

sung thực phẩm có isomalt và luyện tập đã có hiệu quả rõ rệt trong cải thiện glucose 

và lipid máu ở những người có nguy cơ mắc bệnh ĐTĐ2, giảm tỷ lệ mắc tiền ĐTĐ2 và 

tiến triển thành bệnh ĐTĐ2: 

2.1. Một số chỉ tiêu sinh hoá máu đã được cải thiện, tỷ lệ tiền ĐTĐ2  và tỷ lệ tiến 

triển thành bệnh ĐTĐ 2đã giảm đi rõ rệt 

- Giá trị trung bình glucose máu mao mạch lúc đói ở nhóm thử nghiệm đã giảm 

có ý nghĩa (p<0,01), glucose máu hai giờ sau ăn được cải thiện rõ rệt (p<0,01), trong 

khi các chỉ tiêu này không được cải thiện ở nhóm chứng (p>0,05). Cholesterol, 

triglycerid, HDL-C và LDL-C giảm rõ rệt ở nhóm thử nghiệm (p<0,05), trong khi hầu 

như không thay đổi (p>0,05) ở nhóm chứng. 

- Tỷ lệ tiền ĐTĐ2 (glucose máu 5,6-6,9 mmol/l) ở nhóm thử nghiệm giảm rõ 

rệt (từ 100% xuống còn 21,1%, p<0,01), trong khi tỷ lệ này giảm không đáng kể 

(p>0,05) ở nhóm chứng (CSHQ=82%). 

- Tình trạng tiến triển từ tiền ĐTĐ2 thành bệnh ĐTĐ2 xuất hiện ở cả hai nhóm, 

nhưng tỷ lệ mắc mới thấp hơn rõ rệt ở nhóm thử nghiệm so với nhóm chứng (13,6% và 

27,9%, theo thứ tự).  

2.2. Một số chỉ tiêu nhân trắc và khẩu phần ăn đã thay đổi tích cực:  

- Tỷ lệ BMI≥23, vòng eo nam ≥90cm và vòng eo nữ ≥80cm ở nhóm thử nghiệm 

giảm có ý nghĩa (p<0,05), trong khi đó các giá trị này ở nhóm đối chứng hầu như 

không  thay đổi (p>0,05). 

- ở nhóm thử nghiệm lượng gạo tiêu thụ giảm nhiều, rau xanh và quả chín tăng 

đáng kể, năng lượng phù hợp, tỷ trọng năng lượng P:L:G có khuynh hướng cân bằng 

hơn so với nhóm chứng (p<0,01).  

2.3. Kiến thức và thực hành luyện tập để phòng chống ĐTĐ2 đã được cải thiện 

- Tỷ lệ hiểu đúng và đầy đủ về phòng chống bệnh ĐTĐ2 đã tăng dần theo thời 

gian, từ 16,9% lên 75,8% (p<0,01), kiến thức về YTNC về dinh dưỡng hợp lí và luyện 

tập phòng chống bệnh ĐTĐ2 tăng có ý nghĩa (p<0,01) ở nhóm thử nghiệm, trong khi 

kiến thức phòng chống ĐTĐ2, dinh dưỡng hợp lý tăng không đáng kể (p>0,05) và hiểu 

biết về YTNC không tăng ở nhóm chứng. 



 

  

- Thực hành về đề phòng YTNC và bệnh ĐTĐ2 ở nhóm nghiên cứu đã được cải 

thiện (p<0,01); Tỷ lệ luyện tập >30 phút/ngày tăng lên rõ rệt (từ 48,1% lên 84,6%, 

p<0,01), trung bình thời gian luyện tập cũng tăng (p<0,01), trong khi ở nhóm chứng 

các chỉ tiêu này hầu như không thay đổi (p>0,05). 



 

  

Kiến nghị 

 

1. Tỷ lệ ĐTĐ đang gia tăng ở nước ta, việc phòng, chống bệnh ĐTĐ cần tiếp tục  

nghiên cứu  về các biện pháp dự phòng ở các vùng đông dân cư, vùng ngoại ô, nhóm 

dân tộc với  thói quen, tập tục ăn uống khác nhau, điều kiện kinh tế khác nhau. Đặc 

biệt ở vùng nông thôn, nơi chưa thực sự chú trọng đến luyện tập thể dục, ăn uống hợp 

lý nhưng lại là nơi đang có thay đổi lớn về lối sống và đô thị hoá nhanh chóng. 

2. Cần thiết xây dựng phòng tư vấn về dinh dưỡng về phòng chống bệnh ĐTĐ ở 

các tỉnh có sự kết hợp chặt chẽ giữa các thày thuốc chuyên khoa Nội tiết và dinh 

dưỡng. Tư vấn chế độ ăn, sản phẩm có chỉ số glucose máu thấp như isomalt và luyện 

tập đã có hiệu quả tốt trong dự phòng ĐTĐ ở những người có nguy cơ cao. Sản phẩm 

dinh dưỡng có chỉ số glucose máu thấp nên được mở rộng sản xuất vì có lợi cho sức 

khoẻ cộng đồng. 

3. Đối với tuyến cơ sở, nơi gần dân nhất, nên được trang bị máy đo glucose máu 

(mao mạch), tài liệu thiết yếu về chẩn đoán sớm đối tượng tiền ĐTĐ ở tuyến cơ sở góp 

phần đẩy mạnh các hoạt động mục tiêu chương trình quốc gia phòng chống ĐTĐ. 
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